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	Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
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GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 9 
Tiết 1        MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG





     (Ngày soạn: ..................)





                  Ngày dạy: ....................
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức
- HS nhận biết được hai tam giác vuông đồng dạng, nhận biết được các kí hiêu qui ước trong tam giác vuông.
- Biết thiết lập được các hệ thức 
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 dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
2. Kó năng

- Biết vận dụng được hệ thức để chứng minh định lí Pythago, tính chiều cao cột điện ,giải bài tập 1, 2 SGK.

3. Thái độ

- Tích cực trong học tập, thảo luận nhóm, làm bài tập
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.


- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG


	1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
	- Phát biểu được hệ thức về mối liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
	- Diễn đạt được định lí dưới dạng kí hiệu hình học
	- Vận dụng được định lí về mối liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
	

	
	
	Câu 1.1.1: Phát biểu được hệ thức về mối liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
	Câu 1.2.1: Cho hình vẽ

[image: image4.emf]H

C

B

A

hình 1

c

c'

b'

b

h

a


Hãy viết hệ thức dưới dạng kí hiệu hình học
	Câu 1.3.1: Tìm x, y
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	2. Một số hệ thức liên qua tới đường cao
	- Phát biểu được mối liên hệ giữa đường cao và các hình chiếu của nó trên cạnh huyền
	- Diễn đạt được định lí dưới dạng kí hiệu hình học
	- Vận dụng được định lí vào bài toán thực tế
	

	
	
	Câu 2.1.1: Phát biểu mối liên hệ giữa đường cao và các hình chiếu của nó trên cạnh huyền
	Câu 2.2.1: Cho hình vẽ
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Hãy diễn đạt định lí dưới dạng kí hiệu hình học
	Câu 2.3.1: Tính chiều cao của cây trong hình 2, biết rằng người đo đứng cách cây 2,25m và khoảng cách từ mắt người đo đến mặt đất là 1,5 m
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III. CHUẨN BỊ:

- HS ôn lại các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

- GV chuẩn bị phiếu học tập, bảng phụ.

IV. TIẾN TRÌNH:

[image: image1577.png]1. Ổn định lớp :

2. Kiểm tra bài cũ    GV: Đưa bảng vẽ hình  
HS: Tìm các cặp tam giác vuông đồng dạng trên hình vẽ.

HS: Nhận xét.

GV: Nhận xét và đánh giá.

GV: Treo bảng phụ có hình vẽ sau và đặt vấn đề

Bằng một cây thước thợ ta có thể đo chiều cao của cây cột điện như thế nà
3.Giảng bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	NỘI DUNG 
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Quan sát và vẽ hình vào vôû.

HS:  
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.HS: Ghi lên bảng và ghi vào vở.

HS: Theo dõi trả lời.

HS: Nhận xét.

HS: Theo dõi và chứng minh.

HS:Về nhà chứng minh.

HS: Tính và lên bảng 

HS: Nhận xét.

HS: Đọc định lí 2 SGK và ghi vào vở.

HS: Ghi biểu thức.

HS: Thảo luận.

HS: Nhóm trình bày chứng minh.

HS: Nhận xét.

HS: Theo dõi.

HS: Trả lời 
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HS: Tính

HS: Nhận xét.

HS: Làm.
	Hoạt động 1 : Nhận biết các kí hiệu qui ước trong tam giác vuông

GV: Giới thiệu như hình vẽ.

Hoạt động 2: Hướng dẫn hs thiết lập các hệ thức :
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GV: yêu cầu HS ghi các số  đo b, a, b’, c, c’ có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các số đo b, a, b’ và c, a, c’.

GV: Nhận xét và yêu cầu HS đọc định lí SGK. 

GV: Dựa vào định lí và hình vẽ em nào ghi được biểu thức liên hệ.

GV: Hướng dẫn HS chứng minh.

GV đặt câu hỏi gợi ý theo cách chứng minh sau.
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GV: Nhận xét và trình bày 
[image: image18.wmf]chứng minh định lí.

GV: Tương tự ta có 
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Và yêu cầu HS về nhà chứng minh biểu thức này.

GV: Yêu cầu HS tính 
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GV: Chú ý HS a=b’+c’

GV: Nhận xét và nói đây là một cách chứng minh khác của định lí Pythago

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thiết lập biểu thức 

GV: Yêu cầu HS đọc định lí 2

GV: Yêu cầu HS làm ?1 SGK theo nhóm.

GV: Hướng dẫn chứng minh hệ thức 
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bằng cách phân tích đi lên
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GV: Nhận xét và nói ta đã chứng minh xong định lí 2.

GV: Hướng dẫn HS đo chiều cao cây cột điện như hình bên.

GV: Dựa vào hình vẽ ta có 

HC=AE=1,5 m

AH=CE=2,25 m

Vậy ta tính HB như thế nào ?

GV: Nhận xét.

Hoạt động 4: Cũng cố bài học.

GV: Phát piếu học tập có ghi sẵn bài tập 1; 2 SGK.

GV: Thu và nhận xét.
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1.Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.
Định lí 1:
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Chứng minh:

Xét tam giác vuông AHC và BAC có


[image: image29.wmf]Ù

C

 là góc chung.

Do đó 
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Ta có tỉ số đồng dạng:
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Ví dụ 1:

Ta có a=b’+c’

Do đó 
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2. Một số hệ thức liên quan tới đường cao.

Định lí 2:
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Chứng minh:

Xét tam giác vuông AHB và tam giác vuông CHA có 
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  (vì cùng phụ với góc ABH)

Do đó  
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Ta có tỉ số đồng dạng:
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Ví dụ 2:

             [image: image44.png]



  
	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng chứng minh

Kĩ năng phát hiện

Kĩ năng tổng hợp kiến thức


4. Dặn dò

- Xem cách chứng minh các biểu thức.

- Bài tập: 6(tr69 SGK); chứng minh biểu thức 
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 V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tiết  2            MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG (tt)

(Ngày soạn: 19/8/2017)
Ngày dạy: 25/8/2017
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
- Nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình vẽ.
- Biết thiết lập được các hệ thức 
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 dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng được hệ thức giải bài tập SGK.

3. Thái độ

- Tích cực trong học bài, làm bài.
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.


- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG (TT)
	2. Một số hệ thức liên qua tới đường cao
	- Phát biểu được mối liên hệ giữa hai cạnh góc vuông và cạnh huyền

- Phát biểu được mối liên hệ giữa hai cạnh góc vuông và đường cao
	- Diễn đạt được định lí dưới dạng kí hiệu hình học
	- Vận dụng được định lí vào giải bài toán thực tế
	

	
	
	Câu 2.1.1: Phát biểu mối liên hệ giữa hai cạnh góc vuông và cạnh huyền

Câu 2.1.2: Phát biểu mối liên hệ giữa hai cạnh góc vuông và đường cao
	Câu 2.2.1: Cho hình vẽ
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Hãy diễn đạt định lí ở câu 2.1.1 và 2.1.2 dưới dạng kí hiệu hình học
	Câu 2.3.1: Tìm x, y
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III. CHUẨN BỊ 

- HS ôn lại các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, chuẩn bị bài học trong tiết trước.

- GV chuẩn bị phiếu học tập, bảng phụ.

IV. KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Ổn định lớp :

2. Kiểm tra bài cũ

Gvyêu cầu HS: Chứng minh biểu thức 
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HS: Nhận xét.

GV: Nhận xét và đánh giá.

3. Giảng bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	NỘI DUNG 
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Lên bảng viết.
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HS: Nhận xét.

HS: Rút ra kết luận

   a.h=b.c

HS:Đọc và ghi định lí vào tập.

HS: Nhóm HS thảo luận.

HS: Nhóm HS trình bày kết quả.

HS: Nhận xét.

HS: Chứng minh vào tập.

HS: Suy nghĩ.

HS: Suy nghĩ.

HS: Lên bảng trình bày.

HS: Nhận xét.

HS: ghi nhận định lí.

HS: Suy nghĩ tính.

HS: Lên bảng tính.

HS: Nhận xét.

HS: Tính và nộp phiếu.
	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chứng minh định lí 3
GV: Yêu cầu HS viết công thức tính diện tích tam giác vuông ABC bằng hai cách.

GV: Nhận xét và yêu cầu HS so sánh hai biểu thức rồi rút ra kết luận.

GV: Nhận xét rồi yêu cầu HS đọc định lí SGK.

GV: Ta có thể chứng minh định lí trên bằng công thức tính diện tích tam giác tuy 

nhiên ta có thể chứng minh định lí bằng cách khác.

GV: Yêu cầu HS làm ?2 SGK theo nhóm. 

GV: Nhận xét và trình bày chứng minh.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS chứng minh định lí 4
GV: Từ hệ thức 
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Và dựa vào định lí Pythago em nào có thể tìm ra hệ thức giữa đường cao ứng với cạnh huyền và hai cạnh góc vuông.

GV: đưa ra hệ thức
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Và yêu cầu HS suy ra công thức này.

GV: Hướng dẫn
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GV: Nhận xét và nói đây là nôi dung của định lí 4 SGK.

GV: Yêu cầu HS về nhà chứng minh định lí này.

GV: Treo bảng phụ có ví dụ 3 và yêu cầu HS tính.

GV: Hướng dẫn HS tính.

GV: Nhận xét và nêu chú ý SGK.
	[image: image1579.wmf]b

Định lí 3

Trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng.

Ta có biểu thức:
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Chứng minh

Xét tam giác vuông AHC và BAC có
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 là góc chung.

Do đó 
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Ta có tỉ số đồng dạng:
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Định lí 4
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Ví dụ 3: 
Gọi chiều cao cần tìm là h

Ta có : 
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	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen

Kĩ năng phát hiện

Kĩ năng tổng hợp kiến thức


Hoạt động 3: Củng cố bài học.

GV: phát phiếu học tập có viết      bài tập 3; 4 SGK.

GV: nhận xét và nhắc lại các định lí đã học.
4.Dặn dò và củng cố:

· Chứng minh lại các định lí đã học.Bài tập 5; 7 (tr69 SGK); 8; 9 (tr70 SGK)

Tiết  3                                                LUYỆN TẬP

(Ngày soạn: 26/8/2017)

Ngày dạy: 28/8/2017
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Nắm được tất cả các công thức đã học một cách khoa học

2. Kĩ năng

- HS biết vận dụng các hệ thức  để giải bài tập.

3. Thái độ

- Có thái độ tích cực trong học tập
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.


- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG
	1. Bài tập 8b sgk/70
	
	- Áp dụng được các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để tìm x và y
	
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Tìm x và y trong hình vẽ sau

[image: image68.emf]hình 11
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	2. Bài tập 9 sgk/70
	
	
	
	- Vận dụng được các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông trong việc chứng minh quỹ tích không đổi

	
	
	
	
	
	Câu 2.4.1: Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B. Tia DI và tia CB cắt nhau ở K. Kẻ đường thẳng đi qua D, vuông góc với DI. Đường thẳng này cắt đường thẳng BC tại L. Chứng minh rằng:

a. Tam giác DIL là một tam giác cân

b. Tổng 
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III. CHUẨN BỊ:

GV: Chuẩn bị bảng phụ vẽ các hình 8, 9, 10, 11, 12 SGK.

HS: Chuẩn bị bài tập ở nhà.

IV. TIẾN TRÌNH:

1/ Ổn định lớp :

2/ Kiểm tra bài cũ :

HS1: ghi các hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Áp dụng tìm x trong hình vẽ sau.[image: image1580.png]




HS2: ghi các hệ thức liên quan đến đường cao. Áp dụng tìm x teong hình vẽ sau 

                                                [image: image70.png]



HS: nhận xét.

GV: nhận xét và đánh giá.

3/ Giảng bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Lên bảng.

HS: Tính

HS:Nhận xét.

HS: Lên bảng.

HS: Nhận xét.

HS: Theo dõi.

HS: Tam giác ABC vuông tại A (do AO=
[image: image71.wmf]BC
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HS: Trả lời.

HS: Lên bảng giải thích.

HS: Giải thích.

HS: Nhận xét.

HS: Tính 

HS: Nhận xét.

HS: Tam giác vuông cân.

HS: Thảo luận giải thích và tính y.

HS: Nhận xét.

HS: Lên bảng tính.

HS: Nhận xét.

HS: Chứng minh

HS: Nhận xét 

HS: Theo dõi.
	GV: Cho HS lên bảng.

GV: Hướng dẫn 

Tính BC trước ( theo pytago)

GV: Nhận xét và sửa.

GV: Gọi HS lên bảng.

GV: Nhận xét và đánh giá.

GV : Ôn lại kiến thức củ.

GV:Hướng dẫn.

-Theo tính chất trên thì tam giác ABC là tam giác gì ?

- Vậy theo định lí ta có kết luện gì ?

GV: Nhận xét.

GV: Tương tự em nào giải thích được cách vẽ thứ 2.

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn HS làm bài 8

- Câu a GV gọi HS tính

- Câu b GV hướng dẫn

+ Các tam giác tạo thành ở hình là tam giác gì ?

+ Do đó em nào giải thích được vì sao x=2

+ Theo pytago em nào tính được y.

GV: Nhận xét.

- câu c GV hướng dẫn

+ Tìm x 

+ Tìm y theo pytago

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn HS chứng minh.

Chứng minh DI=DL, chứng minh tam giác ADI bằng tam giác CDL

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn câu b HS về nhà chứng minh.

GV: Tổng kết lại các công thức đã sử dụng lạm bài tập.
	Bài 5:
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Theo Pytago có:
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Bài 6:
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Bài 7:
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Nếu 
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 thì tam giác ABC vuông tại A.
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Bài 8:

a) 
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b) Do các tam giác tạo thành đều là các tam giác vuông cân nên x=2 và 
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Bài 9:

[image: image85.png]



a) Xét tam giác vuông ADI và tam giác CDL  có 


[image: image86.wmf]Ù
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AD=CD (gt)

Do đó 
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Suy ra DI=DL

Vậy tam giác DIL cân tại D.
	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen

Kĩ năng phát hiện

Kĩ năng tổng hợp kiến thức


4/ Dặn dò và củng cố:

Bài tập về nhà 9b(tr70 SGK)

V.RÚT KINH NGHIỆM:
Tiết  4                                                LUYỆN TẬP

(Ngày soạn: 26/8/2017)

Ngày dạy: 1/9/2017
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Nắm được tất cả các công thức đã học một cách khoa học

2. Kĩ năng

- HS biết vận dụng các hệ thức  để giải bài tập.

3. Thái độ

- Có thái độ tích cực trong học tập
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.



- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG (TT)
	1. Bài tập 5, 6, bài 8a,c sgk/69, 70
	
	- Vận dụng được các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để giải bài tập đơn giản
	
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Trong tam giác vuông các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền

Câu 1.2.2: Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này

Câu 1.2.3: Tìm x và y trong các hình vẽ sau

[image: image88.emf]hình 10
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	2. Bài tập 17 sbt/91
	
	
	
	- Áp dụng được các hệ thức và tính chất về đường phân giác của tam giác để tìm các kích thước

	
	
	
	
	
	Câu 2.4.1: Cho hình chữ nhật ABCD. Đường phân giác của góc B cắt đường chéo AC thành hai đoạn 
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4;5

77

mm

. Yinhs các kích thước của hình chữ nhật


III. CHUẨN BỊ:

GV: Chuẩn bị bảng phụ vẽ các hình 8, 9, 10, 11, 12 SGK.

HS: Chuẩn bị bài tập ở nhà.

IV. TIẾN TRÌNH:

1/ Ổn định lớp :

2/ Kiểm tra bài cũ :

HS1: ghi các hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Áp dụng tìm x trong hình vẽ sau.[image: image1581.png]



HS2: ghi các hệ thức liên quan đến đường cao. Áp dụng tìm x trong hình vẽ sau 

                                               [image: image91.png]



HS: nhận xét.

GV: nhận xét và đánh giá.

3/ Giảng bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Lên bảng.

HS: Tính

HS:Nhận xét.

HS: Lên bảng.

HS: Nhận xét.

HS: Theo dõi.

HS: Tam giác ABC vuông tại A (do AO=
[image: image92.wmf]BC
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HS: Trả lời.

HS: Lên bảng giải thích.

HS: Giải thích.

HS: Nhận xét.

HS: Tính 

HS: Nhận xét.

HS: Tam giác vuông cân.

HS: Thảo luận giải thích và tính y.

HS: Nhận xét.

HS: Lên bảng tính.

HS: Nhận xét.

HS: Chứng minh

HS: Nhận xét 

HS: Theo dõi.
	GV: Cho HS lên bảng.

GV: Hướng dẫn 

Tính BC trước ( theo pytago)

GV: Nhận xét và sửa.

GV: Gọi HS lên bảng.

GV: Nhận xét và đánh giá.

GV : Ôn lại kiến thức củ.

GV:Hướng dẫn.

-Theo tính chất trên thì tam giác ABC là tam giác gì ?

- Vậy theo định lí ta có kết luện gì ?

GV: Nhận xét.

GV: Tương tự em nào giải thích được cách vẽ thứ 2.

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn HS làm bài 8

- Câu a GV gọi HS tính

- Câu b GV hướng dẫn

+ Các tam giác tạo thành ở hình là tam giác gì ?

+ Do đó em nào giải thích được vì sao x=2

+ Theo pytago em nào tính được y.

GV: Nhận xét.

- câu c GV hướng dẫn

+ Tìm x 

+ Tìm y theo pytago

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn HS chứng minh.

Chứng minh DI=DL, chứng minh tam giác ADI bằng tam giác CDL

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn câu b HS về nhà chứng minh.

GV: Tổng kết lại các công thức đã sử dụng lạm bài tập.
	Bài 5:
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Theo Pytago có:
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Bài 6:
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Bài 7:
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Nếu 
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 thì tam giác ABC vuông tại A.
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Bài 8:

a) 
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b) Do các tam giác tạo thành đều là các tam giác vuông cân nên x=2 và 
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Bài 9:

[image: image106.png]



a) Xét tam giác vuông ADI và tam giác CDL  có 


[image: image107.wmf]Ù

Ù

=

CDL

ADI

(vì cùng phụ với góc CDI)

AD=CD (gt)

Do đó 
[image: image108.wmf]CDL
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Suy ra DI=DL

Vậy tam giác DIL cân tại D.
	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen

Kĩ năng phát hiện

Kĩ năng tổng hợp kiến thức


4/ Dặn dò và củng cố :

Bài tập về nhà 9b(tr70 SGK)

V.RÚT KINH NGHIỆM:
Tiết  5                              TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

(Ngày soạn: 3/9/2017)

Ngày dạy: 8/9/2017
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nắm vững các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Hiểu được các định nghĩa như vậy là hợp lí.

- Tính được các tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt.

2. Kĩ năng

- Biết áp dụng tỉ số lượng vào việc giải bài tập

3. thái độ

- Hiểu được các ví dụ 1, 2 hướng  dẫn của GV.
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN


	1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn
	-Bước đầu nắm được tỉ số lượng giác của góc nhọn

- Nắm vững chắc định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn
	- Giải thích được vì sao in 
[image: image109.wmf]a

< 1 , cos 
[image: image110.wmf]a

 < 1
	- Áp dụng được định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn để viết tỉ số lượng giác
	

	
	
	Câu 1.1.1: Hãy phát biểu định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn
	Câu 1.2.1: Hãy giải thích vì sao in 
[image: image111.wmf]a

< 1 , cos 
[image: image112.wmf]a

 < 1
	Câu 1.3.1: Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image113.wmf]µ

C

 = 
[image: image114.wmf]b

. Hãy viết các tỉ số lượng giác  của góc 
[image: image115.wmf]b

.

Câu 1.3.2: Cho hình 15 . Hãy tính các tỉ số lượng giác  của góc 450 
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Câu 1.3.3: Cho hình 16 . Hãy tính các tỉ số lượng giác  của góc 600 
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III. CHUẨN BỊ
HS: Ôn lại  cách viết các hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh của hai giác đồng dạng.

GV: Bảng phụ ghi câu hỏi , bài tập các tỉ số lượng giác của góc nhọn

IV. KIỂM TRA BÀI CŨ

1/ Ổn định lớp :

2/ Kiểm tra bài cũ :

HS: Hai tam giác vuông ở hình vẽ có đồng dạng với nhau hay không ? vì sao ? Hãy viết các hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh của chúng (mỗi vế là hai cạnh của cùng một tam giác)  

                         [image: image118.png]



HS: nhận xét .

GV: nhận xét, đánh giá, nhấn mạnh lại ý trên và nói thêm các yếu tố cạnh đối , cạnh kề.

Xét góc B

Nếu góc B bằng góc B’ thì tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ ta có
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Vậy tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề đặc trưng cho góc nhọn của tam giác đó.

3/ Giảng bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Theo dõi.

HS: Thảo luận nhóm

HS: Trình bày kết quả trên màn hình.

HS: Nhận xét.

HS: Theo dõi.

HS: Ghi nhận

HS: Nhận xét.

HS: Ghi

HS: Làm

HS: Nhận xét.

HS: Tham gia giải.

HS: Giải ví dụ 2  theo nhóm.

HS: Trình bày trên màn hình.

HS: Nhận xét .

HS: Làm 

HS:Theo dõi.
	GV: Đặt vấn đề bằng hình vẽ trên bảng phụ

[image: image122.png]



Hoạt động 1: Giới thiệu khái niện tỉ số lượng giác của góc nhọn.

GV: hướng dẫn như phần nhận xét ở trên.

GV:Khi goc B thay đổi thì tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề có thay đổi hay không?  Và ngược lại.

GV: Yêu cầu hs làm ?1; giới thiệu ví dụ 1 trên màn hình.

GV: Yêu cầu hs hoạt động theo nhóm.

Nhóm 1,3,5 làm câu a

Nhóm 2,4,6 làm câu b

GV: Giới thiệu hs cách vẽ tam giác vuông có góc nhọn 
[image: image123.wmf]a


GV: Nhận xét 

Như vậy ta thấy khi góc B thay đổi thì tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề cũng thay đổi và ngược lại.

Ngoài tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề ta còn xét các tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối, cạnh đối và cạnh huyền, cạnh kề và cạnh huyền của một góc nhọn trong tam giác vuông. Các tỉ số đó được gọi là các tỉ số lượng giác của góc nhọn.

GV: Giới thiệu khái niệm.

GV: Giới thiệu công thức.

GV: Yêu cầu HS  dựa vào các tỉ số nhận xét.

GV:  Giới thiệu chú ý.

Hoạt động 2: HS tái hiện các công thức.

GV: Giới thiệu ?2 trên màn hình và yêu cầu hs làm.

GV: Gọi HS.

GV: Nhận xét.

Hoạt động 3: Áp dụng tính tỉ số lương giác của góc nhọn.

GV: Giới thiệu ví dụ 1 trên bảng phụ.

GV: Hỏi HS và tính

GV: Giới thiệu ví dụ 2 trên bảng phụ.

GV: Gọi nhóm trình bày.

GV: Nhận xét và trình bày kết quả trên bảng phụ.

Hoạt động 4: Bài tập củng cố.
GV: Phát phiếu học tập có in bài tập 10 (sgk).

GV: Thu phiếu học tập và nhận xét.

GV: Nhận xét tiết học.
	1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn

Định nghĩa:

[image: image124.png]



- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc 
[image: image125.wmf]a

; kí hiệu là sin
[image: image126.wmf]a

.

- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc 
[image: image127.wmf]a

; kí hiệu là cos
[image: image128.wmf]a

.

- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc 
[image: image129.wmf]a

; kí hiệu là tg
[image: image130.wmf]a

.

- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh kề được gọi là cotang của góc 
[image: image131.wmf]a

; kí hiệu là cotg
[image: image132.wmf]a

.
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Chú ý:

Tỉ số lượng giác của một góc nhọn luôn luôn dương.

Và 
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Ví dụ 1: (SGK).
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Ví dụ 2: (SGK).


	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen

Kĩ năng phát hiện

Kĩ năng tổng hợp kiến thức


4/ Dặn dò và củng cố :

Bài tập về nhà: 13, 14 (tr77 SGK).

V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tiết 6                              TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN (tt)

(Ngày soạn: 10/9/2017)

Ngày dạy: 11/9/2017
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS hiểu được ví dụ 3, 4 dưới sự hướng dẫn của GV.

- Nắm vững các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

- Tính được các tỉ số lượng giác của 3 góc 
[image: image143.wmf]0
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2. Kĩ năng

- Biết vận dụng vào giải các bài tập có liên quan.

3. Thái độ

- Có thái độ tích cực trong học tập
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN (TT)


	2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
	- Nắm được định lí nói lên mối liên hệ của hai góc phụ nhau
	- Vận dụng được định lí tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
	- Vận dụng được tỉ số lượng giác trong việc dựng góc nhọn, trong việc tính toán độ dài của cạnh tam giác
	

	
	
	Câu 2.1.1: Cho hình 19

a)Hãy cho biết tổng số đo của góc B và C .

b)Lập các tỉ số lượng giác  của góc B và góc C 

c)Các tỉ số nào bằng nhau

d. Qua câu a, b, c, hãy nêu định lí nói lên mối liên hệ của hai góc phụ nhau
	Điền vào các khoảng trống ( ... ) 

a) sin 450 = ... = ...

b) tan 450 = ... = ... 

c) sin 300 = ... = ....

d) cos 300 = ... = ... 

e) tan 300 = ... = ...

f) cot 300 = ... = ...


	1/ Tìm y ở hình 17
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Viết công thức liên hệ giữa y  , 17 và tỉ số lượng giác  của góc 300  ? 

Tìm y ? 

2/ Dựng góc nhọn 
[image: image145.wmf]a
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III.CHUẨN BỊ

 
HS: Chuẩn bị theo sự hướng dẫn của GV (học định nghĩa).

GV: Chuẩn bị bảng phụ.

IV. TIẾN TRÌNH

1/ Ổn định lớp :

2/ kiểm tra bài cũ :

HS: Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc 
[image: image148.wmf]a

.

                                                         [image: image149.png]



HS: Nhận xét.

GV: Nhận xét và đánh giá.

3/ Giảng bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Theo dõi.

HS: Làm ?3.

HS: Nhận xét.

HS: Làm ?4
HS: Nhận xét.

HS: Ghi nhận.

HS: Xem và nhận xét.

HS: Ghi nhận.

HS: Theo dõi.

HS: Tính.

HS: Nhận xét.

HS: Làm bài tập 11.

HS: Nhận xét.
	Hoạt động 1: Dựng góc khi biết tỉ số lượng giác của một góc.

GV: Hướng dẫn hs làm ví dụ 3, 4 như SGK.

GV: Nhận xét và đưa đến chú ý.

Hoạt động 2: Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

GV: Nhận xét và giới thiệu định lí.

GV: Yêu cầu hs xem lại ví dụ 1 và ví dụ hai và nhận xét.

GV: Nhận xét và giới thiệu bảng lượng giác của các góc đặc biệt.

GV: Hướng dẫn hs làm ví dụ 7 như  SGK.

GV: Nhận xét và nêu chú ý SGK.

Hoạt động 3: Bài tập củng cố.

GV:Nhận xét.
	Ví dụ 3: (sgk)

Ví dụ 4: (sgk)

Chú y: Nếu hai góc nhọn 
[image: image150.wmf]a

 và 
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 có 
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 thì chúng là hai góc tương ứng của hai tam giác vuông bằng nhau.

2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

Định lí 

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tg góc này bằng cotg góc kia.

Bảng lượng giác các góc đặc biệt:
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TSLG

300
450
600
sin
[image: image159.wmf]a



[image: image160.wmf]2

1


[image: image161.wmf]2

2



[image: image162.wmf]2

3


cos
[image: image163.wmf]a



[image: image164.wmf]2

3



[image: image165.wmf]2

2



[image: image166.wmf]2

1


tg
[image: image167.wmf]a



[image: image168.wmf]3

3


1


[image: image169.wmf]
[image: image170.wmf]3


cotg
[image: image171.wmf]a



[image: image172.wmf]3


1


[image: image173.wmf]3

3



	Ví dụ 7:

      [image: image174.png]



       cos300=
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Chú ý (SGK)


	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen

Kĩ năng phát hiện




 4/ Dặn dò và củng cố :
Bài tập về nhà: 13, 15, 16, 17 (tr77 sgk).
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tiết  7                                                LUYỆN TẬP
(Ngày soạn: 17/9/2017)
Ngày dạy: 18/9/2017
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS biết dựng được một góc khi biết tỉ số lượng giác của góc đó.

- HS chứng minh được các công thức 
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2. Kĩ năng

- Vận dụng được tỉ số lượng giác để tìm cạnh của tam giác vuông khi biết góc.

3. Thái độ

- Tích cực trong quá trình học tập
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP  TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN


	1. Bài tập 14 sgk/77
	
	- Vận dụng được định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn
	- Vận dụng được định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn để giải bài tập phức tạp hơn
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Hãy điền vào khoảng trống ( ... ) để chứng minh đẳng thức của bài 14a 

Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image181.wmf]a
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Ta có : sin 
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= ...

Và cos 
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Suy ra : 
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Vậy  : 
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	Câu 1.3.1: Sử dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn để chứng minh rằng: Với góc nhọn 
[image: image187.wmf]a

 tùy ý, ta có:
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	2. Bài tập 16 sgk/77
	
	
	- Vận dụng được định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn để tìm độ dài cạnh của tam giác vuông
	

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Cho tam giác vuông có một góc 600 và cạnh huyền có độ dài là 8. Hãy tìm độ dài của cạnh đối diện với góc 600
	

	
	3. Bài tập 15, 17 sgk/77
	
	
	
	- Vận dụng được định lí về tỉ số lượng giác của hai góc nhọn phụ nhau

- Vận dụng được định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn

	
	
	
	
	
	Câu 3.4.1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cosB = 0,8. Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc C

Câu 3.4.2: Tìm x trong hình

[image: image189.emf]x
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III. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ, phiếu học tập.

- HS: Bài tập ở nhà.

IV. TIẾN TRÌNH

1/ Ổn định lớp :

2/ Kiểm tra bài cũ :

HS: Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 
[image: image190.wmf]0

40

rồi viết các tỉ số lượng giác của góc 
[image: image191.wmf]0

40

.

HS: Nhận xét .

GV: Nhận xét.

3/ Giảng bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HỌAT ĐỘNG CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Nêu cách dựng.

HS: Nhận xét.

HS lên bảng dựng.

HS: Nhận xét .

HS:Làm bài tập theo nhóm câu a.

HS: Trình bày kết quả.

HS: Nhận xét.

HS: Tham gia giải.

HS: Thảo luận giải.

HS: Nhận xét.
	GV: Giới thiệu bài 13 trên bảng phụ.

GV: Yêu cầu hs nêu cách dưng.

GV: Nhận xét và yêu cầu HS lên bảng dựng.

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu bài 14 trên màn hình.

GV: Yêu cầu hs chứng minh.

GV: Hướng dẫn.

-Yêu cầu hs viết tỉ số lượng giác của góc 
[image: image192.wmf]a

 trong hình vẽ.

-Tính 
[image: image193.wmf]a
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- Sử dụng py-ta-go 

GV: nhận xét.

GV: (đặt vấn đề ) áp dụng bài 14 để giải bài tập như thế nào?

GV: Giới thiệu bài tập 15

GV: Hướng dẫn hs giải.

Hoạt động 3: Bài tập củng cố.

GV: Giới thiệu bài 16 trên màn hình.

GV: Nhận xét.
	Bài 13:

a)
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Bài 14:
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Bài 15:

Giải

Ta có sinC=cosB=0,8.
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Bài 16:

Giải

Gọi cạnh cần tìm là x ta có

sin
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	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen




 4/ Dặn dò và củng cố :

- HS về nhà xem lại bài giải

- Bài tập về nhà: 17 (sgk).

V.RÚT KINH NGHIỆM:
Tiết 8                                                       LUYỆN TẬP

(Ngày soạn: 17/9/2017)

Ngày dạy: 22/9/2017
I MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS nắm được các công thức đả học để áp dụng vào giải bài tập

2. Kĩ năng

- HS có kĩ năng tìm tỉ số lượng giác khi biết số đo của góc và ngược lại bằng MTBT.

3. Thái độ

- Tích cực tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn và ngược lại
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II.BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GÓC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY
	1. Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước
	- Nắm được các bước bấm máy để tìm tỉ số lượng giác của một góc cho trước
	- Tìm được tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước bằng máy tính
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Hãy nêu các bước bấm máy cơ bản để tìm tỉ số lượng giác của một góc cho trước
	Câu 1.2.1: Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn:

a) sin 70015'.                  b) cos 25035'.

c) tan 43012'.                   d) cot 32010'.
	
	

	
	2. Tìm số đo góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó
	- Nắm được các bước bấm máy để tìm số đo góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó
	- Tìm được số đo góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó
	
	

	
	
	Câu 2.1.1: Hãy nêu các bước bấm máy cơ bản để tìm số đo góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó
	Câu 2.2.1: Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm số đo góc nhọn, biết

a) sin( = 0,2368 

b) cos( = 0,6224 

c) tan ( = 2,154 

d) cot( = 3,215 
	
	


III. CHUẨN BỊ

· GV: MTBT.

· HS: MTBT, bài tập ở nhà.

IV. KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Ổn định lớp :

  2/ Kiểm tra bài cũ :

HS: dùng MTBT tìm x biết

a) x=
[image: image212.wmf]'

13

70

sin

0

  b) sinx= 0,3495   c) cotgx=3,163.

HS: Nhận xét.

GV: Nhận xét.

 3/ Giảng bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Nhấn máy và trả lời.

HS: Nhận xét.

HS: So sánh các câu còn lại.

HS: Nhận xét.

HS: Tính .

HS: Nhận xét.

HS: Thảo luận 

HS: Sắp xếp.

HS: Nhận xét.

HS: Thảo luận giải.

HS: Nhận xét.

HS: Tìm và đọc kết quả (bằng MTBT).

HS: Nhận xét.
	Hoạt động 1: Kĩ năng tìm tỉ số lượng giác khi biết số đo của góc.

GV: Yêu cầu HS làm bài 20

GV: Gọi hs trả lời.

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn câu a.

GV: Nhận xét và nói ta có thể dùng MTBT để tính và so sánh.

GV: Giới thiệu bài tập 23

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu bài 24

GV: Hướng dẫn 

Hai góc phụ nhau sin góc này bằng cos góc kia, tg góc này bằng cotg góc kia.

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu bài 25

GV: Hướng dẫn


[image: image213.wmf]a

a

a

cos

sin

=

tg



[image: image214.wmf]a
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GV: Nhận xét.

Hoạt động 2: Kĩ năng tìm góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác.
GV: Yêu cầu HSlàm bài 21.

GV: Nhận xét.

Hoạt động 3: Củng cố

Gv: nhắc lại các kiến thức đã học.
	Bài 20:(sgk)

a)  
[image: image215.wmf]0/

sin70120,2957

»


b)
[image: image216.wmf]0/

cos25300,9026

»


c)
[image: image217.wmf]0/

43120,9391

tg

»


d)
[image: image218.wmf]0/
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»


Bài 22: (sgk)

a) sin
[image: image219.wmf]0

20

< sin
[image: image220.wmf]0

70

(góc nhọn tăng thì sin tăng).

b) 
[image: image221.wmf]'
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25
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(vì góc nhọn tăng thì cosin giảm).

c)
[image: image222.wmf]0
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   (vì góc nhọn tăng thì tang tăng).

d) 
[image: image223.wmf]'
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cot
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 (vì góc nhọn tăng thì cotg giảm).

Bài 23: (sgk)

a)
[image: image224.wmf]00
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(vì
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Bài 24: (sgk)

a) 
[image: image228.wmf]0
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Bài 25: (sgk)

a) Có cos250 < 1 
[image: image231.wmf]Þ

tg250 > sin250
b) Có cotg 320 =
[image: image232.wmf]0
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có sin320 < 1
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Bài 21: Tìm x biết

a) sinx=0,3495

b) cosx=0,5427

c) tgx=1,5142

d) cotgx= 3,163
	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen

Kĩ năng phát hiện


4/ Dặn dò

Xem các bài tập đã giải làm tiếp các bài tập còn lại.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tiết  9    MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

(Ngày soạn: 24/9/2017)

Ngày dạy:25/9/2017
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- HS thiết lập được và nắm vững các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

- Vận dụng HS hiểu được ví dụ 1, 2 dưới sự hướng dẫn của  GV

- HS hiểu được thuật ngữ “giải tam giác vuông” là gì?.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông

- Có kỉ năng giải bài tập một cách khoa học

3. Thái độ

-Tích cực trong quá trình học tập,thảo luận
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP  TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GÓC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY
	1. Bài 22 sgk/84
	
	- Vận dụng được được kiến thức: Khi gãc 
[image: image234.wmf]a

 tăng từ 00 đến 900 ( 00 < 
[image: image235.wmf]a

 < 900 ) thì sin 
[image: image236.wmf]a

 và tan 
[image: image237.wmf]a

 tăng còn cos 
[image: image238.wmf]a

 và cot 
[image: image239.wmf]a

giảm
	
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: So sánh:

a. sin 200 và sin 700 

b. cos 250 và cos 63015/  

c. tan 730 20/ và tan 450
d. cot 20 và cot 37040/
	
	

	
	2. Bài 23 sgk/84
	
	
	- Áp dụng được tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau
	

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Không sử dụng giá trị , hãy tính : 

a) 
[image: image240.wmf]0

0

65

cos

25

sin

    

b) tan 580 –cot320 


	

	
	3. Bài 24 sgk/84
	
	
	- Vận dụng được được kiến thức: Khi gãc 
[image: image241.wmf]a

 tăng từ 00 đến 900 ( 00 < 
[image: image242.wmf]a

 < 900 ) thì sin 
[image: image243.wmf]a

 và tan 
[image: image244.wmf]a

 tăng còn cos 
[image: image245.wmf]a

 và cot 
[image: image246.wmf]a

giảm 

- Áp dụng được tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau
	

	
	
	
	
	Câu 3.3.1: Sắp xếp các tỉ số lượng giác  sau theo thứ tự tăng dần : 

a. sin 780 , cos 140 , sin 470 , cos 870 

b. tan 730 , cot 250 , tan620 , cot 380 
	

	
	4. Bài 25 sgk/84
	
	
	
	- Vận dụng được kiến thức về tỉ số lượng giác để so sánh

	
	
	
	
	
	Câu 4.4.1: So sánh

 a. tan 250 và sin 250 


III. CHUẨN BỊ:

· GV: Chuẩn bị bảng phụ, photo in hình (đvđ) như sách giáo khoa, phiếu học tập.

· HS: Ôn lại các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn.

IV. TIẾN TRÌNH

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ :

HS1: Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image247.wmf]a

=

Ù

B

. Viết các tỉ số lượng giác của góc 
[image: image248.wmf]a

. Từ đó hãy tính các cạnh góc vuông qua các cạnh và các góc còn lại.

HS2:Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image249.wmf]b

=

Ù

C

. Viết các tỉ số lượng giác của góc 
[image: image250.wmf]b

. Từ đó hãy tính các cạnh góc vuông qua các cạnh và các góc còn lại.

HS: Nhận xét.

GV: Nhận xét và đánh giá.

3/ Giảng bài mới 

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Quan sát.

HS: Theo dõi và ghi định lí.

HS: Vẽ hình và ghi các hệ thức.

HS: Nhận xét.

HS: Thảo luận.

HS: Thực hiện theo hướng dẫn của gv.

HS: Tính.

HS: Nhận xét.

HS: Thảo luận tính.

HS: Nhận xét.

HS: Nhận phiếu học tập và giải.

-HS trìng bày 
	GV: Đặt vấn đề(sgk)

Giới thiệu hình trên đèn chiếu.

Hoạt động 1: Thiết lập các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.

GV: Tổng kết lại các kiến thức ở phần kiểm tra bài cò và giới thiệu định lí.

GV: Yêu cầu hs vẽ tam giác vuông và ghi các hệ thức.

GV: Nhận xét.

Hoạt động 2: Áp dụng các hệ thức giải các ví dụ.

GV: Giới thiệu ví dụ 1

GV: Hướng dẫn

- Vẽ hình.

- Tính AB

- Dựa vào hệ thức tính HB.

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu ví dụ 2

Gv: yêu cầu hs tính chân chiếc cầu thang cách chân tường ở trên.

Gv: nhận xét.

Hoạt động 3: Cũng cố
GV: Phát phiếu học tập có in hình bài tập 26(sgk).

GV: Thu phiếu học tập và nhận xét.

* Hãy viết các hệ thức tính các cạnh góc vuông của tam giác HDE vuông tại H.

Áp dụng tính HD biết 
[image: image251.wmf]0

60

D

=

Ù

, DE=5cm.
	1. Các hệ thức :

Định lí:

Trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông  bằng:

- Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc côsin góc kề.

- Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề.

Ta có:

[image: image252.png]



b= a.sinB=a.cosC

b= c.tgB=c.cotgC

c= a.sinC=a.cosB

c= b.tgC=b.cotgB

Ví dụ 1:

[image: image253.png]5nnwy
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Giải
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Ví dụ 2:

Giải

Chân chiếc cầu thang cách chân tường là:

3.cos
[image: image256.wmf]0

65


[image: image257.wmf]»

1,27
	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen

Kĩ năng phát hiện



	Hs: theo dõi.

HS: Đọc đề suy nghĩ.

HS:  Nêu cách tính.

HS: Nhận xét .

HS: Nêu cách tính .

HS: Nhận xét.

HS: Giải.

HS: Thảo luận giải.

HS: Nhận xét.

HS: Vẽ hình.

HS: Nêu cách tính.

HS: Nhận xét.

HS: Giải.

HS: Thảo luận tính .

HS: Nhận xét.

HS: Trả lời.

HS: Nhận xét.

HS: Tính.

HS: Nhận xét.

HS: Theo dõi.

HS: Tính.
	Hoạt động 1: Hiểu được thuật ngữ “giải tam giác vuông” là gì?

GV: Giới thiệu trong một tam giác vuông nếu biết trước hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh và các góc còn lại. Bài toán đặt ra như thế được gọi là bài toán “giải tam giác vuông”.

Ta sẽ xét một số ví dụ để minh hoạ đều này.

Hoạt động 2: Vận dụng các hệ thức trong việc “giải tam giác vuông”.

GV: Giới thiệu lưu ý như sgk.

GV: Giới thiệu ví dụ 3 trên bảng phụ.

GV: Yêu cầu HS tính cạnh huyền.

GV: Nhận xét.

GV: Yêu cầu HS tính góc.

GV: Nhận xét và tóm tắt lời giải.

GV: Yêu cầu hs làm ?2
GV: Hướng dẫn 

- Áp dụng hệ thức tính góc trước.

- Ap dụng hệ thức tính BC.

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu ví dụ 4 trên đèn chiếu.

GV: Hướng dẫn ta cần tính

- Cạnh OQ, OP.

-Góc Q.

GV: Gọi HS nêu cách tính.

GV: Nhận xét và tóm tắt lời giải.

GV: Yêu cầu hs làm ?3.

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu ví dụ 5.

GV: Hỏi trong tam giác NLM ta cần tính các yếu tố nào.

GV:Yêu cầu hs tính.

GV: Nhận xét.

GV: Nêu lưu ý

4/ Hoạt động 3: Cũng cố.

GV: Phát phiếu học tập có in bài tập 27 sgk.

GV: Thu phiếu học tập và nhận xét.
	2. Áp dụng giải tam giác vuông.

Lưu ý : (sgk)

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC với các cạnh góc vuông AB=5, AC=8. Hãy giải tam giác vuông BAC.

    [image: image258.png]



Giải

Theo py-ta-go ta có

BC=
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image262.wmf]0

58

B

»

ị

Ù


Ví dụ 4:

        [image: image263.png]



Giải
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OP=PQ.sinQ=
[image: image265.wmf]663
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OQ=PQ.sinP=
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Ví dụ 5:

       [image: image267.png]



Lưu ý: Khi đã biết hai cạnh của tam giác vuông ta nên tìm góc trước sau đó mới tính cạnh thứ ba nhờ hệ thức vừa học.


	Kĩ năng phát hiện

Kĩ năng tổng hợp kiến thức

Kĩ năng phát hiện

Kĩ năng tổng hợp kiến thức


3/ Dặn dò

- HS về học bài theo SGK

- Bài tập về nhà: 28 (sgk tr89).

V.RÚT KINH NGHIỆM: 

Tiết  10                                                       LUYỆN TẬP
(Ngày soạn: 24/9/2017)
Ngày dạy: 28/9/2017
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- HS thiết lập được và nắm vững các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

- Vận dụng HS hiểu được ví dụ 1, 2 dưới sự hướng dẫn của  GV

- HS hiểu được thuật ngữ “giải tam giác vuông” là gì?.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông

- Có kỉ năng giải bài tập một cách khoa học

3. Thái độ

Tích cực trong quá trình học tập,thảo luận
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
	1. Các hệ thức
	- Nắm được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	- Dựa vào hình vẽ, viết được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	- Áp dụng được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải bài toán thực tế
	- Vận dụng được hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để chứng minh diện tích tam giác 

	
	
	Câu 1.1.1: Hãy phát biểu hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	Câu 1.2.1: Dựa vào hình vẽ, hãy viết các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông  bằng kí hiệu

[image: image268.emf]C
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	Câu 1.3.1: Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 300. Hỏi sau 1,2 phút máy bay bay lê cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng

[image: image269.jpg]o™
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Câu 1.3.2: Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 340 và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86 m . Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến m) 
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	Câu 1.4.1: Cho tam giác ABC , đường cao CH . 

Chứng minh  : SABC = 
[image: image271.wmf]2
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AB.AC.sinA




III. CHUẨN BỊ:

· GV: Chuẩn bị bảng phụ, photo in hình (đvđ) như sách giáo khoa, phiếu học tập.

· HS: Ôn lại các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn.

III. TIẾN TRÌNH

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ :

HS1: Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image272.wmf]a

=

Ù

B

. Viết các tỉ số lượng giác của góc 
[image: image273.wmf]a

. Từ đó hãy tính các cạnh góc vuông qua các cạnh và các góc còn lại.

HS2:Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image274.wmf]b

=

Ù

C

. Viết các tỉ số lượng giác của góc 
[image: image275.wmf]b

. Từ đó hãy tính các cạnh góc vuông qua các cạnh và các góc còn lại.

HS: Nhận xét.

GV: Nhận xét và đánh giá.

3/ Giảng bài mới 

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Quan sát.

HS: Theo dõi và ghi định lí.

HS: Vẽ hình và ghi các hệ thức.

HS: Nhận xét.

HS: Thảo luận.

HS: Thực hiện theo hướng dẫn của gv.

HS: Tính.

HS: Nhận xét.

HS: Thảo luận tính.

HS: Nhận xét.

HS: Nhận phiếu học tập và giải.

-HS trìng bày 
	GV: Đặt vấn đề(sgk)

Giới thiệu hình trên đèn chiếu.

Hoạt động 1: Thiết lập các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.

GV: Tổng kết lại các kiến thức ở phần kiểm tra bài cò và giới thiệu định lí.

GV: Yêu cầu hs vẽ tam giác vuông và ghi các hệ thức.

GV: Nhận xét.

Hoạt động 2: Áp dụng các hệ thức giải các ví dụ.

GV: Giới thiệu ví dụ 1

GV: Hướng dẫn

- Vẽ hình.

- Tính AB

- Dựa vào hệ thức tính HB.

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu ví dụ 2

Gv: yêu cầu hs tính chân chiếc cầu thang cách chân tường ở trên.

Gv: nhận xét.

Hoạt động 3: Cũng cố
GV: Phát phiếu học tập có in hình bài tập 26(sgk).

GV: Thu phiếu học tập và nhận xét.

* Hãy viết các hệ thức tính các cạnh góc vuông của tam giác HDE vuông tại H.

Áp dụng tính HD biết 
[image: image276.wmf]0

60

D

=

Ù

, DE=5cm.
	1. Các hệ thức :

Định lí:

Trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông  bằng:

- Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc côsin góc kề.

- Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề.

Ta có:

[image: image277.png]



b= a.sinB=a.cosC

b= c.tgB=c.cotgC

c= a.sinC=a.cosB

c= b.tgC=b.cotgB

Ví dụ 1:
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Giải
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Ví dụ 2:

Giải

Chân chiếc cầu thang cách chân tường là:

3.cos
[image: image281.wmf]0

65


[image: image282.wmf]»

1,27
	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen

Kĩ năng phát hiện



	Hs: theo dõi.

HS: Đọc đề suy nghĩ.

HS:  Nêu cách tính.

HS: Nhận xét .

HS: Nêu cách tính .

HS: Nhận xét.

HS: Giải.

HS: Thảo luận giải.

HS: Nhận xét.

HS: Vẽ hình.

HS: Nêu cách tính.

HS: Nhận xét.

HS: Giải.

HS: Thảo luận tính .

HS: Nhận xét.

HS: Trả lời.

HS: Nhận xét.

HS: Tính.

HS: Nhận xét.

HS: Theo dõi.

HS: Tính.
	Hoạt động 1: Hiểu được thuật ngữ “giải tam giác vuông” là gì?

GV: Giới thiệu trong một tam giác vuông nếu biết trước hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh và các góc còn lại. Bài toán đặt ra như thế được gọi là bài toán “giải tam giác vuông”.

Ta sẽ xét một số ví dụ để minh hoạ đều này.

Hoạt động 2: Vận dụng các hệ thức trong việc “giải tam giác vuông”.

GV: Giới thiệu lưu ý như sgk.

GV: Giới thiệu ví dụ 3 trên bảng phụ.

GV: Yêu cầu HS tính cạnh huyền.

GV: Nhận xét.

GV: Yêu cầu HS tính góc.

GV: Nhận xét và tóm tắt lời giải.

GV: Yêu cầu hs làm ?2
GV: Hướng dẫn 

- Áp dụng hệ thức tính góc trước.

- Ap dụng hệ thức tính BC.

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu ví dụ 4 trên đèn chiếu.

GV: Hướng dẫn ta cần tính

- Cạnh OQ, OP.

-Góc Q.

GV: Gọi HS nêu cách tính.

GV: Nhận xét và tóm tắt lời giải.

GV: Yêu cầu hs làm ?3.

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu ví dụ 5.

GV: Hỏi trong tam giác NLM ta cần tính các yếu tố nào.

GV:Yêu cầu hs tính.

GV: Nhận xét.

GV: Nêu lưu ý

4/ Hoạt động 3: Cũng cố.

GV: Phát phiếu học tập có in bài tập 27 sgk.

GV: Thu phiếu học tập và nhận xét.
	2. Áp dụng giải tam giác vuông.

Lưu ý : (sgk)

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC với các cạnh góc vuông AB=5, AC=8. Hãy giải tam giác vuông BAC.
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Giải

Theo py-ta-go ta có

BC=
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Ví dụ 4:
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Giải
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OP=PQ.sinQ=
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OQ=PQ.sinP=
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Ví dụ 5:
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Lưu ý: Khi đã biết hai cạnh của tam giác vuông ta nên tìm góc trước sau đó mới tính cạnh thứ ba nhờ hệ thức vừa học.


	Kĩ năng phát hiện

Kĩ năng tổng hợp kiến thức

Kĩ năng phát hiện

Kĩ năng tổng hợp kiến thức


3/ Dặn dò

- HS về học bài theo SGK

- Bài tập về nhà: 28 (sgk tr89).

IV.RÚT KINH NGHIỆM: 

Tiết 11


                LUYỆN TẬP

(Ngày soạn: 01/10/2017)

Ngày dạy:2/10/2017
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- HS được thực hành nhiều và áp dụng các hệ thức, tra bảng hoặc sử dụng máy tính bỏ túi, cách làm tròn số.
2. Kĩ năng
- HS vận dụng được các kiến thức trong việc giải tam giác vuông.
3. Thái độ
- Biết vận dụng các hệ thức và thấy được ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải  các bài toán thực tế.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.
- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
	1. Bài 28 sgk/89
	
	- Vận dụng được hệ thức về cạnh và góc để giải quyết một số bài toán thực tế
	
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc 
[image: image293.wmf]a

 trong hình)

[image: image294.jpg]



Câu 1.2.2: Một con thuyền với vận tốc 2 km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc 700. Từ đó đã tính được chiều rộng của khúc sông chưa? Nếu có thể hãy tính kết quả (làm tròn đến mét)
	
	

	
	2. Bài 30 sgk/89
	
	
	
	- Vận dụng các công thức về mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

- Biết kẻ thêm đường phụ để tính

	
	
	
	
	
	Câu 2.4.1: Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11 cm, 
[image: image295.wmf]·

ABC

=380, 
[image: image296.wmf]·

ACB

=300. Gọi điểm N là chân đường vuông gics kẻ từ A đến cạnh BC. Hãy tính:

a. Đoạn thẳng AN

b. Cạnh AC

	
	3. Bài 31 sgk/89
	
	
	- Vận dụng được hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	

	
	
	
	
	Câu 3.3.1: Trong hình 33, AC = 8cm, AD = 9,6 cm, 
[image: image297.wmf]·

ABC

 = 900, 
[image: image298.wmf]·

ACB

= 540, 
[image: image299.wmf]·

ACD

= 740. Hãy tính:

a. AB

b. 
[image: image300.wmf]·
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III. CHUẨN BỊ 

· GV: Thước kẻ, bảng phụ.

· HS: Thước kẻ, bảng nhóm, bút viết bảng.

IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1/ Ổn định lớp :

2/ Kiểm tra bài cũ :

HS: cho tam giác ABC vuông tại A. Hãy viết các công thức tính các cạnh góc vuông của tam giác ABC.

3/ Giảng bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HƯỚNG DẪN CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Lên bảng tính.

HS: Nhận xét.

HS: Lên bảng.

HS: Nhận xét.

HS: Thực hiện

HS: Thảo luận tính.

HS: Nhận xét.

HS: Thảo luận giải.

HS: Nhận xét.

HS: Vẽ hình.

HS: Nhận xét.

HS: Tính.

HS: Nhận xét.


	GV: Giới thiệu hình vẽ trên bảng phụ.

GV: Gọi HS lên bảng.

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu hình trên bảng phụ.

GV: Gọi HS lên bảng.

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn.

Kẻ BK vuông góc với AC.

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn HS giải.

Kẻ đường cao AH, tính AH suy ra góc ADC.

GV: Nhận xét tóm tắt lời giải.

GV: Hướng dẫn HS minh hoạ bài toán bằng hình vẽ.

AB là chiều rộng của khúc sông.

AC là đoạn đường đi của chiếc thuyền.

GV: Nhận xét.

GV: Yêu cầu hs tính AC .

GV: Yêu cầu hs tính AB.

GV: Nhận xét và tóm tắt lời giải.
	Bài 28

Giải
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Bài 29
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Bài 30

[image: image304.png]



Giải

AN=AB.sin
[image: image305.wmf]Ù
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Bài 31

[image: image308.png]



Giải

a) 
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Bài 32

Giải
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Giải

AC
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	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen

Kĩ năng phát hiện




4/ Củng cố và dặn dò: 

- Về nhà xem các bài tập đã giải, xem kĩ bài tập 28, 29 để chuẩn bị chi bài thực hành.

- Xem trước bài thực hành.
V.RÚT KINH NGHIỆM: 

Tiết 12


                 LUYỆN TẬP

(Ngày soạn: 01/10/2017)

Ngày dạy: 6/10/2017
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- HS được thực hành nhiều và áp dụng các hệ thức, tra bảng hoặc sử dụng máy tính bỏ túi, cách làm tròn số.

2. Kĩ năng

- HS vận dụng được các kiến thức trong việc giải tam giác vuông.

3. Thái độ

- Biết vận dụng các hệ thức và thấy được ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải  các bài toán thực tế.
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG (TT)
	2. Áp dụng giải tam giác vuông
	- Nắm được khái niệm giải tam giác vuông
	- Vận dụng được khái niệm giải tam giác vuông, các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	- Vận dụng được khái niệm giải tam giác vuông, các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	

	
	
	Câu 2.1.1: Thế nào là giải tam giác vuông
	Câu 2.2.1: Cho tam giác vuông OPQ vuông tại O có 
[image: image315.wmf]P

ˆ

= 360 , PQ = 7 . 

Hãy giải tam giác vuông OPQ .

Câu 2.2.2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 5, AC = 8. Hãy giải tam giác vuông ABC
	Câu 2.3.1: Giải tam giác vuông ABC vuông tại A, biết rằng:

a. b = 10 cm, 
[image: image316.wmf]µ

C

 = 300
b. c = 10 cm, 
[image: image317.wmf]µ

C

 = 450
d. c = 20 cm, b = 18 cm
	


III. CHUẨN BỊ 

· GV: Thước kẻ, bảng phụ.

· HS: Thước kẻ, bảng nhóm, bút viết bảng.

IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1/ Ổn định lớp :

2/ Giảng bài mới :

	HOẠT ĐÔNG CỦA HS
	HƯỚNG DẪN CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS: Lên bảng tính.

HS: Nhận xét.

HS: Lên bảng.

HS: Nhận xét.

HS: Thực hiện

HS: Thảo luận tính.

HS: Nhận xét.

HS: Thảo luận giải.

HS: Nhận xét.

HS: Vẽ hình.

HS: Nhận xét.

HS: Tính.

HS: Nhận xét.


	GV: Giới thiệu hình vẽ trên bảng phụ.

GV: Gọi HS lên bảng.

GV: Nhận xét.

GV: Giới thiệu hình trên bảng phụ.

GV: Gọi HS lên bảng.

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn.

Kẻ BK vuông góc với AC.

GV: Nhận xét.

GV: Hướng dẫn HS giải.

Kẻ đường cao AH, tính AH suy ra góc ADC.

GV: Nhận xét tóm tắt lời giải.

GV: Hướng dẫn HS minh hoạ bài toán bằng hình vẽ.

AB là chiều rộng của khúc sông.

AC là đoạn đường đi của chiếc thuyền.

GV: Nhận xét.

GV: Yêu cầu hs tính AC .

GV: Yêu cầu hs tính AB.

GV: Nhận xét và tóm tắt lời giải.
	Bài 28

Giải


[image: image318.wmf]'
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Bài 29

Giải


[image: image319.wmf]'
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Bài 30

[image: image320.png]



Giải

a) 

AN=AB.sin
[image: image321.wmf]Ù

ABC

 
[image: image322.wmf]»
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Bài 31

[image: image324.png]



Giải

a) 
[image: image325.wmf])
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b) AH
[image: image326.wmf])
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[image: image327.wmf]0
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Bài 32

Giải

[image: image328.png]



Giải

AC
[image: image329.wmf]»

33.5=165(m).

AB
[image: image330.wmf])
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	Kĩ năng nhận biết

Kĩ năng quan sát

Kĩ năng vận dụng

Kĩ năng quy lạ về quen

Kĩ năng phát hiện




4/ Củng cố và dặn dò: 

- Về nhà xem các bài tập đã giải, xem kĩ bài tập 28, 29 để chuẩn bị chi bài thực hành.

- Xem trước bài thực hành.

V. RÚT KINH NGHIỆM
Tiết 13


                 LUYỆN TẬP

(Ngày soạn: 08/10/2017)

Ngày dạy: 9/10/2017

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS được thực hành nhiều và áp dụng các hệ thức, tra bảng hoặc sử dụng máy tính bỏ túi, cách làm tròn số. HS được củng cố các hệ thức giữa cạnh và góc của 1 tam giác vuông .
2. Kĩ năng

- HS vận dụng được các kiến thức trong việc giải tam giác vuông.

3. Thái độ

- Biết vận dụng các hệ thức và thấy được ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải các bài toán thực tế. HS tự giác tích cực chủ động trong  học tập
4. Định hướng phát triển năng lực:

-Năng lực chung: năng lực hợp tác, tính toán, giải quyết vấn đề, sáng tạo

-Năng lực chuyên biệt: sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, quan sát, vẽ hình, làm theo mẫu diễn tả cho trước, vận dụng kiến thức, sử dụng công nghệ thông tin
II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	Định lí
	Hiểu ý nghĩa
	Vận dụng giải tam giác vuông
	Chứng minh công thức, hình học


III. CHUẨN BỊ 

· GV: Thước kẻ, bảng phụ.

· HS: Thước kẻ, bảng nhóm, bút viết bảng.

IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1/ Ổn định lớp :

2. Kiểm tra bài cũ :(4’)
 Tính: cos 220?  Sin 380? Sin 540 ?sin 740? Cos 520
*Trả lời :
cos 220 [image: image331.emf]»






 0,9272  

(2đ)
              
 Sin 380 [image: image332.emf]»






 0,6157

(2đ)

               
Sin 540 [image: image333.emf]»






 0,8090

(2đ)

                
Sin 740[image: image334.emf]»






 0,9613

(2đ)

Cos 520 [image: image335.emf]»






 0,6157

(1đ)

3/ Giảng bài mới :

	HOẠT ĐÔNG CỦA HS
	HƯỚNG DẪN CỦA GV
	NỘI DUNG
	Kĩ năng cần đạt

	HS vẽ hình ,ghi giả thiết ,kết luận 

HS: Đoạn  AB hoặc AC.

HS: Kẻ BK 
[image: image336.wmf]^

AC 

HS: BK là cạnh góc vuông của tam giác vuôngBKC

BK =BC.sinC = 11.sin 300 =11.0,5 =5,5

HS:
[image: image337.wmf]·

KBC

= 900-
[image: image338.wmf]·

KCB

 =900-300 =600.


[image: image339.wmf]Þ


[image: image340.wmf]·

KBA

=
[image: image341.wmf]·

KBC

- 
[image: image342.wmf]·

ACB

 =600 -380=220.

HS: AB là cạnh huyền của tam giác vuông AKB.


[image: image343.wmf]·

0

5,55,5

5,932

cos220,9272

cos

BK

KBA

==»


HS:AN là cạnh góc vuông của tam giác vuông ANB.

Nên AN = AB sin B
[image: image344.wmf]0

5,932.sin38

»

 [image: image345.emf]»






5,932.0,6157 [image: image346.emf]»






3,652

AC là cạnh huyền  của tam giác vuông ANC

AN= 
[image: image347.wmf]3,652

7,304

sin0,5

AN

C

=»


HS:- AB là cạnh góc vuông của tam giác vuông ABC

- AB = AC sin C =8 sin 450=8.0,809[image: image348.emf]»






64,72 cm

HS:kẻ AH 
[image: image349.wmf]^

CD

HS: AH là cạnh góc vuông của 
[image: image350.wmf]D

vuôngAHC

AH =AC sin C=8.sin 740 [image: image351.emf]»






7,690

TínhsinD=
[image: image352.wmf]7690

0,8010

96

AH

AD

»»


Suy ra : 
[image: image353.wmf]µ

D

[image: image354.emf]»






53013/ [image: image355.emf]»






530
	GV hướng dẫn chứng minh:
[image: image356.wmf]D

ABC là tam giác thường  và ta chỉ mới biếtg 2 góc nhọn và độ dài BC 

? Vậy muốn tính đường cao AN ta phải tính đoạn nào .

?Để thực hiện được điều đó ta phải
[image: image357.wmf]D

 vuông có chứa BA hoặc AC là cạnh huyền .Theo em ta phải làm thế nào .

?Nêu cách tính BK.

?Hãy tính số đo 
[image: image358.wmf]·

KBA


?Hãy tính AB

?Nêu cách tính AN.

[image: image359.emf]»






5,932.0,6157 [image: image360.emf]»






3,652

? Nêu cách tính AC.

GV treo tranh vẽ hình 33:

? Nêu cách tính AB.

b)Góc ADC cần tính là góc nhọn của tam giác thường ADC; để tính được số đo của 
[image: image361.wmf]·

ADC

 ta phải tạo ra 1 tam giác vuông chứa 
[image: image362.wmf]·

ADC


? Theo em ta làm thế  nào.

HS:kẻ AH 
[image: image363.wmf]^

CD

?Nêu cách tính AH.

? Nêu cách tính số đo 
[image: image364.wmf]·

ADC



	Bài tập 30:(20’)
[image: image1582.png]


GT  
[image: image365.wmf]D

ABC;AN
[image: image366.wmf]^

BC tại N

         BC=11cm;           

[image: image367.wmf]·

·

00

38;30

ABCACB

==


[image: image1583.png]


KL    a)K  AN? B)AC?    

a)Kẻ BK 
[image: image368.wmf]^

AC với K 
[image: image369.wmf]Î

AC  

Ta có :BK là cạnh góc vuông của tam giác vuông BKC.Nên :BK =BC.sinC=11.0,5.

Ta lại có : [image: image370.emf]D






BKC vuông tại K

Nên 
[image: image371.wmf]·

KBC

= 900-
[image: image372.wmf]·

KCB

 =900-300 =600.


[image: image373.wmf]Þ


[image: image374.wmf]·

KBA

=
[image: image375.wmf]·

KBC

- 
[image: image376.wmf]·

ACB

=600 -380=220.

Mặt khác AB là cạnh huyền của tam giác vuông AKB.

Nên: AB = 
[image: image377.wmf]0

5,5

5,932

cos220,9272

BK

=»


Vậy AN = AB sin B
[image: image378.wmf]0

5,932.sin38

»

[image: image379.emf]»






5,932.0,6157 [image: image380.emf]»






3,652 (cm)

b)Ta có:AC là cạnh huyền  của 
[image: image381.wmf]D

 vuông ANC

 ên:
[image: image382.wmf]0

3,6523,652

7,304

sinsin300,5

AN

C

==»


Vậy AC [image: image383.emf]»






7,304

Bài tập 31 :(15’)
a)Ta có:AB là cạnh góc vuông của tam giác vuông ABC.

Nên: AB = AC sin C =8 sin 450 [image: image384.emf]»






 64,72 cm

Vậy AB [image: image385.emf]»






 64,72 cm

b) kẻ AH 
[image: image386.wmf]^

CD

Ta có: AH là cạnh góc vuông của 
[image: image387.wmf]D

vuôngAHC

Nên:AH =AC sin C=8.sin 740 [image: image388.emf]»






8. 0,9613 [image: image389.emf]»






7,690

Ta lại có :sinD=
[image: image390.wmf]7690

0,8010

96

AH

AD

»»


Suy ra : 
[image: image391.wmf]µ

D

[image: image392.emf]»






53013/ [image: image393.emf]»






530.

Vậy 
[image: image394.wmf]·

ADC

[image: image395.emf]»






530.


	Quan sát, tái hiện kiến thức, sử dụng CNTT

Vận dụng kiến thức, tính toán, sáng tạo, hợp tác, sử dụng CNTT

Vận dụng kiến thức, tính toán, sáng tạo, hợp tác


4/ Củng cố và dặn dò: 

+ Qua 2 bài tập 30 và 31 vừa giải ,để tính cạnh và góc còn lại của 1 tam giác thường em cần làm gì?
HS: Ta tạo ra 1 tam giác vuông chứa cạnh và góc cần tìm .

+ Hãy phát biẻu định lí về cạnh và góc trong tam giác vuông .

+ Hướng dẫn học ở nhà (1’):
- Xem kĩ các bài tập đã giải.

- Mỗi tổ chuẩn bị 1 giác kế,1 e ke,1 thước cuộn .

V. RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 14


                 
§5.  ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC 

CỦA GÓC NHỌN. THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI
 (Ngày soạn: 15/10/2017)

Ngày dạy: 16/10/2017

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Biết xác định chiều cao của một vật thể mà không cần lên điểm cao của nó

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đo đạc trong thực tế, kỹ năng tính toán 

3. Thái độ: Rèn luyện  ý thức làm việc thực tế; Phát triển óc quan sát, tính toán, tính thực tiễn 

4. Xác định nội dung trọng tâm của bài: vận dụng hệ thức giữa cạnh và góc

5. Định hướng phát triển năng lực:

-Năng lực chung: năng lực hợp tác, tính toán

-Năng lực chuyên biệt: sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, quan sát, vận dụng kiến thức, sử dụng công nghệ thông tin
II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Vận dụng tỉ số lượng giác vào thực tế
	Dụng cụ
	Hiểu ý nghĩa
	Đo thực tế
	Nâng cao kỹ năng sống


III.CHUAÅN BÒ :
1.GV:  giác kế, thước cuộn, máy tính bỏ túi (hoặc bảng lượng giác ), mỗi loại 1 cái 
2.Học sinh :mỗi nhóm học sinh một bộ dụng cụ như  GV ở trên (mỗi tổ là một nhóm)

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

1. Ổn định lớp : (1’)

2. Kiểm  tra bài cũ: 
     - Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của học sinh

	3. Bài mới :

Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV
	Nội dung
	Năng lực hình thành

	- HS chuẩn bị: giác kế, thước cuộn, máy tính (hoặc bảng số)

- HS làm theo các bước hướng dẫn (quan sát h. 38 - SGK trang 80)

- Độ cao cột cờ là AD:

AD = AB + BD (BD = OC = b)

- Dựa vào[image: image396.wmf]D

AOB vuông tại B để có: AB = a. tan[image: image397.wmf]a


	GV nêu ý nghĩa nhiệm vụ: xác định chiều cao của cột cờ mà không cần lên đỉnh cột

Dựa vào sơ đồ h. 34 - SGK trang 90. GV hướng dẫn HS thực hiện và kết quả tính được là chiều cao AD của cột cờ

AD = b + a. tan[image: image398.wmf]a


	1 - Xác định chiều cao của vật(40’)

[image: image399.emf]b

a

A

B

O

C

D


Các bước thực hiện: (Xem SGK trang 80)

- Dùng giác kế đo: 

[image: image400.wmf]·

AOB

 = [image: image401.wmf]a

[image: image402.wmf]Þ

tính tan[image: image403.wmf]a


- Độ cao cột cờ:

AD = b + a. tan[image: image404.wmf]a


	Hợp tác, đo đạc, vận dụng kiến thức, tính toán, sử dụng CNTT


4. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò (3’)
- GV đánh giá,  nhận  xét kết quả thực hành của các tổ. Cho điểm thực hành các tổ. Thu báo cáo thực hành của các tổ để cho điểm thực hành của cá nhân học sinh
- Chuẩn bị dụng cụ: Ê kê đạc, giác kế, thước cuộn, máy tính bỏ túi (hoặc bảng lượng giác) , mỗi loại 1 cái tiết sau tiếp tục thực hành “xác định  khoảng cách “
Tiết 15


                 

§5.  ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC 

CỦA GÓC NHỌN. THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI
 (Ngày soạn: 15/10/2017)

Ngày dạy: 20/10/2017

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Biết xác định khoảng cách giữa hai địa điểm, trong đó có một điểm khó có thể tới được

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đo đạc trong thực tế, kỹ năng tính toán 

3. Thái độ  : Giáo dục ý thức tập thể, kỷ luật và biết thực hiện những quy định về kỹ thuật thực hành cho HS 

4. Xác định nội dung trọng tâm của bài: vận dụng hệ thức giữa cạnh và góc

5. Định hướng phát triển năng lực:

-Năng lực chung: năng lực hợp tác, tính toán

-Năng lực chuyên biệt: sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, quan sát, vận dụng kiến thức, sử dụng công nghệ thông tin
II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Vận dụng tỉ số lượng giác vào thực tế
	Dụng cụ
	Hiểu ý nghĩa
	Đo thực tế
	Nâng cao kỹ năng sống


III.CHUAÅN BÒ :
1.GV:  giác kế, thước cuộn, máy tính bỏ túi (hoặc bảng lượng giác ), mỗi loại 1 cái 
2.Học sinh :mỗi nhóm học sinh một bộ dụng cụ như  GV ở trên (mỗi tổ là một nhóm)

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

1. Ổn định lớp : (1’)

2. Kiểm  tra bài cũ: 
     - Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của học sinh

	3. Bài mới :

Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV
	Nội dung
	Năng lực hình thành

	- HS chuẩn bị: giác kế, thước cuộn, máy tính (hoặc bảng số)

- HS làm theo các bước hướng dẫn (quan sát h. 39 - SGK trang 80)

- Độ cao cột cờ là AB:

AB = AC.tanC

	GV nêu ý nghĩa nhiệm vụ: xác định chiều rộng của khúc sông mà không cần sang bờ bên kia
Dựa vào sơ đồ h. 35 - SGK trang 90. 
GV hướng dẫn HS thực hiện và kết quả tính được là chiều rộng khúc sông AB là
AB = AC. tanC
	1 - Xác định khoảng cách (40’)


[image: image405]
Các bước thực hiện: (Xem SGK trang 81)

- Dùng giác kế đo: 

Góc C[image: image406.wmf]Þ

tính tanC
- Độ cao cột cờ là AB:

AB = AC.tanC
	Hợp tác, đo đạc, vận dụng kiến thức, tính toán, sử dụng CNTT


4. Củng cố, dặn dò (3’)
- GV đánh giá,  nhận  xét kết quả thực hành của các tổ. 

      +Cần phối hợp linh hoạt giữa các bạn trong tổ nhóm, tất cả cần năng động và nhiệt tình.

     +Phân công các thành viên hợp lí, phát huy tình sáng tạo trong từng thành viên.
- Cho điểm thực hành các tổ. Thu báo cáo thực hành của các tổ để cho điểm thực hành của cá nhân học sinh

- HS cất dụng cụ, vệ sinh tay chân để chuẩn bị vào tiết học sau. 
Ngày soạn: 22/10/2017

Ngày dạy: 

Tieát 16          

ÔN TẬP CHƯƠNG I

I./ Mục tiêu:

-Hệ thống lại các kiến thức của chương I. Khắc sâu các hệ thức về cạnh và đường cao, cạnh và góc trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn…Làm bài tập sách giáo khoa.

-Rèn kĩ năng trình bày lời giải, vẽ hình, chứng minh hình học. Đặc biệt là rèn cho HS kĩ năng lập luận có căn cứ và logic trong trình bày bài giải.

-Thài độ tích cực, tự giác trong làm bài và nhận xét bài làm của bạn.

II./ Phương tiện:

GV: Bài dạy, SGK,SGV, Thước, bảng phụ vẽ sẵn một số hình …

HS: Vở ghi, SGK, Thước vở nháp…

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ
	                             MỨC ĐỘ
	TỔNG SỐ

	
	Nhận biết
	Thông

hiểu
	Vận

dụng(1)
	Vận

dụng(2)
	

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Chương I

Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	1 

 2
	
	
	
	1

2

	
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	2  

          2
	
	
	1            

1
	3  

         3

	
	Hệ thức giữa các cạnh và các góc trong tam giác vuông.
	
	1

2
	1

  1
	
	2

3

	
	Bài toán thực tế
	
	1

           1
	
	
	1

            2

	
	TỔNG SỐ
	3

4
	2

         3
	1

         2
	1

1
	7  

10


Chú thích:

a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 


40% nhận biết + 30% thông hiểu + 20% vận dụng(1) + 10% vận dụng(2)


100% tự luận.

b) Cấu trúc bài : 5 câu.

c) Câu trúc câu hỏi:


Số lượng câu hỏi (ý) là: 7

Câu 1: (2 điểm ). Dạng như bài tập 1, 2, 3/tr69

Câu 2: (3 điểm ).

2.1/ (1đ) Dạng như bài tập 10/tr76

          

2.2/(1đ) Dạng như bài tập 12/tr76

2.3/(1đ) Dạng như bài tập 27/tr88

Câu 3: (2 điểm ). 

Câu 4: (2 điểm ).

Câu 5: (1 điểm ).
III./ Tieán trình:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng
	Năng lực hình thành

	-HS làm vào vở nếu chưa làm và 1 HS lên bảng làm.

[image: image407.emf]q
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-HS nhận xét bài làm.

[image: image408.emf]c
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	Hoạt động 1: Lý thuyết.

-GV cho HS lên bảng vẽ hình và ghi các hệ thức theo câu hỏi 1.

-Cho HS khác nhận xét bài làm của bạn.

-Cho HS vẽ hình và trả lời câu hỏi thứ 2.

-Cho HS lên bảng viết tiếp hệ thức trong câu hỏi 3.

-Cho HS tại chỗ  suy nghĩ làm câu hỏi 4.
	A/ Lý thuyết:

Câu hỏi 1:

 p2 = q.p’

 r2 = q.r’

[image: image409.wmf]222

111

hpr
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 h2 = p’.r’

Câu hỏi 2:

sinB=b/a =cosC

cosB=c/a =sinC

tanB = b/c =cotC

cotB=c/b =tanB

Câu hỏi 3:

. b = asinB = acosC

. c = asinC = acosB

. b = c.tanB = c.cotC

. c = b.tanC = b.cotB

Câu hỏi 4:

Để giải một tam giác cần biết 1 góc và một cạnh, hoặc cho biết hai cạnh.
	Hợp tác, đo đạc, vận dụng kiến thức, tính toán, sử dụng CNTT

	-HS quan sát và ghi nhớ.
	Hoạt động 2: Bảng tóm tắt các kiến thức cơ bản của chương I.

-GV treo bảng phụ ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản của chương I trong SGK/92.
	
	

	-HS theo từng bàn làm và trả lời kết quả bằng cách xung phong.

Bài 33:

a) C đúng

b) D đúng 

c) C đúng 

Bài 34:

a) C đúng 

b) C không đúng 
	Hoạt động 3: Bài tập trắc nghiệm:

-Cho HS theo từng bàn thảo luận làm làm bài 34và 35/ SGK_93, 94.
	Bài 33:

a) C đúng

b) D đúng 

c) C đúng 

Bài 34:

a) C đúng 

b) C không đúng
	

	-HS vẽ hình và suy nghĩ tìm cách làm.

[image: image410.emf]45
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	Hoạt động 4. Bài tập.

-Cho HS làm bài tập 36.
	Bài 36:

Trường hợp 1:

Ta có AH = 20 vì AHb là tam giác vuông can tại H.

AB =[image: image412.wmf]22

2020

+

=20[image: image413.wmf]2


AC =[image: image414.wmf]22

2021

+

= 29

Trường hợp 2:

Do tam giác AHB vuông can tại H ( AH = 21

Khi đó AB =21[image: image415.wmf]2


Và AC = [image: image416.wmf]22

2021

+

= 29
	

	
	Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò.
-Nhắc lại các khái niệm cho HS bằng cách treo bảng phụ ghi tóm tắt các kiến thức trong hoạt động 2

-Về nhà làm các bài tập 35, 37, 38
	
	


Ngày soạn: 22/10/2017

Ngày dạy: 

Tieát 17.           

ÔN TẬP CHƯƠNG I  (tt)

I./ Mục tiêu:

-Hệ thống lại các kiến thức của chương I. Khắc sâu các hệ thức về cạnh và đường cao, cạnh và góc trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn…Làm bài tập mang tính tổng quát cao hơn, thể hiện đầy đủ kiến thức của chương I.

-Rèn kĩ năng sáng tạo trong trình bày lời giải, vẽ hình, chứng minh hình học. Đặc biệt là rèn cho HS kĩ năng lập luận có căn cứ và logic trong trình bày bài giải.

-Thài độ tích cực, tự giác trong làm bài và nhận xét bài làm của bạn.

II./ Phương tiện:

GV: Bài dạy, SGK,SGV, Thước, bảng phụ vẽ sẵn một số hình …

HS: Vở ghi, SGK, Thước vở nháp…
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ
	                             MỨC ĐỘ
	TỔNG SỐ

	
	Nhận biết
	Thông

hiểu
	Vận

dụng(1)
	Vận

dụng(2)
	

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Chương I

Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	1 

 2
	
	
	
	1

2

	
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	2  

          2
	
	
	1            

1
	3  

         3

	
	Hệ thức giữa các cạnh và các góc trong tam giác vuông.
	
	1

2
	1

  1
	
	2

3

	
	Bài toán thực tế
	
	1

           1
	
	
	1

            2

	
	TỔNG SỐ
	3

4
	2

         3
	1

         2
	1

1
	7  

10


Chú thích:

a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 


40% nhận biết + 30% thông hiểu + 20% vận dụng(1) + 10% vận dụng(2)


100% tự luận.

b) Cấu trúc bài : 5 câu.

c) Câu trúc câu hỏi:


Số lượng câu hỏi (ý) là: 7

Câu 1: (2 điểm ). Dạng như bài tập 1, 2, 3/tr69

Câu 2: (3 điểm ).

2.1/ (1đ) Dạng như bài tập 10/tr76

          

2.2/(1đ) Dạng như bài tập 12/tr76

2.3/(1đ) Dạng như bài tập 27/tr88

Câu 3: (2 điểm ). 

Câu 4: (2 điểm ).

Câu 5: (1 điểm ).
III./ Tieán trình:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng
	Năng lực hình thành

	[image: image417.emf]d
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	Hoạt động 1: Sửa bài 37/94.

-Cho HS lên bảng vẽ hình, cho 2 HS lên bảng làm bài a và b.

-Vận dụng tính chất “ Hai tam giác có chung một cạnh và đườg cao tương ứng thì có diện tích bằng nhau”
	Bài 37:

a) Ta có AB2 = 36

           AC2 = 20,25

           BC2 = 56,25

Và AB2 + AC2 = 36 + 20,25

= 56,25 =BC2
Vậy ABC là tam giác vuông tại A.

b) SABC =SMBC khi và chỉ khi M nằm trên đường thẳng d đi qua A và song song với BC , và trên đường thẳng d’ đối xứng với d qua BC.
	Hợp tác, đo đạc, vận dụng kiến thức, tính toán, sử dụng CNTT

	-HS veõ hình.

Suy nghĩ làm .

-Dựa vào tang hoặc cotg để tính.

-Cho HS làm vào vở và 1 HS lên bảng làm.
	Hoạt động 2: Bài 38.

-Gợi ý cho HS làm bài 38.

+Tính IA

+Tính IB

+Tính AB = IB –IA 

+ Biết cạnh góc vuông và tính cạnh góc vuông thì dựa vào tỉ số lượng giác nào của góc nhọn?
	Bài 38:

[image: image418.emf]15
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Ta có IA = 380.tan500 = ………

IB = 380.tan650 = ………

AB = ………
	

	
	Hoạt động 3: Bài 39.

-Gợi ý cho HS PP làm.

+Tính AD

+Tính AE

+Tính góc ABE

+Tính AB

+Như bài 38, ta dựa vào tang hoặc cotg để tính.
	Bài 39:

[image: image419.emf]50
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Ta có AD = 20.tan500 = ……

AE =AD –AE ……

Do DC//EB ( goùcABE = 500
Khi đó AB = AE/sin 500 =……
	

	
	Hoạt động 4: Củng  cố, dặn dò.
-Hướng dẫn HS làm các bài tập còn lại.

-Cho HS về nhà làm các bài tập còn lại.

-Học bài chuẩn bị kiểm tra 45’
	
	


Ngày soạn: 30/10/2017

Ngày dạy: 

Tiết 18


                 

KIỂM TRA 1 TIẾT


ĐỀ CHÍNH THỨC


Câu 1: (2 điểm). 


Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MI. Biết MN = 10cm; MP = 24cm. 

Tính độ dài các đoạn thẳng IN, IP.           

Câu 2: (3 điểm).


2.1) Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn 55o rồi viết các tỉ số lượng giác của góc 55o.


2.2) Viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45o

sin46o; cos59o24’; tan 67o14’; cot 74o23’.


2.3) Giải tam giác DEK vuông tại D, biết rằng: EK = 35cm, [image: image420.wmf]µ

40

=
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.
Câu 3: (2 điểm). Cho tam giác DEF có: DE = 19cm; [image: image421.wmf]·

·

3442

==

oo

EDFFED

;

. Gọi K là chân của đường vuông góc kẻ từ F đến cạnh DE. 


3.1) Tính cạnh FK. 


3.2) Tính DF. 

Câu 4: (2 điểm). Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 65o và bóng của một tháp trên mặt đất dài 52m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét)

Câu 5: (1 điểm). Không dùng máy tính cầm tay và bảng số, hãy tính cot22o30'
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1(2đ)
	
	Vẽ hình 


[image: image422]
[image: image423.wmf]D

MNP vuông tại M, đường cao MI có:

· MN2 + MP2 = NP2 (định lý Py ta go)

Suy ra NP =[image: image424.wmf]22
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· NI2 = MN.NP Suy ra NI = [image: image425.wmf]10.2626516,125
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· IP = NP - NI [image: image426.wmf]2616,1259,875

»-=

cm
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	2(2đ)
	2.1
	
[image: image427]
Theo định nghĩa tỉ số lương giác của góc nhọn, ta có:

[image: image428.wmf]sin55sin;os55os;

tan55;cot55ot
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	2.2
	Theo tính chất hai góc nhọn phụ nhau, ta có:

sin 460 = cos 440

cos59o24’= sin30036’
tan 67014’ = cot 22046’

cot 74023’ = tan 15037’
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

 0,25đ

	
	2.3
	
[image: image429]
Tam giác DEK vuông tại D có:

+ [image: image430.wmf]µ
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+ DK = EK.sinE = 35.sin40o [image: image431.wmf]22498

»

cm

,


+ DE = EK.cosE = 35.cos40o [image: image432.wmf]26812

»

cm
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	3(3,5đ)
	3.1
	
[image: image433]
[image: image434.wmf]D

DMF vuông tại M có:
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EMF vuông tại M có:
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[image: image439.wmf]19

cot34cot42

19

cot34cot42

Û+==

Û=

+

oo

oo

DE

FMFM

FMcm


	0,5đ

0.25đ

0.25đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	
	3.2
	[image: image440.wmf]D

DMF vuông tại M có: [image: image441.wmf]sin
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[image: image444.wmf]D

ABC vuông tại A, ta có:
AB = AC.tan[image: image445.wmf]·
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= 52.tan65o [image: image446.wmf]»
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	Vẽ [image: image447.wmf]D

ABC vuông tại A, có [image: image448.wmf]µ
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Vì BD là tia phân giác của góc ABC

Ta có [image: image451.wmf]·

ABD2230'

=

o

và 
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Ngày soạn: 29/10/2017

Ngày dạy: 

CHƯƠNG II:                                                ĐƯỜNG TRÒN
Tiết 19               Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
I/ Mục tiêu
  
1.Kiến thức:-HS biết được kiến thức chính của chương,hiểuđược định nghĩa của đường tròn,đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác nội tiếp đường tròn

-Biết được đường tròn có tâm đối xứng và trục đối xứng

2.Kỹ năng:Biết cách dựng đường tròn đi qua hai điểm, ba điểm

            Nhận biết được một điểm nằm trên đường tròn, nằm ngoài, nằm trong đường tròn

             Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập thực tế

3.Thái độ:Tích cực hoạt động xây dựng bài, vẽ hình chính xác, cẩn thận

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
	1. Nhắc lại về đường tròn
	- Nắm được định nghĩa đường tròn

- Biết được vị trí tương đối của các điểm so với đường tròn
	
	- Vận dụng được các kiến thức về vị trí tương đối của các điểm và mối liên hệ giữa cạnh và góc để làm bài tập
	

	
	
	Câu 1.1.1: Hãy phát biểu định nghĩa về đường tròn tâm O bán kính R. Cách viết kí hiệu đường tròn tâm O, bán kính R

Câu 1.1.2: Cho hình vẽ

[image: image455.emf]O
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Hãy nêu vị trí của các điểm M, H, K đối với đường tròn. Tương ứng với mỗi vị trí đó, hãy so sánh với bán kính của nó
	
	Câu 1.3.1: Trong hình sau, điểm H nằm ngoài đường tròn (O), điểm K nằm bên trong đường tròn (O). Hãy so sánh [image: image456.wmf]·
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	2. Cách xác định đường tròn
	- Nắm được cách xác định đường tròn

- Nắm được kiến thức về đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác
	- Vẽ được đường tròn đi qua hai điểm, đi qua ba điểm không thẳng hàng
	- Nắm và giải thích được không vẽ được đường tròn đi qua 3 điểm
	- Vận dụng kiến thức để giải bài tập

	
	
	Câu 2.1.1: Một đường tròn được xác định khi nào?

Câu 2.1.2: Thế nào là đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác
	Câu 2.2.1: Cho hai điểm A và B

a. Hãy vẽ một đường tròn đi qua hai điểm đó

b. Có bao nhiêu đường tròn như vậy? Tâm của chúng nằm trên đường nào?

Câu 2.2.2: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ một đường tròn đi qua ba điểm đó
	Câu 2.3.1: Hãy giải thích vì sao không vẽ được đường tròn đi qua 3 điểm
	Câu 2.4.1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12cm; BC = 5cm. Chứng minh rằng A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó

	
	3. Tâm đối xứng
	- Nắm được tâm đối xứng của đường tròn
	
	
	

	
	
	Câu 3.1.1: Đường tròn có tâm đối xứng không? Tâm đối xứng của đường tròn ở vị trí nào?
	
	
	

	
	4. Trục đối xứng
	- Nắm được tục đối xứng của đường tròn
	
	
	

	
	
	Câu 4.1.1: Đường tròn có trục đối xứng không? Trục đối xứng của đường tròn là đường thẳng nào?
	
	
	


III/ Chuẩn bị

1. GV:  Một tấm bài hình tròn và bảng  phụ hình 53

2. HS : Ôn lại kiến thức cũ về đường tròn đã học ở lớp 6

IV/ Tiến trình lên lớp
1. ổn định tổ chức : 

2. Kiểm tra  (GV giới thiệu chương II)

3. Các hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	HĐ1: Nhắc lại về đường tròn

- GV: vẽ đường tròn tâm (o;R) lên bảng

? Đường tròn là một hình như thế nào

? nêu định nghĩa đường tròn

GV: Đưa lên bảng phụ vị trí của điểm M đối với đường tròn

- Y/C HS so sánh khoảng cách M so với R

- Đưa nội dung ?1, hình vẽ lên bảng phụ

Y/c HS đọc nội dung của ?1

?1Y/c gì

? Để so sánh 2 góc này ta áp dụng kiến thức nào

? Y/c HS đứng tại chỗ trả lời

? Nhận xét vị trí của điểm H

? Từ đó ta suy ra được gì

? Nhận xét vị trí của điểm K

? Từ đó ta suy ra được gì

GVchốt lại kiến thức phần này

HĐ2: Cách xác định một đường tròn

? Một đường tròn xác định khi biết mấy yếu tố

Y/c HS làm ?2

? Bài toán cho biết gì

? Y/c gì

GV: Hướng dẫn HS cách vẽ đường tròn đi qua hai điểm
? Có bao nhiêu đường tròn qua 2 điểm

? Tâm của nố nằm trên đường nào

GV: Chốt lại kiến thức

Y/c HS làm ?3

? Nêu cách vẽ đường tròn đi qua 3 điểm

? Qua 3 điểm thì có những khả năng nào xảy ra

Ta đi xét từng trường hợp một

? Có tìm được tâm của đường tròn đi qua 3 điểm thẳng hàng khôn

? Ta vẽ được bao nhiêu đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng

? vì sao

GV: gt đường tròn ngoại tiếp tam giác

GV: chốt lại kiến thức

HĐ3: Tâm đối xứng

- GV: Vẽ hình lên bảng

 Y/C HS làm ?4

? Để cm A' thuộc đường tròn ta làm như ntn

GV: cùng HS chứng minh

? Mỗi đường tròn có bao nhiêu tâm đối xứng

HĐ5: Trục đối xứng

Y/c HS làm ?5

? hãy cm điều trên

? Mỗi đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng
	    HĐ cá nhân

HS quan sát

- Là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R>0

HS quan sát trên bảng phụ và trả lời

- Nêu vị trí của điểm M

HĐ cá nhân

HS đọc ?1

So sánh [image: image458.wmf]ã
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- So sánh 2 cạnh trong một tam giác đối diện với 2 góc này
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Đỉêm K nằm bên trong(0;R)

Điểm H nằm bên ngoài (0;R)

-Khi biết tâm và bán kính

-Khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn

HĐ cá nhân

Hai điểm A,B

a, Vẽ đường tròn đi qua hai điểm

b, Có bao nhiêu đường tròn đi qua hai điểm đó

HS quan sát

- Có vô số đường tròn qua 2 điểm

- Tâm của nó nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB

HS nghe và làm vào vở

HS nêu cách vẽ

Có 2 khả năng xảy ra

A,B,C thăng hàng

A,B,C không thẳng hàng

Không tìmđược

Không có đường tròn nào đi qua 3 điểm thẳng hàng

- Chỉ vẽ được một đường tròn đi qua3 điểm không thẳng hàng

- Vì 3 đườngtrung trực chỉ cắt nhau tại một điểm

HS nghe

HS quan sát

HS làm ?4

CM : OA' =R

HS đứng tại chỗ

1 tâm đối xứng là tmm đường tròn

HĐ cá nhân

HS  đứng tại chỗ trả lời

Có C và C' ĐX qua AB

Nên O thuộc vào AB

Do đó : OC'=OC=R

Vậy C' thuộc vào (O)

- Có vô số trục đối xứng
	1. Nhắc lại về đường tròn
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Điểm M nằm trên đường tròn (0;R)[image: image469.wmf]OMR

ị=


Điểm M nằm ngoài dd­êng tròn (0;R) [image: image470.wmf]OMR
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Điểm M nằm trong đường tròn (0;R) [image: image471.wmf]OMR
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        Giải

Điểm H nằm bên ngoài (0;R) [image: image476.wmf]OHR
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 (1)

§Øªm K nằm bên trong(0;R) [image: image477.wmf]OKR
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Từ (1) và (2) ta có

OH>OK 

Trong [image: image478.wmf]OKH

D

 có OH>OK

[image: image479.wmf]·

·

OKHOHK

ị>


2.Cách xác định một đường tròn

?2
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- Có vô số đường tròn qua 2 điểm

Tâm của nó nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB

?3

a, TH1: A,B,C thẳng hàng
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b)TH2:A,B,C không thẳng hàng
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*Chú ý: (SGK)

3.Tâm đối xứng

A[image: image483.wmf]Î

(0;R)

A’ đối xứng A qua O
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4. Trục đối xứng
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	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán

- Vận dụng

- Vận dụng

- Vận dụng

- Vận dụng

-Quan sát tư duy


V/ Hướng dẫn học bài

- Học bài và làm bài tập 1,2,3/99,100

HD: Bài 3/100       
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        VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 06/11/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 20: 




Luyện tập

I/ Mục tiêu

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về đường tròn và các tính chất của nó

2. Kĩ năng:Rèn kỹ năng vẽ hình liên qua tới đường tròn

3. Thái độ: Học tập tích cực, vẽ hình cẩn thận

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
	1. Bài 6 sgk/100
	
	- Vận dụng được kiến thức về tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn
	
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng:

a. Biển cấm đi ngược chiều

b. Biển cấm ô tô
	
	

	
	2. Bài 1 sgk/99
	
	
	- Vận dụng được định nghĩa đường tròn, tính chất đường chéo hình chữ nhật để chứng minh 4 điểm thuộc một đường tròn
	

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm; BC = 5 cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó
	

	
	3. Bài 3 sgk/ 100
	
	
	
	- Vận dụng định nghĩa đường tròn, tính chất đường trung tuyến của tam giác vuông để giải bài tập

	
	
	
	
	
	Câu 3.4.1: Chứng minh các định lí sau:

a. Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền

b. Nếu tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông

	
	4. Bài 2 sgk/ 100
	
	- Vận dụng được định nghĩa của đường tròn, tính chất của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
	
	

	
	
	Câu 4.2.1: Hãy nối mỗi cột bên trái với một cột bên phải để được khẳng định đúng

(1) Nếu tam giác có ba góc nhọn

(4) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên ngoài đường tròn

(2) Nếu tam giác có góc vuông

(5) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên trong đường tròn

(3) Nếu tam giác có góc tù

(6) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh lớn nhất

(7) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm cạnh huyền




III/ Chuẩn bị

1. Học sinh: Xem trước các bài tập

2. Giáo viên: Bảng phụ bài 6, 7 ( SGK-101 )

IV/ Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức : 

2. Kiểm tra bài cũ 

3.Các hoạt động


	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	HĐ1 : bài làm nhanh, trắc nghiệm
- Điền vào bảng sau 

- Yêu cầu HS khác nhận xét

[image: image492.wmf]®

GV chuẩn xác kết quả

- Cho HS làm bài 7 qua bảng phụ

? Hãyghép để được câu để được khẳng định đúng

- Đề nghị HS dưới lớp nhận xét

[image: image493.wmf]®

 GV đánh giá, sửa sai

HĐ2 :Chữa bài tự luận

?Tập hợp tâm các đường tròn qua BC nằm ở đâu

? Nêu cách dựng đường tròn đó

- Giáo viên hướng dẫn để học sinh tự vẽ hình vào vở.

- Gọi đại diện một vài nhóm báo báo

- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét bổ sung

[image: image494.wmf]®

 GV đánh giá, chốt lại kết quả đúng

- Yêu cầu HS làm bài 3/100

- HS vẽ hình, ghi gt, kl

? Muốn chứng minh tam giác ABC vuông ta làm thế nào

? [image: image495.wmf]D

ABC nội tiếp (O) đường kính BC ta suy ra điều gì

? OA = ? BC

[image: image496.wmf]·
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HĐ 3 : Giải bài toán đố

- Yêu cầu HS  vẽ hình vào vở

? Vẽ hình 60 như thế nào

 ? Chiếc lọ hoa tạo bởi 5 vẽ như thế nào


	- Học sinh đứng tại chỗ trả lời

- Nhận xét, ghi vở

- Đọc và tìm hiểu bài 7 qua bảng phụ

- Đứng tại chỗ trả lời

- Nhận xét câu trả lời của bạn, ghi vở

- Nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC

- Học sinh thảo luận nhóm (4) 

- Học sinh vẽ hình

- Báo cáo theo chỉ định của GV

- Nhận xét, bổ sung

- Lắng nghe, ghi vở

1 HS vẽ hình, ghi gt, kl
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- HS vẽ hình theo HD của GV

H.60 : 4 cánh hoa được tạo bởi các cánh cung có tâm A, B, C, D

- Chiếc lọ hoa tạo bởi 5 cung có tâm A, B, C, D
	Dạng 1. bài làm nhanh, trắc nghiệm

*Bài 6 (100)

Hình

Có tâm đối xứng

Có trục đối xứng

Số trục đối xứng

58

x

x

2

59

0

x

1

*Bài 7 (101)

Đáp án

Câu hoàn chỉnh

(1)

(4)

Tập hợp các điểm có khoảng cách đến điểm A cố định bằng 2 cm là đường tròn tâm A bán kính 2 cm

(2)

(6)

Đường tròn tâm A bán kính 2 cm gồm các điểm có khoảng cách đến điểm A cố định bằng 2 cm

(3)

(5)

Hình tròn tâm A bán kính 2 cm gồm các điểm có khoảng cách đến điểm A cố định bằng hoặc nhỏ hơn 2 cm

Dạng bài: Tự luận

*Bài 8 (101)
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Giải :

- Cách dựng :

+ Dựng trung trực d của BC

+ Dựng giao điểm O của d và Ay

+ Đường tròn (O;OB) là đường tròn cần dựng

- Chứng minh

+ Theo cách dựng hiển nhiên tâm O nằm trên Ay

+ Mặt khác O ( d nên OB = OC ( B, C ( (O;OB)
Bài 3b/100

GT
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Bài 9 (101)( Học sinh vẽ hình vào vở )
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	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán

- Vận dụng




V/ Hướng dẫn học bài

- Phát biểu được định nghĩa hình tròn tâm O bán kính R

- Tìm hiểu phần có thể em chưa biết

- Xem lại các bài tập ở lớp, làm bài tập 5, 9 (SBT  128, 129)
- Hướng dẫn bài 9 : sử dụng bài tập 3b(SGK 100) 

VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 12/11/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 21 


 Đường kính và dây của đường tròn
I/ Mục tiêu  

1. Kiến thức: Học sinh biết được  

-Tính chất trong quan hệ giữa đường kính và dây cung

- Vận dụng để chứng minh các định lý về đường kính qua trung điểm của dây cung và đường kính vuông góc với dây cung

2. Kĩ năng: Vẽ hình, suy luận, chứng minh

3. Thái độ: Học tập tích cực, vẽ hình tính toán cẩn thận, chính xác

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN


	1. So sánh độ dài của đường kính và dây
	- Nắm được khái niệm dây của đường tròn

-Nắm được định lí nói lên mối liên hệ giữa đường kính và dây của đường tròn
	
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Thế nào là là dây của đường tròn

Câu 1.1.2: Hãy phát biểu định lí nói lên mối liên hệ giữa đường kính và dây của đường tròn
	
	
	

	
	2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây
	- Nắm được định lí về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây
	
	- Vận dụng được định lí về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây để giải bài tập
	

	
	
	Câu 2.1.1: Hãy phát biểu các định lí về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây
	
	Câu 2.3.1: Cho hình sau. Hãy tính độ dài dây AB, biết OA = 13 cm; AM = MB; OM = 5 cm
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Câu 2.3.2: Cho (O) đường kính AB, dây CD không cắt đường kính AB. Gọi H và K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD. Chứng minh CH = DK
	


III/ Chuẩn bị

1. Giáo viên: Bảng phụ, dụng cụ vẽ hình

2. Học sinh: Dụng cụ học tập đầy đủ 

IV/ Tiến trình dạy học

1. ổn định tổ chức: 


2. Kiểm tra: Trong giờ học

3. Các hoạt động



	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	HĐ 1: So sánh độ dài của đường kính và dây
- Cho HS tìm hiểu bài toán (SGK)

- Trường hợp AB là đường kính : AB ? 2R

- Trường hợp AB không là đường kính AB ? 2R

? Hãy phát biểu kết quả đó thành nội dung định lí

? Trong các dây của đường tròn dây lớn nhất là dây nào

HĐ 2: Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

- GV giới thiệu định lí 2

- Yêu cầu HS vẽ hình, ghi gt,kl

? Nêu cách c/m

- Trong bài toán này ta xét mấy trường hợp

? Dựa vào đâu để chứng minh

- Gọi HS thực hiện

- Đề nghị HS nhận xét, GV chuẩn xác kết quả

? Nêu mệnh đề đảo của định lí 2

?  Mệnh đề đó có trường hợp nào không đúng 

- Cho HS làm ?1

? Vậy đường kính đi qua trung điểm của một dây mà không đi qua tâm thì có mqh như thế nào với dây cung ấy

- Cho HS áp dụng làm ?2

? Bài toán cho biết gì, yêu cầu gì

? Tính AB ntn

- Yêu cầu HS thực hiện

- GV hệ thống lại các định lí vè mqh giữa đường kính và dây


	 AB = 2R

[image: image511.wmf]2
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- Phát biểu định lí

- Đường kính

- Nghiên cứu định lí 2 SGK

- Vẽ hình, ghi gt,kl vào vở

- Nêu cách c/m

Hai trường hợp

sử dụng tính chất tam giác cân

- 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở

- Nhận xét, ghi vở

- HS phát biểu

- Nêu ý kiến

- Lấy VD về đường kính đi qua trung điểm của một dây có thể không vuông góc với dây ấy

- Phát biểu định lí 3

- Làm ?2

+ Cho biết : OA = 13cm, AM = MB, OM = 5cm

+ Yêu cầu : Tính AB

- Tính AM theo định lí Pitago
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- 1 HS thực hiện, cả lớp làm vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ
	1.  So sánh độ dài của đường kính và dây cung

*  Bài toán (SGK) 
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* Định lý 1 : (SGK – 103)
2.  Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây cung 

*)  Định lý 2: (SGK – 103)

(O;R), 

AB = 2R

CD<2R
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CI = ID

Chứng minh:

* CD là đường kính hiển nhiên AB đi qua trung điểm O của CD

* CD không là đường kính [image: image517.wmf]{
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*) Định lý 3 : SGK ( 103)
( Học sinh tự chứng minh như một bài tập )

?2

Hình 67

OA = 13 cm, AM = MB, 

OM = 5cm
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	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V/ Hướng dẫn học bài




- Học bài và làm bài tập : 10, 11 (SGK trang 104)
Hướng dẫn :

+ Bài 10 : a) Sử dụng bài 3a(100)

                 b) Sử dụng định lý 1

+ Bài 11 : Sử dụng tính chất hình thang và định lý 2
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VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 12/11/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 22

liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
I/ Mục tiêu

 
1. Kiến thức:-HS hiểu được các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây của một đường tròn

 
-Vận dụng được các định lí trên để so sánh độ dài của hai dây so với khoảng cách từ tâm đến dây

2. Kỹ năng: - Biết vận dụng kiến thức đã học để giải toán , cm, so sánh hai dây

3.Thái độ: - Tích cực hoạt động xây dựng bài, vẽ hình chính xác, cẩn thận

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
	1. Bài toán
	
	- Nắm được kết luận của bài toán
	
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Cho AB và CD là hai dây (khác đường kính) của (O;R). Gọi OH; OK theo thứ tự là khoảng cách từ tâm O đến AB; CD. Chứng minh rằng: OH2 + HB2 = OK2 + KD2
	
	

	
	2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	- Nắm được các định lí về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	
	- Vận dụng được các định lí về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây để giải bài tập
	- Vận dụng được các định lí về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây để giải bài tập

	
	
	Câu 2.1.1: Hãy phát biểu định lí về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây trong trường hợp hai dây hoặc hai khoảng cách bằng nhau

Câu 2.1.2: Hãy phát biểu định lí về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây trong trường hợp hai dây hoặc hai khoảng cách khác nhau
	
	Câu 2.3.1: Cho tam giác ABC, O là giao điểm các đường trung trực của tam giác; D, E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, AC. Cho biết OD > OE, OE = OF. Hãy so sánh

a. BC và AC

b. AB và AC
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	Câu 2.4.1: Cho hình vẽ MN = PQ. Chứng minh

a. AE = AF

b. AN = AQ
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 III/ Chuẩn bị

1. GV:  bảng  phụ bài toán, ?3

2. HS: Ôn lại kiến thức cũ về Định lí pitago

IV/ Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra:  

3. Các hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	HĐ1: Bài toán

Y/c HS tự đọc bài toán

- Đưa nội dung bài toán lên bảng phụ

? Bài toán cho biết gì

? Y/c gì

? Nêu cách cm

? dựa vào đâu để chứng minh

[image: image527.emf]0
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? KL còn đúng với 1 dây là đường kính hoặch 2 dây là đường kính nữa không

GV : đưa hình vẽ minh hoạ

HĐ2: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đếndây

- Y/c HS làm ?1

? Muốn chứng minh OH =OK ta làm thế nào

? Làm thế nào để chứng minh

HB2=KD2

? Dựa vào đâu để chứng minh HB=KD

? Theo định lí đường kính vuông góc với dây ta có điều gì

? Tương tự như vậy hãy chứng minh phần b

? Qua ?1 em rút ra nhận xét 

gì

Y/c HS làm ?2

? Nếu AB>CD thì OH ntn 

OK

? Nếu OH<OK thì KL gì AB,CD

?Em hãy cm khẳng định đó

? Qua ?2 em rút ra KL gì

- Y/c HS làm ?3

- Đưa nội dung bài toán, hình vẽ lên bảng phụ

? Bài toán cho biết gì

? Y/c gì

? Dựa vào đâu để chứng minh

- Yêu cầu HS c/m
	HĐ cá nhân

HS tự đọc bài toán

Cho (O) AB,AC là hai dây

OK[image: image528.wmf]^

CD, OH[image: image529.wmf]^
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C/m: VT=VP=a

áp dụng định lí pitago cho hai tam giác vuông
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Ta có: [image: image535.wmf]2222
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OH+HB=OB=R

OK+KD=OD=R


Suy ra: [image: image536.wmf]2222

OH+HB=OK+KD


Vẫn còn đúng

HS quan sát

HĐ cá nhân

HS đọc ?1

OH=OK
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OH2=OK2
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HB2=KD2
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HB=KD
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CD, OH[image: image545.wmf]^

AB

(đlí đường kính vuông góc với dây)

- HS c/m phần b

- HS phát biểu định lí

HĐ cá nhân

OH<OK

AB>CD

HS áp dụng bài toán1 để cm

- Phát biểu định lí 2

HĐ cá nhân

- O là giao điểm các đường trung trực của tam giác ABC

OD>OE và OE=OF

- So sánh: BC và AC

                AB và AC

định lí 1, 2 về liên hệ giữa giây và khoảng cách đến tâm

- HS c/m
	1. Bài toán:(SGK)

*Chú ý:(SGK)

2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đếndây

?1

a) AB=CD thì OH=OK
Ta có: OK[image: image546.wmf]^

CD, OH[image: image547.wmf]^

AB

(đlí đường kính vuông góc với dây)
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Ta cã:[image: image549.wmf]2222

OH+HB=OK+KD

(2)

Từ (1) và(2)

OH2=OK2[image: image550.wmf]Þ
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 b) OH=OK thì AB=CD
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OH2=OK2(2)
Từ (1),(2)
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HB=KD
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AB=CD

*Định lí : (SGK)

Trong (O), AB và CD là dây

Thì: AB=CD thì OH=OK

        OH=OK thì AB=CD

?2

a, AB>CD thì OH <OK

ta có [image: image555.wmf]2222

OH+HB=OK+KD

(1)
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HB>KD
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 HB2>KD2 (2)

Từ (1),(2)

OH2<OK2[image: image558.wmf]Þ

OH<OK 

b, OH<OK thì AB>CD

ta có [image: image559.wmf]2222
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(1)
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 OH2<OK2(2)

Từ (1),(2)

HB2>KD2[image: image561.wmf]Þ

HB>KD
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AB>CD

*Định lí 2: (SGK)

Trong (O) AB,CD là dây

AB>CD thì OH<OK

OH<OK thì AB>CD

?3

a) O là giao điểm các đường trung trực của tam giác ABC

[image: image563.wmf]Þ

O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

CÓ: OE=OF=>AC=BC

(định lí 1 về liên hệ giữa giây và khoảng cách đến tâm)

b)OD>OE và OE=OF

=>OD>OF => AB<AC

(định lí 2 về liên hệ giữa giây và khoảng cách đến tâm)


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V/ Hướng dẫn học bài

- Học bài và làm bài tập 12,13/106
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  VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 19/11/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 23 




Luyện tập
I/ Mục tiêu

1. Kiến thức: - Củng cố cho HS  kiến thức về đường kính là dây lớn nhất của đường tròn, định lí liên hệ vuông góc giữa đường kính và dây của đường tròn

- HS vận dụng được kiến thức để giải  một số bài tập

2. Kĩ năng: Nhận biết, lập luận và chứng minh

3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
	1. Bài 15 sgk/106
	
	- Vận dụng được mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Cho hình 70 trong đó  hai đường tròn cùng có tâm O. Cho biết AB > CD. Hãy so sánh các độ dài

a. OH và OK

b. ME và MF

c. MH và MK
	
	

	
	2. Bài 12 sgk/106
	
	
	-  Vận dụng kiến thức quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây; mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Cho (O;5cm), dây AB = 8cm.

a. Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB

b. Gọi I là điểm thuộc dây AB sao cho AI = 1cm. Kẻ dây CD đi qua I vuông góc với AB. Chứng minh rằng CD = AB
	

	
	3. Bài 13 sgk/106
	
	
	- Vận dụng được mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	

	
	
	
	
	Câu 3.3.1: Cho (O) có các dây AB và CD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tai E ở bên ngoài đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Chứng minh

a. EH = EK

b. EA = EC
	


III/ Chuẩn bị

1. GV: Dạng bài tập + Cách giải

2. HS: Ôn lại kiến thức về đường kính và dây của đường tròn

IV/ Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức :

2. Kiểm tra      ? Phát biểu định lí về so sánh độ dài của dây và đường kính

3. Các hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	HĐ 1. chứng minh đoạn thẳng bằng nhau

GV: Đưa đề bài lên bảng phụ

? Bài toán cho biết gì

? Y/c gì

? Gọi 1 vẽ hình, ghi GT,KL

? Nêu cách cm

? Kẻ OM[image: image566.wmf]^

CD ta có điều gì

? Muốn chứng minh MH = MK ta làm thế nào

? AHBK là hình thang nên ta có điều gì

Y/c HS đứng tại chỗ trình bày cm

GV: chốt lại kiến thức của bài

HĐ 2:Dạng tính toán và chứng minh

GV: đưa nội dung bài tập lên bảng phụ

? bài toán cho biết gì

? Y/c gì

? ghi GT,KL cho bài toán

? nêu cách cm

? Muốn tónh OH, OK  ta làm thế nào

? Tứ giác AHOK là hình chữ nhật => [image: image567.wmf]ã
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? Để B,O,C thẳng hàng ta làm thế nào
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b) B,O,C thẳng hàng

c) BC=?

Chứng minh
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Nên B,O,C thẳng hàng
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V/ Hướng dẫn học bài

- Khi làm bài tập cần đọc kĩ đề, năm vững gt, kl; vẽ hình chính xác, rõ, đẹp

- Vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học được, suy luận lô gíc

 

Học bài và làm bài  2c

HD: áp dụng định lí Pi ta go cho tam giác ABC

 VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 26/11/2017

Ngày dạy: 

Tiết 24       Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
I/ Mục tiêu

  
1. Kiến thức: -HS hiểu được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn,các khái niện tiếp tuyến,tiếp điểm,các định lý về tính chất tiếp tuyến

 

-Biết được hệ thức khoảng cách từ tâmđường tròn đến đường thẳng và bán kính ứng với từng vị trí tương đối

2. Kỹ năng: - Nhận biết được từng vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

3. Thái độ: -Thấy được một ssố hình ảnh về vị trí tương đối của đường tròn và đường thẳng trong thực tế

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
	1. Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	- Nắm được các kiến thức để đường thẳng và đường tròn cắt, tiếp xúc và không giao nhau
	
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Khi nào thì đường thẳng a và (O;R) cắt nhau

Đường thẳng a lúc này gọi là gì?

Câu 1.1.2: Khi nào thì đường thẳng a và (O;R) tiếp xúc nhau

Đường thẳng a lúc này gọi là gì?

Phát biểu định lí về đường thẳng a là tiếp tuyến

Câu 1.1.1: Khi nào thì đường thẳng a và (O;R) không giao nhau
	
	
	

	
	2. Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn
	- Viết được hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn
	- Vận dụng được kiến thức về các trường hợp cắt nhau, tiếp xúc nhau, trùng nhau để giải bài tập
	- Vận dụng được kiến thức về các vị trí tương đối để giải bài tập
	


Hệ 

	hức giữa d và R


	Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

		
	Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau

		
	Đường thẳng và đường tròn không gioa nhau

		

	
	Câu 2.2.1: Điền vào các chỗ trống (...) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn,  d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng)

R

d

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

5cm

3cm

6cm

Tiếp xúc nhau

4cm

7cm


	Câu 2.3.1: Cho đường thẳng a và một điểm O cách a là 3 cm. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5 cm

a. Đường thẳng a có vị trí như thế nào với đường tròn O? Vì sao?

b. Gọi B và C là các giao điểm của đường thẳng a và (O). Tính BC
	


III/ Chuẩn bị

1. GV:  bảng  phụ hình H71, H72, H73

2. HS : Ôn lại kiến thức cũ về vị trí của một điểm với đường tròn

IV/ Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra.  ? Nêu vị trí tương đối của một điểm đối với một đường tròn

3. Các hoạt động. 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	HĐ1: Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

- Y/c HS làm ?1

- GV: Đưa ra bảng phụ ở đầu bài 

? Vì sao một đường thẳng và môt đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung

? Đường thẳng và đường tròn có những khả năng nào xảy ra

? Khi nào đường thẳng a cắt (o)

GV: Đưa ra bảng phụ cho HS quan sát

? Có những khả năng nào xảy ra của đt a và(o)

? Nếu a không qua tâm o so sánh OH và R

? Nếu a qua tâm o so sánh OH và R

? Nêu cách tính AH,HB theo R

? Nêu OH [image: image598.wmf]­

độ lớn AB[image: image599.wmf]¯

 khi đó AB=0 hay A[image: image600.wmf]º

B

[image: image601.wmf]Þ

OH=?

? Khi đó đường thẳng a và (O) có mấy điểm chung

Y/ c HS đọc SGK

? Khi nào a và (O) tiếp xúc nhau

? Điểm chung duy nhất gọi là gì

GV: gọi C là tiếp điểm thì em có nhận xét gì?

? Hãy c/m OC[image: image602.wmf]^

a

? H không trùng với C ta c/m ntn

Y/c HS đọc định lí

GV: Đưa hình vẽ 73

? ®t a và (O) ntn

? So sánh OH với R

GV: chốt lại kiến thức

HĐ2: Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính

GV : đưa ra bảng phụ tóm tắt kiến thức

Y/c HS làm ?3

? Bài toán cho biết gì

? y/c gì

? nêu cách tính BC

GV: chốt lại kiến thức của bài


	HĐ cá nhân

HS làm ?1

HS quan sát

- Dựa vào sự xác định đường tròn để trả lời

- ®t [image: image603.wmf]I

 (O) tại 2 điểm

- ®t  [image: image604.wmf]I

 (O) tại 1 điểm

- đt không cắt  (o)

Khi a và (o) có 2 điểm 

chung

HS quan sát

Có 2 khả năng xảy ra

 a qua tâm o

 a không qua tâm o

OH<OB [image: image605.wmf]Þ

OH<R

OH= 0 < R

AH=HB=[image: image606.wmf]22

ROH

-


Khi AB=0 thì OH=R

A và (o) có 1 điểm chung

HS đọc

Khi a và (O) có 1 điểm chung

a gọi là tiếp tuyến , C gọi là tiếp điểm

OC[image: image607.wmf]^

a, H[image: image608.wmf]º

C và OH =R

HS đứng tại chỗ chứng minh     

OC[image: image609.wmf]^
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OC=OD=R (vô lí)
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Nên OH là trung trực của CD  [image: image614.wmf]í


Lấy D thuộc vào  a

Sao cho HC=HD

HS đọc định lí

HS quan sát 

a và (O) không cắt nhau

OH>R

HS nghe

HĐ cá  nhân

HS quan sát và đọc

HĐ cá nhân

(O;5cm), OH=3cm

a có vị trí như thế nào với (O)

 BC=?

BC=2.HB

HB=[image: image615.wmf]22

ROH

-


HS làm bài vào vở
	1. Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

?1

đường thẳng và đường tròn có 3 điểm chung trở lên thì đường tròn đi qua 3 điểm thẳng hàng ( vô lí).

a, Đường thẳng và đường tròn cắt nhau
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OH = 0 < R
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* Đường thẳng đi a không qua  o
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Vậy : OH<R

 AH=HB=[image: image619.wmf]22

ROH

-


a gọi là cát tuyến của đường tròn

?2.

b, Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau
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OC[image: image621.wmf]^

a

Chứng minh

Lấy D thuộc vào  a

Sao cho HC=HD

Nên OH là trung trực của CD  [image: image622.wmf]ị

OC=OD=R (vô lí)
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a

Do đó : OH=R

*Định lí (SGK)

c) Đường thẳng và đường tròn không giao nhau.
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Vậy: OH>R

2. Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính
OH=d

- a và (O) cắt nhau thì d<R

- a và (O) tiếp xúc nhau d=R

- a và(O) không cắt nhau d>R

Và ngược lại

?3 
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        Giải

a, đt a cắt (O) tại 2 điểm

Vì d=3cm, R=5cm [image: image628.wmf]Þ

d<R

b, ta có: BC=2.HB

HB=HC=[image: image629.wmf]22
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Nên: BC=2.4=8cm


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V/ Hướng dẫn học bài

- Học bài và làm bài tập18,19, 20/110

 Hướng dẫn bài 18/110

                                                                                [image: image631.emf]642
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HD bài tập 20 tr110 SGK

	Theo đầu bài: AB là tiếp tuyến của đường tròn (0; 6cm) => OB ? AB

Định lý Py-ta-go áp dụng vào (OBA

OA2 = OB2 + AB2
=> AB =  ?

	[image: image632.png]





VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 26/11/2017

Ngày dạy: 

Tiết 25         dấu hiệu nhận biết tiếp tuyếncủa đường tròn
I/ Mục tiêu:

1. kiến thức: - HS biết được các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
- HS biết vẽ tiếp tuyến tại một điểm của đường tròn, vẽ tiếp tuyến đi qua một điểm nằm bên ngoài đường tròn.

2. Kĩ năng: - HS biết vận dụng các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn vào các bài tập tính toán và chứng minh.
3. Thái độ:- Phát huy trí lực của HS, cẩn thận, chính xác

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
	1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	- Phát biểu được các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	
	- Vận dụng được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	

	
	
	Câu 1.1.1: Phát biểu các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	
	Câu 1.3.1: Cho tam giác ABC đường cao AH. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của (A;AH)

Câu 1.3.1: Cho tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Vẽ đường tròn (B;BA). Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn
	

	
	2. Áp dụng
	
	- Dựng được tiếp tuyến của đường tròn
	
	

	
	
	
	Câu 2.2.1: Qua điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), hãy dựng tiếp tuyến của (O)
	
	


III/ Chuẩn bị:


- GV: bảng phụ bài toán


- HS: Bài cũ, đọc bài mới

IV/ Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức : 

2.Kiểm tra

HS1: a) Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, cùng các hệ thưc liên hệ tương ứng.

b) Thế nào là tiếp tuyến của một đường tròn? Tiếp tuyến của đường tròn có tính chất cơ bản gì?
HS2: Chữa bài tập 20 tr110 SGK

	Theo đầu bài: AB là tiếp tuyến của đường tròn (0; 6cm) => OB (AB

Định lý Py-ta-go áp dụng vào (OBA

OA2 = OB2 + AB2
=> AB = [image: image633.wmf]8

6
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3. Các hoạt động 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	Hoạt động  1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

? Ta đã biết cách nào nhận biết một tiếp tuyến đường tròn

? Cho đường tròn (O), lấy điểm C thuộc (O). Qua C vẽ đường thẳng a vuông góc với bán kính OC. Hỏi đường thẳng a có là tiếp tuyến của đường tròn (O) hay không? Vì sao?

- Gọi học sinh đọc định lí

? Hãy tóm tắt định lí

- Gọi HS đọc ? 1

? hãy vẽ hình ghi gt, kl

? Dựa vào đâu để chứng minh 

? Còn cách nào khác không

HĐ 2. áp dụng

- Gọi HS đọc bài toán

- Bài toán cho biết gì ? YC gì?

- GV vẽ hình tạm để hướng dẫn HS  phân tích bài toán.

         [image: image635.png]



Giả sử A, ta đã dựng được tiếp tuyến AB của (O). (B là tiếp điểm). Em có nhận xét gì về tam giác ABO?

? Tam giác vuông ABO có AO là cạnh huyền, vậy làm thế nào để xác định điẻm B

- Vậy B nằm trên đường nào?

- Nêu cách dựng tiếp tuyến AB

- GV dựng hình 75 SGK

? Hãy làm ?2

? Ta phải chứng minh điều gì

? Dựa vào đâu để chứng minh

HĐ 3. Luyện tập

- YC HS làm bài tập 21

? Hãy vẽ hình, viết gt, kl

? Hãy dự đoán AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm gì

? Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BA) ntn

? Chứng minh AC (BC ntn

? Theo định lí Pitago đảo có điều gì
	- Một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn nếu nó chỉ có một điểm chung với đường tròn đó.

- Nếu d = R thì đường tròn là tiếp tuyến của đường tròn

- Có OC (a, vậy OC chính là khoảng cách từ O tới đường thẳng a hay d = OC. Có C ( (O, R) => OC = R. 

Vậy d = R => đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn (O)

2 HS đọc định lí

- Tóm tắt định lí

- Đọc ? 1

- Vẽ hình, viết gt, kl

- Dựa vào dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến

- BC (AH tại H, AH là bán kính của đường tròn nên BC là tiếp tuyến của đường tròn

Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O). 

Hãy dựng tiếp tuyến của đường tròn.

Tam giác ABO là tam giác vuông tại B (do AB (OB theo tính chất của hai tiếp tuyến)

- Trong tam giác vuông ABO trung tuyến thuộc cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền nên B phải cách trung điểm M của AO một khoảng bằng [image: image636.wmf]2

AO


- B phải nằm trên đường tròn [image: image637.wmf]ữ
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- HS nêu cách dựng như tr111 SGK

HS dựng hình vào vở

- HS nêu cách chứng minh

 AB là tiếp tuyến của (O)

AC là tiếp tuyến của (O)

- Tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông

- vẽ hình, viết gt, kl

AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BA)

[image: image638.wmf]Ý


AC (BC tại A
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BAC = 900

[image: image640.wmf]Ý


AB2 + AC2 = 32 + 42

= 52 = BC2

[image: image641.wmf][image: image642.wmf]Ý


Xét (ABC có AB = 3

AC = 4; BC = 5


	1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

* Định lí (SGK)
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=> a là tiếp tuyến của (O)
?1. [image: image645.emf]C
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BC là tiếp tuyến của đường tròn (O)

C/M

C1. Khoảng cách từ A đến BC bằng bán kính của đường tròn nên BC là tiếp tuyến của đường tròn.

2. áp dụng

* Bài toán

[image: image647.emf]/ / O
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* cách dựng

- Dựng M là trung điểm của AO

- Dựng

(M;MO)[image: image648.wmf]I

(O) = [image: image649.wmf]{

}

,

BC


- Kẻ AB, AC ta được tiếp tuyến cần dựng

? 2

(AOB có đường trung tuyến BM bằng [image: image650.wmf]2

AO

 nên ABO = 900
=> AB (OB tại B => AB là tiếp tuyến của (O)

Chứng minh tương tự: AC là tiếp tuyến của (O)

3. Luyện tập
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Bài 21/111
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AC là tiếp tuyến của đường tròn
C/M

Xét (ABC có AB = 3

AC = 4; BC = 5

CÓ AB2 + AC2 = 32 + 42

                        = 52 = BC2
=> BAC = 900 (theo định lý Py-ta-go đảo)

=> AC (BC tại A

=> AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BA)
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




	V/ Hướng dẫn học bài

Cách làm:

 Vẽ hình dựng tạm, phân tích bài toán, từ đó tìm cách dựng.

Giả sử ta đã dựng được đường tròn (O) đi qua B và tiếp xúc với đường thẳng d tai A, vậy tâm O phải thoả mãn những điều kiện gì?

Đường tròn (O) tiếp xúc với đường thẳng d tại A => OA ( d

Đường tròn (O) đi qua A và B

=> OA = OB

=> O phải nằm trên trung trực của AB

Vậy O phải là giao điểm của đường vuông góc với d tại A và đường trung trực của AB
	[image: image653.png]&
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VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 26/11/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 26 




Luyện tập
I/ Mục tiêu

1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức về dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.

                   
            - HS áp dụng các kiến thức đó vào giải một số bài tập.

2. Kĩ năng: - Vẽ hình, suy luận, chứng minh.

3. Thái độ: Cẩn thận, tích cực tư duy.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
	1. Bài 24 sgk/111
	
	- Chứng minh được đường thẳng là đường tiếp tuyến

- Tính được độ dài đoạn thẳng
	
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Cho (O), dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C

a. Chứng minh CB là tiếp tuyến của đường tròn

b. Cho bán kính của đường tròn bằng 15cm, AB = 24cm. Tính OC
	
	

	
	2. Bài 25 sgk/112
	
	
	- Chứng minh được tứ giác là hình thoi

- Tính được độ dài của đoạn thẳng
	

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Cho (O) có bán kính OA = R, dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA

a. Tứ giác OCAB là hình gì?

b. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B, nó cắt đường thẳng OA tại E. Tính BE theo R
	

	
	3. Bài 45 sbt/134
	
	
	
	- Chứng minh được 1 điểm thuộc đường tròn

- Chứng minh được 1 đường thẳng là đường tiếp tuyến

	
	
	
	
	
	Câu 3.4.1: Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD, BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AH. Chứng minh rằng:

a. Điểm E nằm trên đường tròn (O)

b. DE là tiếp tuyến của (O)


III/ Chuẩn bị

1. Giáo viên: Dạng bài tập + đồ dùng

2. Học sinh: Xem trước các bài tập. Bài cũ.

IV/ Tiến trình dạy học

1. ổn định tổ chức: 


2. Kiểm tra bài cũ 


? Nêu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của một đường tròn 

? Cách chứng minh một đường thẳng là T2 của đường tròn

3. Cá hoạt động



	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	Hoạt động 1: Bài toán dựng hình. 

- Yêu cầu HS đọc bài toán

? Bài toàn này thuộc dạng bài toán gì

? Cách tiến hành như thế nào.

? Xác định tâm đường tròn ntn

? Tâm O phải thoả măn điều kiện gì.

? Nêu cách dựng

- Đề nghị HS trình bày

Hoạt động 2: Chứng minh

- Yêu cầu HS đọc bài toán

- Gọi 1HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL

? Nêu cách giải phần a

- Yêu cầu HS thực hiện

- Gọi HS nhận xét

? Tính OC thế nào

? Nêu cách tính OH

- Đề nghị HS thực hiện

- Gọi 1HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL

? Tứ giác OCAB có đặc điểm gì

? Tứ giác OCAB là hình gì

? Tính BE thế nào

- Gọi HS thực hiện

- GV hệ thống lại cách c/m đường thẳng là T2, dạng bài toán dựng hình


	- Đọc bài toán

- Bài toán dựng hình

- Vẽ hình dựng tạm, phân tích bài toán, từ đó tìm ra cách dựng.

- Hai điểm AB cùng nằm trên đường tròn nên tâm của đường tròn phải nằm trên trung trực của AB

- Đường tròn tiếp xúc với d tại A nên tâm của đường tròn phải nằm trên đường thẳng ( d tại A

-HS nêu cách dựng

- 1HS lên bảng, dưới lớp làm vào vở

- Đọc bài toán

- 1HS lên bảng, dưới lớp làm vào vở
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- áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông : [image: image655.wmf]OH
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- Sử dụng định lí pitago

- Hai đường chéo vuông góc tại trung điểm của mỗi đường

- Hình thoi
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	Dạng 1. Bài toán dựng hình.

Bài 22 (111)
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Dựng (O) di qua B và tiếp xúc (d) tại A
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Giải:

*)Cách dựng:

- Dựng đường thẳng l ( d tại A

- Dựng đường thẳng k là trung trực của AB

- Dựng giao điểm D của k và l

- Dựng đường tròn (D;DA), đây chính là đường tròn cần dựng.

*) Chứng minh:

-Theo cách dựng ta có : A, B ( (D)

- Mà DA ( d tại A ( d là tiếp tuyến của (D)

Dạng 2: Chứng minh

 Bài 24 (111)

O), dây AB, OC[image: image659.wmf]^

AB

CA là T2 của (O) 

 R= 15cm,

 AB = 24cm
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a) CB là T2 của đường tròn (O)

 b) OC = ?

Giải
a) Ta có:  OC là trung trực của AB ( đường kính vuông với dây cung tại trung điểm ) 

( ( OAC = ( OBC (c.c.c) ( [image: image661.wmf]0
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b) Theo Pitago ta có : 
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Bài 25 (111)
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(O ; OA=R), BC[image: image664.wmf]^
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 EB là T2 của (O)         EB [image: image667.wmf]Ç
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a)OCAB là hình gì ?  Vì sao ?  b) BE = ? (theo R)

Giải:

a) Tứ giác ABOC là hình thoi vì có hai đường chéo vuông góc tại trung điểm mỗi đường.

b) Theo tính chất ( vuông ta có : OE = 2BA = 2OB = 2R

Do đó theo Pitago ta có : 
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	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V/ Hướng dẫn học bài

- Nắm được các dạng bài tập và cách giải




- Xem lại các bài tập ở lớp, làm bài tập 45 (SBT -134)
- Hướng dẫn bài 45 : tương tự  bài tập 10 (SGK - 104) 

VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 03/12/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 27  


tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
I/ Mục tiêu

 
 1. Kiến thức:-HS hiểu được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau vận đụng đượccác tính chất đó vào bài toán cụ thể.

 -Hiểu được thế nào là đường tròn nội tiếp, đường tròn bàng tiếp của một tam giác, biết cách định tâm của một đường tròn.

2. Kỹ năng:- Biết cách vẽ cách loại đường tròn và xác định tâm của một đườnh tròn,vận dụng thành thạo các kiến thức vào bài tập, vẽ hình chính xác.

3. Thái độ: - Tích cực hoạt động giải toán,ứng dụng thực tế.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
	1. Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau
	- Nắm được định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau
	- Chứng minh được định lí về tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
	- Vận dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
	

	
	
	Câu 1.1.1: Hãy phát biểu định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau
	Câu 1.2.1: Hãy chứng minh định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau
	Câu 1.3.1: Cho đường tròn tâm O, điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm)

a. Chứng minh OA vuông góc với BC

b. Vẽ đường kính CD. Chứng minh BD//AO

c. Tính các cạnh của tam giác ABC, biết OB = 2cm, OA = 4cm
	

	
	2. Đường tròn nội tiếp tam giác
	- Nắm được khái niệm đường tròn nội tiếp tam giác
	
	
	

	
	
	Câu 2.1.1: Thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác

Câu 2.1.2: Tâm của đường tròn nội  tiếp tam giác nằm ở đâu
	
	
	

	
	3. Đường tròn bàng tiếp tam giác
	- Nắm được khái niệm đường tròn bàng tiếp tam giác
	
	
	

	
	
	Câu 3.1.1: Thế nào là đường tròn bàng tiếp tam giác

Câu 3.1.2: Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác nằm ở đâu
	
	
	


III/ Chuẩn bị

1. GV:  bảng  phụ hình H86,,H87,H88

2. HS : Ôn lại kiến thức tính chất tiếp tuyến, tính chất tia phân giác

IV/ Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra   - Nêu tính chất tiếp tuyến

                                 -Nêu tính chất đường phân giáccủa một góc

3. Các hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	HĐ1: Tính chất về tiếp tuyến cắt nhau

Y/C HS làm ?1

GV: đưa nội dung hình vẽ lên bảng phụ

? Trên hình vẽ có những đoạn thẳng nào, góc nào bằng nhau

? Em hẫy chứng minh điều đó

? Dựa vào đâu để chứng minh

Yêu cầu HS lên bảng cm

?Từ bài toán trên em rút ra điều gì về hai tiếp tuyến cắt nhau

? Cho biết ¢ tạo từ đâu, [image: image670.wmf]à

O

 tạo từ đâu

? Nhận xét tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm

? Nhận xét kẻ từ tâm tới điểm đó

GV: Đây chính là nội dung của định lí

GV chốt lại kiến thức

Y/C HS làm ?2

? 2 y/c gì

? Nêu cách làm

GV: hướng dẫn

GV: chốt lại cách làm

HĐ3: Đường tròn nội tiếp tam giác

Y/C HS làm ?3

GV: đưa nội dung hình vẽ lên bảng phụ

? Bài toán y/c gì

? Nêu cách cm

? Điểm I do đâu mà có

? Đường phân giác của một góc có tính chất gì

? em có nhận gì về 3 cạnh của tam giác với đường tròn (I)

GV: giới thiệu đường tròn nội tiếp

? thế nào được gọi là đường tròn nội tiếp tam giác

? Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường nào

GV: chốt lại kiến thức

HĐ4: Đường tròn bàng tiếp tam giác

Y/c HS làm ?4

GV: đưa nội dung hình lên bảng phụ

? Bài toán y/c gì

? Nêu cách chứng minh

Y/c HS lên bảng cm

? em có nhận xét gì về (K) với 3 cạnh của tam giác

GV: giới thiệu đường tròn bàng tiếp tam giác

? Thế nào được gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác

? Tâm của đường tròn bàng tiếp nằm ở đâu

? 1 tam giác có mấy đường tròn bàng tiếp, nội tiếp

GV: chốt lại kiến thức của bài


	HĐ cá nhân

HS đọc ?1

HS quan sát dự đoán

CÓ: AB=AC, OB=OC
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           OA cạnh chung

Hai tiếp tuyến cắt nhau tại 1 điểm

-Điểm đó cách điều 2 tiếp điểm

- ¢ taọ từ 2 tiếp tuyến

-[image: image673.wmf]µ
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 tạo từ hai bánh kính

Là tia phân giác tạo bởi 2 tiếp tuyến

Là tia phân giác tạo bởi 2 bán kính đi qua tiếp điểm

HS đọc định lí

HS đọc ?2

Xác định tâm của một miếng gỗ hình tròn

HS nêu cách làm

HS làm theo

HĐ cá nhân

HS đọc ?3

HS quan sát

CMR: D,E,F [image: image674.wmf] (I)
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Tiếp xúc với  (I)

Là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác

Là 3 đường phân giác

HS ghi bài

HĐ cá nhân

HS đọc ?4

HS quan sát

cm: D,E,F [image: image676.wmf] (K)
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KD=KE=KF
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KD=KF: KE=KD
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Tiếp xúc 1 cạnh của tam giác và 2 cạnh kéo dài

Là đường tròn tiếp xúc với 1 cạnh của tam giác và tiếp xúc với phần kéo dài của hai cạnh kia

-Nằm trên giao điểm của 2 đường phân giác ngoài

Có 3 đường tròn bàng tiếp

1 đường tròn nội tiếp


	1.Tính chất về tiếp tuyến cắt nhau
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       Chứng minh

Vì AB, AC là hai tiếp tuyến

Nên OB[image: image683.wmf]^

AB, OC[image: image684.wmf]^
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OA là cạnh chung
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* Định lí: (SGK)

AB, AC là 2 tiếp tuyến của (O) thì:

- AC=AB

- OA là tia phân giác của[image: image692.wmf]ã

·

;

BOCBAC


?2

- Đặt miếng gỗ hình tròn tiếp xúc với 2 cạnh của thước

-  Kẻ tia phân giác của thước ta được một đường kính của đường tròn

- Xoay miếng gỗ và làm tiếp ta được đường kính thứ 2

- giao điểm 2 đường kính ta sẽ được tâm của đường tròn

2.Đường tròn nội tiếp tam giác

?3
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          Chứng minh

I thuộc tia phân giác [image: image694.wmf]à
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Nên: ID=IE  (1)

I thuộc vào tia phân giác ¢

Nên: IE=IF  (2)

Từ (1),(2) 

ID=IE=IF

Vậy : D,E,F [image: image695.wmf] (I)
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* Khái niệm (SGK)

Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường phân giác trong

3.Đường tròn bàng tiếp tam giác

?4
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 Chứng minh

Vì K thuộc vào tia phân giác [image: image697.wmf]ã

yBC

 nên: KD=KF (1)

K thuộc vào tia phân giác [image: image698.wmf]ã

xCB

 nên: KE=KD (2)

Từ (1),(2) 

KD=KE=KF

Vậy : D,E,F [image: image699.wmf] (K)
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Khái niệm ( SGK)

Tâm của đường tròn bàng tiếp nằm ở giao điểm của 2 đường phân giác ngoài
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




[image: image1584.png]


V/ Hướng dẫn học bài: Bài 26/115

a) Dựa vào tính chất tiếp tuyến, OA là trung trực của BC

b) OH là đường trung bình của tam giác CBD  

VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 03/12/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 28 




 Luyện tập
I/ Mục tiêu

1. Kiến thức: Củng cố các tính chất tiếp tuyến của đường tròn, đường tròn nội tiếp tam giác,bàng tiếp tam giác

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình ,vận dụng các tính chất tiếp tuyến vào bài tập tính toán và chứng minh

- Bước đầu vận dụng tính chất của tiếp tuyến vào bài toán quỹ tích

3. Thái độ: Học tập tích cực, vẽ hình cẩn thận

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP  TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
	1. Bài 30 sgk/116
	
	
	- Vận dụng được kiến thức của tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
	- Chứng minh được tích của đoạn thẳng không đổi khi một điểm di chuyển

	
	
	
	
	Câu 1.3.1: Cho nữa (O) có đường kính AB. Gọi Ax, By  là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nữa đường tròn thuộc cùng một nữa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M thuộc nữa đường tròn (M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nữa đường tròn, nó cắt Ax, By theo thứ tự C và D. Chứng minh

a. [image: image700.wmf]·
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b. CD =AC+BD
	Câu 4.1.1: (Tiếp của câu 1.3.1)

c. Tích AC.BD không đổi khi điểm M di chuyển trên nữa đường tròn



	
	2. Bài 31 sgk/116
	
	- Áp dụng được kiến thức về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
	
	

	
	
	
	Câu 2.2.1: Trên hình vẽ, tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O)

[image: image701.emf]A
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a. Chứng minh

2.AD = AB + AC - BC

b. Tìm các hệ thức tương tự như hệ thức ở câu a)
	
	


III/ Chuẩn bị

1. Học sinh : Ôn lại các hệ thức lượng trong tam giác vuông

2. Giáo viên: Bảng phụ 

IV/ Tiến trình dạy học

1. ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ 


      -  Nêu tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau? Thế nào là đường tròn nội tiếp, bàng tiếp tam giác

3. Các hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	Dạng1:Chứng minh và tính toán

- Y/C HS làm bài tập 27/115

- Y/C HS vẽ hình , ghi GT,KL cho bài toán

? Để chứng minh

DA+ DE+EA=2AD ta làm như thế nào

? DE bằng tổng hai đoạn nào

? Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có điều gì

- Y/C HS lên bảng trình bày cm

- Y/C HS làm bài 31/116

Đưa đề bài lên bảng phụ

? Hãy chỉ ra các đoạn thẳng bàng nhau

? Để cm

 2AD=AB+AC-BC ta làm như thế nào

? Dựa vào các cặp đoạn thẳng bằng nhau ta có điều gì

- Y/C HS lên bảng trình bày cm

GV: Chốt lại kiến thức và cách giải

Y/C HS làm bài tập 30/116

- Y/C HS vẽ hình , ghi GT,KL cho bài toán

a) Chứng minh COD = 900 ta làm thế nào? 

b) Chứng minh CD = AC + BD ta làm thế nào? 

c) Chứng minh AC. BD không đổi khi M di chuyển trên nửa đường tròn

AC. BD bằng tích nào?

- Tại sao CM. MD không đổi?
	HĐ cá nhân

HS đọc bài 27/115

HS lên bảng vẽ hình , ghi GT,KL

[image: image702.wmf]2

                

AD+DB+CE+EA

                 

AD+DM+ME+EA

                  

DM=DB; ME=CE

         AB=AC

ADDEEAAD

++=

Ý

Ý

Ý


HS lên bảng

HS đọc bài 31 và vẽ hình vào vở

AD=AF; BD=BE; CF=CE
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HS lên bảng

HS làm bài vào vở

HĐ cá nhân

HS đọc bài 27/115

HS lên bảng vẽ hình , ghi GT,KL

COD = 900
[image: image704.wmf]Ý


OC ( OD

[image: image705.wmf]Ý


AOM kề bù với MOB

[image: image706.wmf]Ý


Có OC là phân giác AOM có OD là phân giác MOB (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

- Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

CÓ CM = CA, MD = MB

áp dụng hệ thức trong tam giác vuông COD

R2
Vì bán kính đường tròn không thay đổi
	1. Bài 27/115


(O); AC,AB là 2 tiếp  tuyến, [image: image707.wmf]ằ
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     Chứng minh

Có: DM=DB; ME=CE (t/c tt)

[image: image712.wmf]ΔADE

C=AD+DE+EA

           =AD+DM+ME+EA

           = AD+DB+CE+EA

            = AB+AC=2AB
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2. Bài 31/116

Hình 82. 
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a) 2AD=

AB+AC-BC

b) Tìm hệ thức tương tự như hệ thức câu a.

Chứng minh

a, Ta có : [image: image715.wmf]AD=AF; BD=BE;CF=CE

( Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

AB+AC-BC

=AD + DB+ AF+FC-BE-EC

=AD+ DB+AD +FC – BD - FC

=2AD

b, 2BE=BA+BC-AC

    2CF=CA+CB-AB

* Bài 30/116

(O) AB = 2R
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CMD là tiếp tuyến
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c)AC.BD không đổi khi M di chuyể trên nửa đường tròn.

Chứng  minh

a) Có OC là phân giác AOM có OD là phân giác MOB (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

AOM kề bù với MOB => OC ( OD hay COD = 900
b) Có CM = CA, MD = MB

(tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

=> CM + MD = CA + BD 

hay CD = AC + BD

c) AC. BD = CM. MD

- Trong tam giác vuông COD có 

OM ( CD (tính chất tiếp tuyến)

=> CM. MD = OM2 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

=> AC. BD = R2 (không đổi


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V/ Hướng dẫn học bài

- Phát biểu được định nghĩa hình tròn tâm O bán kính R

- Tìm hiểu phần có thể em chưa biết

- Xem lại các bài tập ở lớp, làm bài tập 5, 9 (SBT  128, 129)
- Hướng dẫn bài 9 : sử dụng bài tập 3b(SGK  100) 

VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 03/12/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 29



vị trí tương đối của hai đường tròn
I/ Mục tiêu

 
1.  Kiến thức:-HS hiểu được ba vị trí tương đối của hai đường tròn, tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau, cắt nhau.

 
- Biết vận dụng tính chất của hai đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau vào bài tập tính toán chứng minh.

2. Kỹ năng: Rèn luyện tính chính xác trong phát biểu, vẽ hình chính xác,nhận biết được các vị trí tương đối của đường tròn

3. Thái độ: Tích cực hoạt động giải toán,ứng dụng thực tế.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA  HAI  ĐƯỜNG TRÒN
	1. Ba vị trí tương đối của  hai  đường tròn
	- Nắm được các kiến thức để hai đường tròn cắt, tiếp xúc và không giao nhau
	- Xác định được vị trí tương đối của hai đường tròn
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Khi nào thì hai đường tròn cắt nhau

Câu 1.1.2: Khi nào thì hai đường tròn tiếp xúc nhau

Câu 1.1.3: Khi nào thì hai đường tròn không giao nhau
	Câu 2.2.1: Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn trong hình vẽ sau:
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B

A

C

O

O'


	
	

	
	2. Tính chất đường nôi tâm
	- Nắm được khái niệm đường nối tâm, đoạn nối tâm

- Phát biểu được định lí về tính chất đường nối tâm
	
	- Vận dụng được tính chất đường nối tâm
	

	
	
	Câu 2.1.1 Hãy phát biểu tính chất đường nối tâm, đoạn nối tâm

Câu 2.1.2:  Hãy phát biểu định lí về tính chất đường nối tâm
	
	Câu 2.3.1: Cho hình vẽ [image: image720.emf]D
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Chứng minh BC//OO’ và ba điểm C, B, D thẳng hàng
	


III/ Chuẩn bị

1. GV:  bảng  phụ hình vẽ sắn các vị trí tương đối của hai đường tròn 

2. HS: Ôn lại kiến thức về vị trí đường thẳng và đường tròn 

IV/ Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra:  Nêu vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn ?

      
3. Các hoạt động
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	HĐ1: Ba vị trí tương đối của hai đường tròn

Y/c HS làm ?1

? vì sao hai đường tròn phân biết không có qua hai điểm chung 

GV: vẽ hình và giới thiệu

? Hai đường tròn cắt nhau có mấy điểm chung

? Hai đường tròn tiếp xúc nhau có mấy điểm chung

GV: Đưa nội dung H 86ab lên bảng phụ 

? Điểm A gọi là gì

? Thế nào được gọi là hai đường tròn không giao nhau

GV: Đưa nội dung hình87ab lên bảng phụ

GV: Chốt lại kiến thức

HĐ3: Tính chất đường nối tâm

GV: vẽ hai đường (O) và (O’) sau đó giới thiệu

? tại sao OO’ là trục đối xứng của hình gồm hai đường tròn

Quan sát hình 85, chứng minh rằng OO’ là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

? Còn cách nào trình bầy khác không

Ta có:

(O) và (O’) cắt nhau tại A và B
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? Hãy phát biểu t/c trên

? Hãy trả lời ?2 b.
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? Hãy phát biểu t/c trên

? Gọi học sinh đọc định lí

a) Hãy xác định vi trí tương đối của hai đường tròn (O) và (O’)

b) Theo hình vẽ AC, AD là gì của đường tròn (O) và (O’)?

- Chứng minh BC // OO’ và ba điểm C, B, D thẳng hàng (GV gợi ý bằng cách nối AB cắt OO’ tại I và AB (OO’)

GV lưu ý HS dễ mắc sai lầm là chứng minh OO’ là đường trung bình của (ACD (chưa có C, B, D thẳng hàng)
	HĐ cá nhân

HS làm ?1

Theo sự xác định của đường tròn qua 3 điểm không thẳng hàng

HS vẽ hình

Có hai điểm chung

Có một điểm chung

HS quan sát

A gọi là tiếp điểm

Là hai đường tròn không có điểm chung

HS quan sát và trả lời

HS nghe

HĐ cá nhân

HS nghe và quan sát

CD là trục đối xứng(O) EF là trục đối xứng của (O’)

Nên OO’ là trục đôi xứng của hai hình tròn

- HS trình bầy c/m

OO’ là đường trung trực của đoạn AB

[image: image723.wmf]Ý


A và B đối xứng với nhau qua OO’

- HS phát biểu t/c a)

- HS trả lời

- HS phát biểu t/c b)

- Đọc định lí SGK

- HS xác định vị trí tương đối

OO’ //BC

[image: image724.wmf]Ý


OI // CB

[image: image725.wmf]Ý


OI là đường trung bình của (ABC

[image: image726.wmf]Ý


AO = OC = R (O)

AI = IB (tính chất đường nối tâm)

[image: image727.wmf]Ý


AC là đường kính của (O)

AD là đường kính của (O’)


	1. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn

?1. Theo định lí sự xác định của đường tròn qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được một và chỉ một đường tròn. Do đó nếu hai đường tròn có từ 3 điểm chung trở lên thì chúng trùng nhau. Vậy hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung.
a, Hai đường tròn cắt nhau
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A; B là hai giao điểm

AB là dây chung

b , Hai đường tròn tiếp xúc nhau

- Tiếp xúc ngoài

[image: image730.emf]0 0'
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- Tiếp xúc trong
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c, Hai đường tròn không có điểm chung

- Hai đường tròn ở ngoài nhau

[image: image733.emf]0 o'


- đường tròn lớn đựng đường tròn nhỏ

[image: image734.emf]0 0'


2.Tính chất đường nối tâm

[image: image735.emf]D 0
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? 2.

a) Có OA = OB = R (O)

O’A = O’B = R (O’)

=> OO’ là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 

Hoặc: Có OO’ là trục đối xứng của hình gồm hai đường tròn.

=> A và B đối xứng với nhau qua OO’

=> OO’ là đường trung trực của đoạn AB 

b) Vì A là điểm chung duy nhất của hai đường tròn nên A phải nằm trên trục đối xứng của hình tức là A đối xứng với chính nó. Vậy A phải nằm trên đường nối tâm.

* Định lí.

 a) (O) và (O’) cắt nhau tại A và B
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?3.

a) Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B.

b) AC là đường kính của (O)

AD là đường kính của (O’)

- Xét (ABC có: AO = OC = R (O)

AI = IB (tính chất đường nối tâm)

=> OI là đường trung bình của (ABC

=> OI // CB hay OO’ //BC

Chứng minh tượng tự => BD// OO’

-> C, B, D thẳng hàng theo tiên đề Ơcơlit


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V/ Hướng dẫn học bài: Bài 33, 34/119

     - Nắm vững ba vị trí tương đối của hai đường tròn, tính chất đường nối tâm.

          Bài 34. 
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 Có IA = IB = [image: image739.wmf]2
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Xét (AIO có I = 900
OI = [image: image740.wmf]2
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Xét (AIO’ có I = 900
IO’ = [image: image741.wmf]2
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+ Nếu O và O’ nằm khác phía đối với AB:

OO’ = OI + IO’ 

+ Nếu O và O’ nằm cùng phía đối với AB

VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 03/12/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 30: 

    vị trí tương đối của hai đường tròn

I/ Mục tiêu

 
1. Kiến thức: - HS hiểu được hệ thức giữa hai đoạn thẳng nối tâm và bánh kínhcủa hai đường tròn ứng với vị trí tương đối của hai đường tròn.

 -Biết được khái niệm tiếp tuyến chung của hai đường tròn

2. Kỹ năng:- Biết vẽ hai đường tròn tiếp xúc trong, ngoài nhau,xác định vị trí tương đối của hai đường dựa vào hệ thức đường nối tâm và các bán kính

3. Thái độ:- Tích cực hoạt động giải toán,ứng dụng thực tế.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA  HAI  ĐƯỜNG TRÒN (TIẾP)
	1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính
	
	- Nắm được và giải thích được  các hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính trong các trường hợp hai đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau và không giao nhau
	- Vận dụng được các kiến thức để giải bài tập
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Hãy viết hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính trong các trường hợp sau: Hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn không giao nha
	Câu 1.3.1: Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O’;r) có OO’ = d, R > r

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Số điểm chung

Hệ thức giữa d, R, r

(O;R) đựng (O’;r)

d > R + r

Tiếp xúc ngoài

d = R - r

2



	
	2. Tiếp tuyến chung cua hai đường tròn
	- Nắm được khái niệm tiếp tuyến chung (tiếp tuyến chung trong và tiếp tuyến chung ngoài) của hai đường tròn
	- Chỉ rõ được tiếp tuyến nào là tiếp tuyến chung trong, tiếp tuyến nào là tiếp tuyến chung ngoài
	
	

	
	
	Câu 2.1.1: Thế nào là tiếp tuyến chung của hai đường tròn?

Câu 2.1.2: Thế nào là tiếp tuyến chung  ngoài của hai đường tròn?

Câu 2.1.3: Thế nào là tiếp tuyến chung  trong của hai đường tròn?
	Câu 2.2.1:Quan sát hình và cho biết trên hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn? Đọc tên các tiếp tuyến chung đó
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III/ Chuẩn bị

1. GV:  bảng  phụ hình vẽ sẵn các vị trí tương đối của hai đường tròn 

2. HS : Ôn lại kiến thức các bất đẳng thức tam giác

IV/ Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức: 
2.Kiểm tra  ? Nêu vị trí tương đối của đường tròn

3. Các hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	HĐ1: Hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính

GV: Thông báo và đưa H90 lên bảng phụ

? Nhận xét (O) và (O’)

? Em có nhận xét gì về độ dài đường nối tâm OO’ với R,r

? Hãy cm điều đó

? Ta có thể áp dụng kiến thức nào

? Nêu cách cm

GV: chốt lại kiến thức

? Hai đường tròn tiếp xúc nhau tại 1 điểm thì đường nối tâm có mqh ntn

GV: Đưa nội dung hình 91,92 lên bảng phụ

? Nhận xét hai đường tròn tiếp xúc nhau tại 1 điểm ở ngoài nhau có mqh ntn với bán kính của hai đường tròn

? Em hãy cm khẳngđịnh trên

? Với hai đường tròn không giao nhau thì OO’ có mqh ntn với R,r

GV : Đưa nội dung H93,94 lên bảng phụ

? Hai đường tròn ở ngoài nhau, so sánh OO’ với R+r

? Nếu hai đường tròn đựng nhau So sánh OO’ với R-r

? Nếu O[image: image746.wmf]º

O’ thì OO’=?

? Em hãy cm điều đó

GV : chốt lại kiến thức và đưa ra bảng tổng kết

HĐ3: Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

GV: Đưa H95,96 lên bảng phụ

? d1, d2 có mqh ntn với 2 đường tròn

- GV Giới thiệu tiếp tuyến chung của hai đường tròn

? Các tiếp tuyến chung ngoài, trong có mqh ntn với OO’

Yêu cầu HS làm ?3

GV: Đưa nội dung hình vẽ ?3 lên bảng phụ 

GV: gọi HS nhận xét

? Thế nào được gọi là tiếp tuyến chung của hai đường tròn

? Thế nào được gọi là tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn

? Thế nào được gọi là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn

HĐ4: Củng cố

Y/c HS làm bài 35

GV: đưa bài 35 lên bảng phụ
	HĐ cá nhân

HS quan sát và trả lời

Chúng cắt nhau

OO’>R+r

OO<R-r

áp dụng bất đẳng thức tam giác

R-r<OO’<R+r

[image: image747.wmf]Ý


OA-O’A<OO’<OA+OA’

[image: image748.wmf]Ý


Xét tam giác OAO’

HS quan sát và trả lời

- Hai đườngtròn tiếp xúc ngoài nhau tại điểm A

Thì: OO’=R+r

Hai đường tròntiếp xúc trong nhau tại điểm A 

Thì: OO’= R-r

HS cm

HS quan sát và trả lời

OO’>R+r

OO’<R-r

OO’=0

OO’=OA+AB+BO’

OO’=R+AB+r

OO’>R+r

HS quan sát và đọc

HĐ cá nhân

HS quan sát

d1, d2 vừa là tiếp tuyến của(O) và (O’)

Chung ngoài không cắt OO’

Chung trong cắt OO’

HS đọc ?3

HS quan sát và trả lời

- Đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn.

 - Đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn và không cắt đoạn nối tâm.

- Đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn và cắt đoạn nối tâm.

- HS lên điền


	1.Hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính

a, Hai đường tròn cắt nhau

[image: image749.emf]R
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Ta có: R-r<OO’<R+r

?1

XÐt[image: image751.wmf]D

OAO’

CÓ: OA-OA’<OO’<OA+OA’

Hay: R-r<OO’<R+r

b, Hai đường tròn tiếp xúc nhau
[image: image752.emf]r R
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Tiếp xúc ngoài nhau

OO’=R+r

[image: image753.emf]0

0'
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Tiếp xúc trong nhau

OO’= R-r

?2

C/M

Tiếp xúc ngoài nhau ta có:

OO’=OA+O’A=R+r

Tiếp xúc trong nhau ta có:

OO’= OA-O’A=R-r

c, Hai đường tròn không giao nhau

[image: image754.emf]r

R

0

o'


Hai đường tròn ngoài nhau:

OO’>R+r

[image: image755.emf]00'


[image: image756.emf]0


Hai đường tròn đựng nhau

OO’<R-r

2.Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

[image: image757.emf]d1

d2

0

0'


[image: image758.emf]m2
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?3
a/ H97a d1,d2 là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn

m là tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn

b/ d1,d2 là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn

c/ d là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn

d/ không có tiếp tuyến chung của hai đường tròn

3.Luyện tập

Bài 35/122
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




	vị trí tương đối của(O);(O’)


	Sè ®iÎm chung
	Hệ thức d, R, r

	(O;R) đựng (O’;r)
	0
	d<R-r

	Ngoài nhau
	0
	d>R+r

	Tiếp xúc ngoài
	1
	d=R+r

	Tiếp xúc trong
	1
	d=R-r

	Cắt nhau
	2
	R-r<d<R+r


V/ Hướng dẫn học bài: Bài 36/123

  b)
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VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 03/12/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 31 




 Luyện tập
I/ Mục tiêu

1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức về vị trí tương đối của hai đường tròn đặc biệt là tính chất đường nối tâm

- HS áp dụng được kiến thức để giải một số bài tập

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng vận dụng  kiến thức , tư duy, suy luận

3. Thái độ: Tích cực, cẩn thận, chính xác

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI  ĐƯỜNG TRÒN
	1. Bài 38 sgk/123
	
	- Xác định được tâm của đường tròn trong trường hợp tiếp xúc trong và ngoài
	
	

	
	
	
	Câu 1.3.1: Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...):

a. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn (O; 3cm) nằm trên...

b. a. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn (O; 3cm) nằm trên...
	
	

	
	2. Bài 39 sgk/123
	
	
	- Vận dụng tính chất đường trung tuyến bằng nữa cạnh đối diện trong tam giác.

- Vận dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

- Vận dụng được hệ thức lượng trong tam giác vuông
	

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Cho hai đường tròn (O), (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, [image: image761.wmf]()

BO

ẻ

; [image: image762.wmf](')

CO

ẻ

. Tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến chung ngoài BC ở I. 

a. Chứng minh [image: image763.wmf]·
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BAC
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b. Tính số đo [image: image764.wmf]·

OIO'


c. Tính độ dài BC, biết OA = 9 cm, O’A= 4cm
	


III/ Chuẩn bị

1. Giáo viên: Bảng phụ

2. Học sinh: Xem trước các bài tập

IV/ Tiến trình dạy học

1. ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ 


? Nêu hệ thức cho các vị trí tương đối của hai đường tròn, khái niệm về tiếp tuyến chung 

3. Các hoạt động


	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	Hoạt động 1. Trắc nghiệm 
- Yêu cầu HS đọc bài toán

? Nêu yêu cầu của bài toán

- Yêu cầu HS lên bảng điền vào bảng phụ

- GV chốt lại kiến thức

- GV củng cố lại  dạng bài tập và cách giảmiDD

HĐ2. Chứng minh

- Yêu cầu HS đọc bài toán

- Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT+KL

? Muốn xác định vị trí tương đối của hai đường tròn ta làm thế nào

? Nêu cách c/m AC=BD

- Yêu cầu HS lên bảng giải

- Yêu cầu HS đọc bài toán

- Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT+KL

?C/m [image: image765.wmf]·
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ntn

? C/m góc OIO’ = 900 như thế nào

? Tứ giác AHGI là hình gì? Vì sao

- YC HS trình bầy

?  Tính  BC =?

- GV củng cố lại các dạng bài tập và cách giải

HĐ 3. Toán thực tế

- YC HS quan sát hình 99

? Nếu hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì hai bánh xe quay theo hai  như thế nào

? Nếu hai đường tròn tiếp xúc trong thì hai bánh xe quay theo chiều như thế nào
	- Học sinh thảo luận nhóm rồi cử đại diện trả lời 

- HS trả lời

- 1HS lên bảng , cả lớp làm vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Đọc bài toán

- 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở

- Dựa vào hệ thức giữa d, R, r

CD=CA

      [image: image766.wmf]Ý


CE//OD

      [image: image767.wmf]Ý
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       [image: image769.wmf]Ý


      (gt)

 1HS lên bảng, dưới lớp làm vào vở

- Đọc bài 39

1 Hs lên bảng vẽ hình, ghi gt, kl

[image: image770.wmf]·
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           [image: image771.wmf]Ý


[image: image772.wmf]D

ABC vuông tại A

           [image: image773.wmf]Ý

 

      BC = 2AI

            [image: image774.wmf]Ý


           (gt)
góc OIO’ = 900
[image: image775.wmf]Ý


tứ giác AHGI là hình chữ nhật

[image: image776.wmf]Ý


AB ( IO và CA ( O’i

[image: image777.wmf]Ý


?

- 1HS đứng tại chỗ thực hiện, cả lớp làm vào vở

Tính AI để suy ra BC

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Quan sát H99

- Nếu hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì hai bánh xe quay theo hai chiều  khác nhau

- Nếu hai đường tròn tiếp xúc trong thì hai bánh xe quay cùng chiều.
	Dạng 1. Bài tập Trắc nghiệm

Bài 38 (123)

[image: image778.wmf]2 cm
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Giải:

c) Tâm của các đường tròn tiếp xúc ngoài với đường tròn (O;3cm) nằm trên đường tròn (O;4cm) vì OO2 = 4cm

d) Tâm của các đường tròn tiếp xúc trong với đường tròn (O;3cm) nằm trên đường tròn (O;2cm) vì OO1 = 2cm
Dạng 2. Chứng minh

Bài 36 (123)

(O;OA), (E; [image: image779.wmf])

2

OA

, AD[image: image780.wmf]Ç

(E; [image: image781.wmf])

2

OA

=[image: image782.wmf]{
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a) Xác định vị trí của hai đường tròn

b) AC = CD

[image: image783.wmf]C
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Giải:

a) Theo giả thiết O, E, A thẳng hàng và OE = OA – EA ( đường tròn (E) tiếp xúc trong với đường tròn (O)

b) Do các ( CEA và ( DOA cân tại E và O nên góc ECA = góc EAC = góc ODA ( CE // OD ( C là trung điểm DA (theo tính chất đường trung bình của () ( CD = CA

Bài 39 (123)
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Ç

, OA =9cm, O’A=4cm
a)   [image: image787.wmf]·
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b) [image: image788.wmf]·
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 c) BC = ?
[image: image789.wmf]9 cm
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Giải:

a) Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ta có : BI = IA = IC ( 2IA = BC ( ( ABC vuông tại A ( góc BAC = 900 .

b) Cũng theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ta có AB ( IO và CA ( O’I (  tứ giác AHGI là hình chữ nhật ( góc OIO’ = 900 .

c) Theo hệ thức lượng trong ( vuông OIO’ ta có : IA2 = OA.O’A ( IA = 6 cm ( BC = 2.IA = 2.6 = 12 cm

Dạng 3. Bài toán thực tế

Bài 40/ 123

- Hình 99a, 99b: Hệ thống bánh răng chuyển động được

- Hình 99c: Hệ thống bánh răng không chuyển động được
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V/ Hướng dẫn học bài- Xem lại các bài tập ở lớp, làm bài tập 37(SGK – 123)
- HD bài 37 : 

	(O;OA),(O;OC), AB[image: image790.wmf]Ç

(O;OC)=[image: image791.wmf]{
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	AC=BD

            [image: image793.wmf]Ý


HA-HC=HB-HD

             [image: image794.wmf]Ý


H là TĐ của AB và CD            

	AC = BD
	
	


- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong chương II. Trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6 (SGK – 126)

VI/ Rút kinh nghiệm:
 Ngày soạn: 03/12/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 32 




 Ôn tập chương II
I/ Mục tiêu

1. Kiến thức: - Củng cố hệ thống hoá kiến thức về đường tròn và các tính chất liên quan đến đường kính, dây cung, tiếp tuyến, vị trí tương đối của hai đường tròn .

- HS vận dụng được kiến thức để giải một số bài tập tổng hợp 

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng vận dụng,  tổng hợp kiến thức , c/m, trình bày lời giải bài toán

3. Thái độ: Tích cực, cẩn thận, chính xác

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ÔN TẬP CHƯƠNG II
	
	
	- Ôn tập kiến thức về đường tròn ngoại tiếp, mối liên hệ giữa dây và đường kính, mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	
	

	
	
	Câu 1.2.1: Điền vào dấu chấm để được khẳng định đúng:

- Đường tròn ngoại tiếp tam giác....

- Đường tròn nội tiếp tam giác ......

- Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.....

- Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là ......

- Trong một đường tròn:

* Đường kính vuông góc với một dây thì ......

* Đường kính đi qua trung điểm của một dây (không phải là đường kính) thì........

* Hai dây bằng nhau thì.........

* Dây lớn hơn thì .......

	
	2. Bài tập
	
	
	- Vận dụng được vị trí tương đối của hai đường tròn, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	- Tìm được điều kiện của 1 điểm để độ dài của đoạn thẳng lớn nhất

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Cho (O) có đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H. Gọi E, F theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC. Gọi (I), (K) theo thứ tự là đường tròn ngoại tiếp tam giác HBE, HCF.

a. Hãy xác định vị trí tương đối  của các đường tròn (I) và (O), (K) và (O), (I) và (K)

b. Tứ giác AEHF là hình gì? Vì sao?

c. Chứng minh AE.AB =AF.AC

d. Chứng minh EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (I) và (K)
	Câu 2.4.1: Tiếp tục của câu 2.3.1:

e. Xác định vị trí của điểm H để EF có độ dài lớn nhất


III/ Chuẩn bị

1. Giáo viên: Bảng phụ tổng hợp kiến thức

2. Học sinh: Xem trước các câu hỏi và bài tập

IV/  Tiến trình dạy học

1. ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ 


(Xen vào phần ôn tập)

3. Các hoạt động


	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết

- GV đưa hệ thống câu hỏi từ 1-5 lên bảng phụ

[image: image795.wmf]®

 Yêu cầu HS trả lời

- Gọi HS nhận xét, GV chuẩn hoá kiến thức

- Cho HS đọc nội dung các địng nghĩa, định lí trong SGK-126+127

Hoạt động 2 : Bài tập

- Cho HS làm bài 41

- Yêu cầu HS đọc bài toán

- Gọi HS ghi GT, KL

? Xác định vị trí tương đối của các đường tròn thế nào

- Gọi HS thực hiện

? Dự đoán AEHF là hình gì

? C/m AEHF là HCN thế nào

? Cần c/m [image: image796.wmf]0

90

=

é

BAC

 như thế nào

- Đề nghị HS thực hiện

? C/m AE.AB =AF.AC như  thế nào

? Nêu cách c/m EF là T2 của (I)

- Gọi HS c/m

?EF bằng đoạn nào

? Vậy EF lớn nhất khi AH lớn nhất. AH lớn nhất khi nào

- GV củng cố lại kiến thức qua các phần của bài tập
	- Học sinh  đứng tại chỗ trả lời

 Nhận xét các câu trả lời, ghi nhớ

- Đọc SGK

- Đọc bài toán

- 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở

- Dựa vào hệ thức giữa d, R, r

- HS đứng tại chỗ trả lời

- Hình chữ nhật AEHF

[image: image797.wmf]Ý


HE ( AB và 

HF ( AC

BAC vuông

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

- Dựa vào hệ thức lượng trong tam giác vuông

- EF là T2 của (I)

             [image: image798.wmf]Ý


 [image: image799.wmf][image: image800.wmf]·
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EFK
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- HS đứng tại chỗ trình bày lời giải 

EF = AH

AD max

- Lắng nghe, ghi nhớ            
	A. Lý thuyết

*) Các định nghĩa ( SGK-126 )

*) Các định lí ( SGK-127 )

 B. Bài tập

Bài 41 (SKG - 128)
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a) Xác định vị trí của (I),(O), (K)

b) AEHF là hình gì ? Vì sao?

 c) AE.AB=AF.AC

d) EF là T2 chung của (I), (K)

e) Xác định vị trí của H để EFmax

Giải
a) Dễ thấy I, K chính là trung điểm của HB và HC (vì tâm đường tròn ngoại tiếp ( vuông là trung điểm của cạnh huyền ) ( C, K, O, H, I, B thẳng hàng.

Từ đó: OI = IH + HO ( (I) và (K) tiếp xúc ngoài với nhau tại H.

Tương tự : OI = OB – IB ( (I) và (O) tiếp xúc trong  với nhau tại B và OK = OC – KC ( (K) và (O) tiếp xúc trong  với nhau tại C

b) Do A ( đường tròn (O) đường kính BC nên góc BAC vuông, mặt khác theo giả thiết HE ( AB và HF ( AC ( tứ giác AEHF là hình chữ nhật

c) Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông AHC và AHB ta có : AE.AB = AH2 = AF.AC( đpcm

d) Theo tính chất hình chữ nhật ta có : góc HAF = góc EFA. Mặt khác gócEFA = góc FHK (cùng phụ với góc FHA và góc FHK = góc KFH ( góc KFH = góc AFE ( góc KFE = góc AFH = 900 ( EF là tiếp tuyến của (K). Tương tự EF cũng là tiếp tuyến của (I) ( đpcm

e) Theo trên tứ giác AEHF là hình chữ nhật nên EF = AH ( EF max thì AH max hay AD max ( AD là đường kính ( H trùng với O


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V/ Hướng dẫn học bài

- Trả lời tiếp các câu hỏi từ 6-10 ( SGK-126 )

- Học thuộc các định lí ( SGK-127 )

- BTVN : 42 (SGK-128)

	- HD : C/m AEMF có 3 góc vuông [image: image803.wmf]®

 AEMF là hình chữ nhật
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VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 03/12/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 33





   ôn tập chương II
I/ Mục tiêu

1. Kiến thức: -Hệ thống hoá kiến thức về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn, tính chất, dấu hiệu của tiếp tuyến, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.

  
 - Vị trí tương đối của hai đường tròn và hệ thức của đường nối tâm và hai bán kính

2. Kĩ năng: - Nhận biết và vận dụng các tính chất, dấu hiệu của tiếp tuyến, vị trí tương đối của hai đường tròn để giải bài tập.

3. Thái độ: Tích cực ôn tập, lập luận có logic, giải được các bài toán cơ bản

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ÔN TẬP CHƯƠNG II (TT)
	1. Ôn tập lý thuyết
	
	- Nắm được các kiến thức về đường tròn: Tâm đường tròn, mối liên hệ giữa dây và đường kính, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
	
	

	
	
	 1.2.1. Cho [image: image805.wmf]0

ˆ

180

xAy

¹

, (O; R) tiếp xúc với Ax, Ay lần lượt tại B, C.

Điền vào (...) để được khẳng định đúng.

- [image: image806.wmf]ABO

D

 là tam giác.........

- [image: image807.wmf]ABC

D

 là tam giác.........

- Đường thẳng AO laø......cuûa đoạn thẳng BC

- AO là tia phân giác của............

 1.2.2: Các câu sau đây đúng hay sai

- Qua 3 điểm bất kì bao giờ cũng vẽ được đường tròn và chỉ một đường tròn mà thôi

- Đường thẳng đi qua trung điểm của dây thì vuông góc với dây ấy

- Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền

	
	2. Bài tập
	
	
	- Vận dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến, tính chất của tiếp tuyến
	- Vận dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến, tính chất của tiếp tuyến

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Cho (O), (O’) tiếp xúc ngoài tại A, BC là tiếp tuyến chung ngoài, B [image: image808.wmf]Î

(O), C[image: image809.wmf]Î

(O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC tại M. Gọi E là giao điểm của OM và AB, F là giao điểm của O’M và AC. Chứng minh rằng:

a. Tứ giác AEMF là hình chữ nhật

b. ME.MO= MF.MO’
	Câu 2.4.1: Tiếp của câu 2.3.1: Chứng minh

c. OO’ là tiếp tuyến  của đường tròn đường kính BC

d. BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO’


III/ Chuẩn bị

1. GV:  Bảng phụ tóm tắt chươngII, và bảng phụ điền khuyết

2. HS: Ôn lại kiến thức của chương II

IV/ Tiến trình dạy học

1.ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ 

   
  ( Trong giờ)

3. Các hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	HĐ1: Ôn tập về lí thuyết

? Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và (O;R)

? Phát biểu định nghĩa tiếp tuyến của đường tròn

? Nêu tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

? Cho biết vị trí tương đối của hai đường tròn và hệ thức liên hệ đường nối tâm và hai bán kính

GV: chốt lại kiến thức của chương II

? Tiếp điểm của hai đường tròn tiếp xúc nhau có vị trí như thế nào đối với đường nối tâm

? Các giao điểm của hai đường tròn cắt nhau có vị trí như thế đối với đường nối tâm

HĐ2: Luyện tập

-Y/c HS làm bài tập 42/128

? Bài toán cho biết gì

- Y/c HS lên bảng vẽ hình, ghi GT,KL

? Nêu cách chứng minh

? Chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật ta làm thế nào?

? Dựa vào tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ta có điều gì

? Theo tính chất hai tia phân giác của hai góc kề bù ta có điều gì

? Chứng minh đẳng thức ta làm thế nào

? Từ hai tam giác: 

[image: image810.wmf]MAO

D

 vuông tại A,

[image: image811.wmf]'

D

MAO

 vuông tại A

Ta có điều gì

- YC HS trả lời phần c

? Tại sao OO’ là tiếp tuyến của đường tròn tâm M

? Đường tròn đường kính OO’ có tâm ở đâu

? Chứng minh BC là tiếp tuyến ta phải chứng minh điều gì

? Dựa vào đâu để chứng minh 

? Tứ giác OBCO’ là hình gì? Vì sao?

? Tam giác OMO’ có MI là đường gì? Từ đó suy ra điều gì.

	HĐ  cá nhân

Đường thẳng a cắt(O)[image: image812.wmf]Û

a<R

Đường thẳng a tiếp xúc (O)

[image: image813.wmf]Û

a=R

Đường thẳng a không giao (O) [image: image814.wmf]Û

 a>R

Là một đường thẳng vuông góc với bán kính tại tiếp điểm

- Điểm đó cách đều 2 tiếp điểm

- Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác tạo bởi hai tiếp tuyến

-Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác tộa bởi hai bán kính

HĐ cá nhân

- (O) cắt (O’)

 [image: image815.wmf]Û

R-r<OO’<R+r

- (O) tiếp xúc ngoài (O’) 

[image: image816.wmf]Û

OO’=R+r

- (O) tiếp xúc trong (O’)

[image: image817.wmf]Û

OO’ = R-r

- (O) ở ngoài (O’) [image: image818.wmf]Û

OO’>R+r

- (O) đựng (O’) [image: image819.wmf]Û

OO’<R-r

- (O) đồng tâm (O’) [image: image820.wmf]Û

OO’=0

- Tiếp điểm đó nằm trên đường nối tâm

-Đường thẳng nối hai giao chung thì vuông góc với đường nối tâm

HĐ cá nhân

HS đọc bài 42

- HS lên bảng vẽ hình

ghi GT,KL

tứ giác AEMF là hình chưc nhật

[image: image821.wmf]Ý


OM[image: image822.wmf]^

 MO’; ME[image: image823.wmf]^

AB

MF[image: image824.wmf]^

AC

[image: image825.wmf]Ý


- MO, MO’ là tia phân giác của hai góc kề bù

- [image: image826.wmf]AMB

D

 cân tại M, ME là tia phân giác của góc AMB.

- [image: image827.wmf]D

AMC

 cân tại M, MF là tia phân giác của góc AMC

[image: image828.wmf]Ý


MA, MB, MC là tiếp tuyến của đường tròn (O)

ME.MO=MF.MO’

[image: image829.wmf]Ý


MF.MO’=MA2

ME.MO=MA2
[image: image830.wmf]Ý


[image: image831.wmf]MAO

D

 vuông tại A, AE[image: image832.wmf]^

MO

[image: image833.wmf]'

D

MAO

 vuông tại A, AE[image: image834.wmf]^

MO’

- HS trả lời

Có OO’ vuông góc với bán kính MA [image: image835.wmf]ị

OO’ là tiếp tuyến của (M)
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[image: image837.wmf]Ý


Hình thang OBCO’ có MI là đường trung bình

(MB = MC và IO = IO’)
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Tam giác vuông OMO’ có MI là trung tuyến thuộc cạnh huyền
	I. Lý thuyết

7, Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Đường thẳng cắt(O)[image: image841.wmf]Û

a<R

Đường thẳng a tiếp xúc (O)

[image: image842.wmf]Û

a=R

Đường thẳng a không giao (O) [image: image843.wmf]Û

 a>R

8, Tiếp tuyến của đường tròn

(SGK)

9, Vị trí tương đối của hai đường tròn

(SGK)

[image: image844.emf]4

2

1

3

F

E

M

0

0'

A

B

C


II. Luyện tập

Bài42/128

(O)[image: image845.wmf]Ç

(O’)=[image: image846.wmf]{

}

A


BC là tiếp tuyến chungngoài,

B[image: image847.wmf]Î

(O),            

C[image: image848.wmf]Î

(O’),tiếp tuyến chung trong tạiA là (d)

A [image: image849.wmf]Ç

BC=[image: image850.wmf]{
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M

,                     OM[image: image851.wmf]Ç

AB=[image: image852.wmf]{

}

E

,                      O’M[image: image853.wmf]Ç

AC=[image: image854.wmf]{

}

F


a) AEMF là (HCN)

b) ME.MO=MF.MO’

c) OO’ là tiếp tuyến của đường tròn đường   kính B

d) BC là tiếp tuyến của đường tròn đường  kính OO’

Chứng minh

a) MA, MB là tiếp tuyến của đường tròn (O)

Nên: MA=MB, [image: image855.wmf]¶

¶
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MM

=


[image: image856.wmf]AMB

D

 cân tại M, ME là tia phân giác của góc AMB 

Nên ME[image: image857.wmf]^

AB [image: image858.wmf]Þ
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Tương tự: [image: image860.wmf]ả
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MM

=

, MF[image: image861.wmf]^

AC 
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 [image: image863.wmf]·
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Do đó: MO, MO’ là tia phân giác của hai góc kề bù 

nên: OM[image: image864.wmf]^

 MO’[image: image865.wmf]·
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OMM
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Vậy: tứ giác AEMF là hình chưc nhật

b) [image: image866.wmf]MAO

D

 vuông tại A, AE[image: image867.wmf]^

MO

Nên: ME.MO=MA2
 Tương tự: MF.MO’=MA2
Suy ra: ME.MO=MF.MO’

c) Theo phần a ta có MA=MB=MC nên đường tròn đường kính BC có tâm là M

d) Đường tròn đường kính OO’ có tâm là trung điểm của OO’.

- Tam giác vuông OMO’ có MI là trung tuyến thuộc cạnh huyền
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Hình thang OBCO’ có MI là đường trung bình ( vì MB = MC và IO = IO’)
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	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V/ Hướng dẫn học bài

Học bài theo chương trình đã ôn

Bài tập43/128

	a) Kẻ OM[image: image872.wmf],

ACONAD

^^


Chứng minh AI là đường trung bình của hình thang OMNO’
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VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 10/12/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 34 :


           ôn tập học kì I
I. Mục tiêu

1. Kiến thức: - Hệ thống hoá kiến thức về công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn và một số tính chất của các tỉ số lượng giác.

 - Hệ thống lại các hệ thức trong tam giác vuông và kĩ năng tính đoạn thẳng, góc trong tam giác.

2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức cơ bản vào giải bài tập.

3. Thái độ: Tích cực ôn tập, lập luận có logic, giải được các bài toán cơ bản.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ÔN TẬP HỌC KÌ 1
	1. Ôn tập lý thuyết
	- Phát biểu được các hệ thức lượng trong tam giác vuông

- Phát biểu được định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn

- Phát biểu được định lí hai tiếp tuyến cắt nhau
	
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Phát biểu các hệ thức lượng trong tam giác vuông

Câu 1.1.2: Phát biểu định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn

Câu 1.1.3: Phát biểu được định lí hai tiếp tuyến cắt nhau
	
	
	

	
	2. Bài tập
	
	- Vận dụng được tỉ số lượng giác để giải bài toán thực tế
	- Áp dụng được tỉ số lượng giác của góc nhọn
	- Áp dụng được hệ thức lượng trong tam giác vuông

- Áp dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

	
	
	
	Câu 2.2.1: Một chiếc xuồng máy với vận tốc 8 km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 6 phút. Biết chiếc xuồng bị dòng nước đẩy lệch đi một góc 180 (so hướng đi vuông góc với 2 bờ). Tính chiều rộng của khúc sông (kết quả làm tròn đến mét)
	Câu 2.3.1: Cho (O;R) đường kính AB và một điểm C thuộc đường tròn, kẻ CH vuông góc với AB tại H

a. Chứng minh: Tam giác ABC vuông tại C và CH2 = AC.BC.sinA.cosA
	Câu 2.4.1: Tiếp tục câu 2.3.1:

b. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt tia BC ở D. Gọi I là trung điểm của AD. Chứng minh: Đường thẳng IC là tiếp tuyến của (O)

c. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt tia IC ở K. Chứng minh: IA.BK =R2 

d. Xác định vị trí điểm C trên đường tròn (O) để diện tích tứ giác ABKI nhỏ nhất


III. Chuẩn bị

1. GV:  Bảng phụ BT, và bảng phụ điền khuyết

2. HS: Ôn lại kiến thức của chương  I, II.

IV. Tiến trình dạy học

1.ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ 

   
  ( Trong giờ)

3. Các hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kỹ năng cần đạt

	Hoạt động 1: ôn tập về tỉ số lượng giác của góc nhọn

? Hãy nêu công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn (
Bài 1. (Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng)

Cho tam giác ABC có  góc A = 900
góc B = 300, kẻ đường cao AH.

[image: image874.emf]30
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a) Sin B bằng:

[image: image875.wmf]AH
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b) tg300 bằng

M. [image: image876.wmf]2

1




N. [image: image877.wmf]3


P. [image: image878.wmf]3
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Q. 1

c) cos C bằng

M. [image: image879.wmf];

AC

HC



N. [image: image880.wmf]AB

AC


P. [image: image881.wmf]HC

AC



Q. [image: image882.wmf]2
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d) cotg BAH  bằng

M. [image: image883.wmf];

AH

BH



N. [image: image884.wmf]AB

AH


P. [image: image885.wmf]3




Q. [image: image886.wmf]AB
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Hoạt động 2:  Ôn tập các hệ thức trong tam giác vuông

Cho tam giác Abcv đường cao AH

[image: image887.emf]�
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? Hãy viết các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác.

- Cho tam giác vuông DEF ([image: image888.wmf]à

D

 = 900)

? Nêu các cách tính cạnh DF mà em biết (theo các cạnh còn lại và các góc nhọn của tam giác).

Bài 3 (Bảng phụ)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH, CH có độ dài lần lượt là 4cm, 9cm. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.

a) Tính độ dài AB, AC

b) Tính độ dài DE, số đo B, C

? Muốn tính AB, AC ta làm thế nào.

? Làm thế nào để tính DE và góc B, C.
	I. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

1. Định nghĩa (SGK)

Bài 1.

a)  sin B = [image: image889.wmf]AB

AH


(N)

b) tg300 = [image: image890.wmf]3

1



(P)

c) cos C = [image: image891.wmf]AC

HC


(M)

d) cotg BAH = [image: image892.wmf]AB

AC


(Q)

II. các hệ thức trong tam giác vuông

1) b2 = ab’, c2 = ac’

2) h2 = b’.c’

3) ah = bc

4) [image: image893.wmf]2
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5) a2 = b2 + c2

Bài 2
[image: image894.wmf]DEF

D

, [image: image895.wmf]µ

D

 = 900
[image: image896.emf]F
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DF =?

Giải.

DF = EF. sin E

DF = EF. cos F

DF = DE. tg E
DF = DE. cotg F

DF = [image: image897.wmf]2
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Bài 3.
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a) AB=?

AC=?

b) DE=?, [image: image900.wmf]µ

µ

B?,C?

==


Giải.

a. AB = [image: image901.wmf]13
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AC = 3[image: image902.wmf]13
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B ( 56019’
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	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Hoạt động giải toán




V. Hướng dẫn về nhà: - Ôn tập lại những  kiến thức cơ bản, xem lại bài tập đã chữa. Giờ sau kiểm tra học kì.

VI/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 03/12/2017

Ngày dạy: 

TiÕt 35 :


           ôn tập học kì I
I/ Mục tiêu

1. Kiến thức: - Hệ thống hoá kiến thức về công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn và một số tính chất của các tỉ số lượng giác.

 - Hệ thống lại các hệ thức trong tam giác vuông và kĩ năng tính đoạn thẳng, góc trong tam giác.

2. Kĩ năng: Làm bài thi thử

3. Thái độ: Tích cực ôn tập, lập luận có logic, giải được các bài toán cơ bản.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

II. Bảng mô tả các mức độ yêu cầu cần đạt:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	1. Bài tập
	
	- Vận dụng được tỉ số lượng giác để giải bài toán thực tế
	- Áp dụng được tỉ số lượng giác của góc nhọn
	- Áp dụng được hệ thức lượng trong tam giác vuông

- Áp dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

	
	
	
	Câu 1: Thực hiện phép tính: 

a/ [image: image903.wmf]2.98




b/ [image: image904.wmf]75:3




c/ [image: image905.wmf]2

(311)

-

    d/[image: image906.wmf](2743)384

+-



	Câu 2 Rút gọn các biểu thức (không dùng máy tính cầm tay):
a/ M =   [image: image907.wmf]7548300

+-

                       b/ N = [image: image908.wmf](

)

(

)

22

1323

-+-

 .


	Câu 3 a/ Xác định hệ số a của hàm số   y = ax +1 (1) biết rằng đồ thị  của hàm số đi qua điểm có tọa độ (2; -3).

b/ Vẽ đồ thị hàm số (1) ứng với giá trị của a tìm được ở câu a).




III. Chuẩn bị

1. GV:  Bảng phụ BT, và bảng phụ điền khuyết

2. HS: Ôn lại kiến thức của chương  I, II.

IV. Tiến trình dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng
	Kỹ năng cần đạt

	GV yêu cầu HS nhắc lại

? Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây? 

? Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn?

? Định nghĩa và tính chất tiếp tuyến của đường tròn 
* Bài tập: Cho đường tròn (0), AB là đường kính, điểm M thuộc đường tròn. Vẽ điểm N đối xứng với A qua M, BN cắt đường tròn ở C. Gọi E là giao điểm của AC và BM. Chứng minh

a) NE vuông góc với AB. 

b) F đối xứng với E qua M . chứng minh FA là tiếp tuyến của đường tròn (0).
	HS lần lượt nhắc lại nhanh
	* Cách xác định đường tròn

* Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

* Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.

* Định nghĩa và tính chất tiếp tuyến của đường tròn.

	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất



	? Bài toán cho biết gì ? yêu cầu gì ? 

HS trả lời tại chỗ 

? Nêu cách vẽ hình ?

HS nêu cách vẽ hình và vẽ hình vào vở.

? Hãy ghi gt – kl của bài tập ?

HS trả lời tại chỗ
	HS đọc đề bài 

c) 
	[image: image909.wmf]0
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M
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	- Hoạt động giải toán



	? Chứng minh NE vuông góc  ta c/m ntn ?

GV gợi ý : c/m NE đi qua giao điểm của 3 đường cao.

? C/m AC
[image: image910.wmf]^

NB và BM
[image: image911.wmf]^

 NA trong tam giác ANB ?

GV yêu cầu HS trình bày 

? Để c/m FA là tiếp tuyến của (O) cần c/m điều gì ?

? Hãy c/m FA 
[image: image912.wmf]^

 AO ?

GV yêu cầu HS trình bày 

GV nhận xét bổ xung 

GV khái quát lại toàn bài 
	HS suy nghĩ trả lời 

HS nêu cách c/m

HS trình bày miệng

HS FA 
[image: image913.wmf]^

 AO 

HS nêu  c/m 

HS trình bày trên bảng

HS khác cùng làm và nhận xét


	Chứng minh

a, Xét 
[image: image914.wmf]D

 AMB có AB = 2R 


[image: image915.wmf]D

ị

AMB vuông tại M 
[image: image916.wmf]Þ

 BM 
[image: image917.wmf]^

 AN                                                                                    

Tương tự ta có : 
[image: image918.wmf]D

ACB vuông tại C  


[image: image919.wmf]Þ


BN 
[image: image920.wmf]^

 AC.

  Xét 
[image: image921.wmf]D

ANB có BM 
[image: image922.wmf]^

 NA và AC
[image: image923.wmf]^

 NB (cmt); 

Mặt khác BM 
[image: image924.wmf]Ç

AC = {E}     
 
[image: image925.wmf]Þ

 E là trực tâm của 
[image: image926.wmf]D

ANB.

              
[image: image927.wmf]Þ

 NE 
[image: image928.wmf]^

 AB .                                                                                       

b, Xét tứ giác AFNE có:

MN = AM (gt); EM = FM (gt) 

và EF 
[image: image929.wmf]^

 AN( chứng minh trên)                     

[image: image1585.emf]I
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[image: image930.wmf]Þ

   AFNE là là hình thoi.                                                                              


[image: image931.wmf]Þ

 FA // NE                                                                                                    

mà NE 
[image: image932.wmf]^

 AB ( chứng minh câu a)

 
[image: image933.wmf]Þ

 FA 
[image: image934.wmf]^

 AB                                             


[image: image935.wmf]Þ

FA là tiếp tuyến của đường tròn (O) .                                            
	- Hoạt động giải toán




4) Hướng dẫn về nhà: (2’) 

 Ôn tập kỹ các định nghĩa, định lý, hệ thức của chương I + II + III 

Xem lại các dạng bài tập đã chữa. Chuẩn bị ôn tập tốt cho kiểm tra học kỳ I

Ngày soạn: 04/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 36


TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1

I. MỤC TIÊU:

- Chỉ ra những điểm học sinh mắc phải

- Sửa bài kiểm tra

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC: MTBT, Thước, đề kiểm tra

III. NỘI DUNG (như đề và đáp án)

Ngày soạn: 06/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 37:



GÓC Ở TÂM - SỐ ĐO CUNG

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Học sinh nhận biết được góc ở tâm, cung bị chắn, số đo của cung lớn, cung nhỏ

- Đo góc ở tâm, so sánh hai cung trên một đường tròn

- Học sinh nắm được định lý “sñ[image: image936.wmf]»

AB

 = sñ[image: image937.wmf]»

AC

 + sñ[image: image938.wmf]»

CB

” (với C nằm trên [image: image939.wmf]»

AB

)
2. Về kĩ năng

- Vận dụng được kiến thức về góc ở tâm, cung bị chắn, số đo cung…

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	GÓC Ở TÂM - SỐ ĐO CUNG
	1. Góc ở tâm
	- Phát biểu được định nghĩa góc ở tâm

- Phát biểu được cung bị chắn và cách kí hiệu cung

- Phân biệt được cung lớn, cung nhỏ
	- Biết được góc ở tâm

- Biết được cung bị chắn

- Biết được cung lớn, cung nhỏ
	
	


	
	
	Câu 1.1.1: Thế nào là góc ở tâm

[image: image1586.emf]B
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Câu 1.1.2: Thế nào là cung bị chắn.
	Câu 1.2.1: Hãy cho biết góc ở tâm, cung bị chắn, cung lớn, cung nhỏ trong hình vẽ sau:


	
	

	
	2. Số đo cung
	- Phát biểu được số đo của góc ở tâm

- Nêu được cách tính số đo của cung lớn

- Biết được kí hiệu của số đo một cung
	- Áp dụng định nghĩa số đo của góc ở tâm, số đo cung bị chắn để tìm số đo
	
	- Vận dụng được cách tính số đo cung

- Thành thạo kĩ năng đo đạt

	
	
	Câu 2.1.1: Hãy nêu cách tính số đo của góc ở tâm

Câu 2.1.2: Hãy nêu cách tính số đo của cung lớn, cung nhỏ

Câu 2.1.3: Hãy cho biết số đo của nữa đường tròn bằng bao nhiêu
	[image: image1587.png]


Câu 2.2.1: Cho hình vẽ sau:

Hãy tính số đo góc AOB và số đo cung AnB
	
	Câu 2.4.1: Trên hình sau, hãy đo cung AmB. Từ đó tính số đo cung AnB

[image: image940.emf]n
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	3. So sánh hai cung
	- Nêu được cách so sánh hai cung
	- Kí hiệu được hai cung bằng nhau, hai cung không bằng nhau
	
	

	
	
	Câu 3.1.1: Muốn so sánh hai cung, ta làm thế nào?
	Câu 3.2.1: Hãy viết kí hiệu trong các trường hợp sau:

a. Hai cung AB và CD bằng nhau.

b. Cung MN nhỏ hơn cung GH
	
	

	
	4. Khi naứo thì sủ [image: image942.wmf]ằ

AB

 = sñ [image: image943.wmf]»

AC

+ sñ [image: image944.wmf]»

BC


	- Nắm được khi nào thì sñ [image: image945.wmf]»

AB

 = sñ [image: image946.wmf]»

AC

+ sñ [image: image947.wmf]»

BC

?
	
	- Biết cách chứng minh khi naøo thì sñ [image: image948.wmf]»

AB

 = sñ [image: image949.wmf]»

AC

+ sñ [image: image950.wmf]»

BC


	

	
	
	Câu 4.1.1: Khi naứo thì sủ [image: image951.wmf]ằ

AB

 = sñ [image: image952.wmf]»

AC

+ sñ [image: image953.wmf]»

BC


	
	Câu 4.3.1: Hãy chứng minh khi naøo thì sñ [image: image954.wmf]»

AB

 = sñ [image: image955.wmf]»

AC

+ sñ [image: image956.wmf]»

BC


	


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HÑ CỦA GV
	HÑ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	1 - Góc ở tâm

Định nghĩa : Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm

[image: image1588.png]


[image: image1589.png]



Góc bẹt [image: image957.wmf]·

COD

 chắn nửa đường tròn

Góc [image: image958.wmf]·

AOB

 chắn cung nhỏ [image: image959.wmf]¼

AmB


[image: image960.wmf]Þ

[image: image961.wmf]¼

AmB

 là cung chắn bởi [image: image962.wmf]·

AOB


* Cung nằm trong góc gọi là cung bị chắn.

2. Số đo cung

* Định nghĩa: SGK

sñ[image: image963.wmf]¼

AmB

=[image: image964.wmf]a


sñ [image: image965.wmf]¼

AnB

 =3600 – [image: image966.wmf]a


[image: image1590.png]


Vd: 

sñ[image: image967.wmf]¼

AmB

 = 1000
sñ [image: image968.wmf]¼

AnB

 = 3600 – 1000 = 2600 

Chuù yù: SGK

3. So saùnh hai cung

sñ [image: image969.wmf]»

AB

 = sñ[image: image970.wmf]»

CD

 [image: image971.wmf]Û

[image: image972.wmf]»

AB

 = [image: image973.wmf]»

CD


[image: image1591.png]


sñ [image: image974.wmf]»

AB

> sñ CD [image: image975.wmf]Û

[image: image976.wmf]»

AB

 > [image: image977.wmf]»

CD


4. Khi naứo thì sủ [image: image978.wmf]ằ

AB

 = sñ [image: image979.wmf]»

AC

+ sñ [image: image980.wmf]»

BC


[image: image1592.png]



C là một điểm nằm trên AB [image: image981.wmf]Û

 sñ [image: image982.wmf]»

AB

 = sñ [image: image983.wmf]»

AC

+ sñ [image: image984.wmf]»

BC


	Hẹ1 :(10’)

Cho hs đọc định nghĩa sgk

- Góc ở tâm là gì?

- Cạnh của góc là gì?

[image: image1593.png]



Hãy tìm góc ở tâm trong hình vẽ trên.

- Hình vẽ bên, hãy tìm cung lớn, cung nhỏ.

-Gv nêu kí hiệu.

Có nhận xét gì vê cung [image: image985.wmf]»

CD


- GV giới thiệu cung bị chắn.

Hẹ 2: (8’)

Số đo cung [image: image986.wmf]¼

AmB

 laø [image: image987.wmf]a


Vậy số đo cung là gì?

sñ [image: image988.wmf]»

CD

=?

GV nêu ví dụ.

sñ [image: image989.wmf]¼

AmB

 =?

sñ [image: image990.wmf]¼

AnB

 =?

Cho hs đọc chú ý sgk

Hẹ 3: (8’)

Cho hs đọc sách.

Để so sánh hai cung ta làm thế nào?

Ghi tổng quát.

Nêu ví dụ

Hẹ 4: (10’)

GV nêu định lí ở SGK.

Cho hs làm ?2 SGK

Gợi ý: Chuyển số đo cung sang số đo góc ở tâm cung đó.

HĐ 5 Cũng cố: (8’)

Làm BT 3 SGK

HĐ 6: Về nhà (1’)

Nắm lí thuyết

BT: 1, 2, 4, 5, 6, 7 SGK trang 68,69.
	Đọc định nghĩa SGK.

Trả lời câu hỏi.

HS theo dõi hình vẽ, trả lời câu hỏi của gv

HS theo dõi hình vẽ, trả lời câu hỏi của gv

Lắng nghe giới thiệu.

Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

Đọc chú ý sgk

Đọc SGK.

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Ghi vở.

Theo dõi.

Làm ?2 SGK.

Làm BT 3 SGK.

Lắng nghe dặn dò và ghi BT về nhà
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 06/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 38


LUYỆN TẬP GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Học sinh nắm vững các định nghĩa góc ở tâm, cung bị chắn, số đo của cung lớn, cung nhỏ

- Nắm vững cách so sánh hai cung trên một đường tròn

- Học sinh nắm vững định lý “sñ[image: image991.wmf]»

AB

 = sñ[image: image992.wmf]»

AC

 + sñ[image: image993.wmf]»

CB

” (vôùi C naèm treân [image: image994.wmf]»

AB

)
2. Về kĩ năng

- Vận dụng được kiến thức về góc ở tâm, cung bị chắn, số đo cung…

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG
	1. Bài 4 (sgk/69)
	
	- Xác định được góc nào là góc ở tâm.

- Tính được số đo của góc ở tâm và số đo cung
	
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: (Bài 4): Tính số đo góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB ở hình vẽ sau

[image: image995.png]



	
	

	
	2. Bài 5 (sgk/69)
	
	- Tính được số đo của các cung (cung lớn, cung nhỏ)
	- Tính được số đo góc ở tâm


	

	
	
	
	Câu 2.2.1: Bài 5

b. Tính số đo mỗi cung AB (cung lớn và cung nhỏ)
	Câu 2.3.1: (Bài 5): Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M.  Biết [image: image996.wmf]·

0

35

AMB

=

.

a. Tính số đo góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA, OB
	

	
	3. Bài 6 (sgk/69)
	
	
	- Tính được số đo cung bị chắn
	- Áp dụng được kiến thức của tam giác đều, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác để tính được số đo góc ở tâm

	
	
	
	
	Câu 3.3.1: Bài 6:

b. Tính số đo cung tạo bởi hai trong ba điểm A, B, C
	Câu 3.4.1: Bài 6: Cho tam giác đều ABC. Gọi O là tâm của đường tròn đi qua 3 đỉnh A, B, C

a. Tính số đo góc ở bán tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC

	
	4. Bài 9 (sgk/70)
	
	
	
	- Vẽ được hình trong hai trường hợp (điểm C nằm trên cung nhỏ AB, điểm C nằm trên cung lớn AB)

- Tính được số đo của cung lớn BC, cung nhỏ BC

	
	
	
	
	
	Câu 4.4.1 (Bài 9): Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C sao cho [image: image997.wmf]·

0

100

AOB

=

 sđ[image: image998.wmf]»

AC

= 450. Tính số đo của cung nhỏ BC và cung lớn BC. (Xét cả hai trường hợp: điểm C nằm trên cung nhỏ AB, điểm C nằm trên cung lớn AB)


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 4: 

[image: image1594.png]



Bài 5

[image: image999.emf]M

O

A

B


a. [image: image1000.wmf]·

0

145

AOB

=


b. sđ[image: image1001.wmf]¼

AmB

 =1450
sđ[image: image1002.wmf]¼

AnB

= 3600 – 1450 = 2150
[image: image1595.png]


Bài 6:

Bài 9:


	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ: (8’)

phát biểu số đo cung, khi nào thì sđ[image: image1003.wmf]»

AB

 = sđ[image: image1004.wmf]»

AC

 + sđ[image: image1005.wmf]»

CB

.

HĐ 2: Luyện tập (37’)

Cho học sinh làm bài tập 4 SGK

Gợi ý: [image: image1006.wmf]D

ATO là tam giác gì?

Từ đó tính [image: image1007.wmf]ˆ

AOB

 và [image: image1008.wmf]¼

AnB


- Cho học sinh làm bài tập 5 SGK. 

Gọi học sinh tính [image: image1009.wmf]·

AOB


Gọi học sinh làm câu b.

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải

Cho học sinh làm bài tập 6 SGK trang 69

Gọi học sinh lần lượt lên bảng giải bài tập.

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải trên bảng.

Cho học sinh làm bài tập 9 SGK

Gọi học sinh đọc đề

GV vẽ hình

Gọi học sinh lên bảng làm trường hợp 1.

[image: image1596.png]


Nhận xét, sữa sai để hoàn chỉnh

Gọi học sinh lên bảng làm trường hợp 2

Nhận xét, sữa sai để hoàn chỉnh bài giải.

HĐ 3: Về nhà (1’)

- Nắm lại các kiến thức đã học.

- BT 1, 2, 3, 4, 5, 6 SBT trang 74

- Xem trước bài học tiếp theo: Liên hệ giữa cung và dây
	Học sinh lên bảng để kiểm tra

Học sinh dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải

Học sinh lần lượt lên bảng trình bày các yêu cầu của giáo viên

Đọc đề, vẽ hình.

Lần lượt lên bảng trình bày các yêu cầu của giáo viên

Đọc đề

Vẽ hình vào vở

Làm trường hợp 1

Làm trường hợp 2

Lắng nghe dặn dò.

Ghi bài tập về nhà


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 13/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 39



LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

-  Phát biểu được định lí: “Trong một đường tròn hay là hai đường tròn bằng nhau: Hai cung bằng nhau thì hai dây bằng nhau. Cung lớn hơn thì dây lớn hơn và ngược lại

- Biết cách giải thích được hai cung bằng nhau hoặc hai dây bằng nhau.

2. Về kĩ năng

           - Biết cách chứng minh hai dây hoặc hai cung bằng nhau


- Biết vận dụng thành thạo kiến thức về mối liên hệ giữa cung và dây 

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
	1. Định lí 1
	- Nêu lên được định lí về mối liên hệ giữa hai dây bằng nhau hoặc hai cung bằng nhau trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau
	- Biết viết giả thiết, kết luận của định lí
	- Biết cách chứng minh để tìm ra được định lí 1
	- Biết vận dụng kiến thức vào giải quyết bài toán cụ thể

	
	
	Câu 1.1.1: Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau, nếu:

a. Hai cung bằng nhau thì ta kết luận điều gì về dây tương ứng

b. Hai dây bằng nhau thì ta kết luận điều gì về cung tương ứng
	Câu 1.2.1: Hãy viết giả thiết và kết luận của định lí trên

[image: image1010.png]



	Câu 1.3.1: Cho hình vẽ sau:

a. Nếu  [image: image1011.wmf]»

AB

 = [image: image1012.wmf]»

CD

 [image: image1013.wmf]Þ

 AB = CD
b. Nếu AB = CD [image: image1014.wmf]Þ

 [image: image1015.wmf]»

AB

 = [image: image1016.wmf]»

CD


[image: image1017.png]



	Câu 1.4.1: Cho hai đường tròn bằng nhau (O), (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC và AO’D. Gọi E là giao điểm thứ hai của AC với đường tròn (O’) khác điểm O.

a. So sánh các cung nhỏ BC, BD

b. Chứng minh rằng B là điểm chính giữa của cung EBD

	
	2. Định 

lí 2
	- Nêu lên được định lí về mối liên hệ giữa hai dây không bằng nhau hoặc hai cung không bằng nhau trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau
	- Biết viết giả thiết kết luận của định lí
	
	

	
	
	Câu 2.1.1: Hãy phát biểu định lí 2
	Câu 2.2.1: Dựa vào định lí 2 và hình vẽ sau, hãy viết giả thiết, kết luận

[image: image1018.emf]O

A

B

D

C


	
	


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	1. Định lí 1:

[image: image1597.png]



[image: image1019.wmf]»

AB

 và [image: image1020.wmf]»

CD

 cùng thuộc một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau.

* [image: image1021.wmf]»

AB

 = [image: image1022.wmf]»

CD

 [image: image1023.wmf]Þ

 AB = CD

* AB = CD [image: image1024.wmf]Þ

 [image: image1025.wmf]»

AB

 = [image: image1026.wmf]»

CD


2. Định lí 2

* [image: image1027.wmf]»

AB

 > [image: image1028.wmf]»

CD

 [image: image1029.wmf]Þ

 AB > CD

* AB > CD [image: image1030.wmf]Þ

 [image: image1031.wmf]»

AB

 > [image: image1032.wmf]»

CD


([image: image1033.wmf]»

AB

, [image: image1034.wmf]»

CD

 cùng thuộc một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau).

Bài tập 11.

[image: image1035.emf]I
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a. AOBO’ là hình thoi [image: image1036.wmf]Þ

 [image: image1037.wmf]·

·

·

·

''

AOBAOBCOBBOD

=ị=


[image: image1038.wmf]Þ

 sđ[image: image1039.wmf]¼

COB

 = sđ [image: image1040.wmf]¼

'

BOD


mà (O), (O’) là hai đường tròn bằng nhau nên [image: image1041.wmf]·

·

'

COBBOD

=


b. Ta có O’A = O’D, O’I // AE (O’B // AO)

[image: image1042.wmf]Þ

 EI = ID.

[image: image1043.wmf]AED

D

vuông tại E [image: image1044.wmf]Þ

 [image: image1045.wmf]'

DEAEDEBO

^ị^


Vậy [image: image1046.wmf]AED

D

 cân tại B [image: image1047.wmf]Þ

 EB = BD [image: image1048.wmf]Þ

 [image: image1049.wmf]»

»

BDBE

=


	HĐ 1: (3’)

Giới thiệu cụm từ “cung căng dây” hoặc “dây căng cung”

HĐ 2: (25’)

- Cho (O), sđ[image: image1050.wmf]»

AB

, sđ[image: image1051.wmf]»

CD

 nhỏ hơn 1800 sao cho [image: image1052.wmf]»

AB

 = [image: image1053.wmf]»

CD

. Chứng minh AB = CD.

- Cho (O), AB = CD. Chứng minh [image: image1054.wmf]»

AB

 = [image: image1055.wmf]»

CD

.

Cho học sinh làm bài tập trên bảng. 

Từ đó hình thành định lí.

Gọi một học sinh phát biểu định lí 1.

- Cho học sinh đọc định lí 2 SGK.

Cho học sinh làm bài tập ?2 SGK trang 71.

HĐ 3: Củng cố (16’)

- Cho học sinh làm bài tập 11 SGK trang 71

* Yêu cầu học sinh đọc đề.

* Giáo viên vẽ hình trên bảng.

* Gợi ý câu a:

Tứ giác AO’BO là hình gì? Vì sao? Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

Gọi học sinh lên bảng làm câu b.

Giáo viên sửa sai (nếu có) để hoàn chỉnh bài giải trên bảng.

HĐ 4: Về nhà (1’)

- Nắm vững định lí 1, định lí 2.

- Bài tập: 10, 12, 13, 14 SGK trang 71, 72

- Nghiên cứu bài học tiếp theo: Góc nội tiếp.
	Học sinh lắng nghe giới thiệu của giáo viên.

Làm bài tập giáo viên yêu cầu.

Theo dõi.

Phát biểu định lí 1

Đọc định lí 2

Làm bài tập ?2 SGK trang 71

Đọc đề bài tập 11 SGK trang 71

Vẽ hình vào vở.

Dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải.

Nhận xét

Lắng nghe dặn dò của giáo viên và ghi bài tập về nhà


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 13/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 40




GÓC NỘI TIẾP

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

-  Nắm được định nghĩa, tính chất góc nội tiếp của đường tròn. Mối liên hệ giữa các góc nội tiếp với các dây, góc nội tiếp với góc ở tâm…

2. Về kĩ năng

 - Biết cách chứng minh mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn. Mối liên hệ giữa các góc nội tiếp với các dây, góc nội tiếp với góc ở tâm…


- Biết vận dụng thành thạo kiến thức về góc nội tiếp trong việc giải bài tập. 

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	GÓC NỘI TIẾP
	1. Định nghĩa
	- Nêu lên được định nghĩa về góc nội tiếp
	- Vận dụng được định nghĩa góc nội tiếp trong việc xác định góc nào là góc nội tiếp
	- Bằng cách đo đạt và so sánh được số đo của góc nội tiếp và số đo cung bị chắn

	
	
	Câu 1.1.1:  Hãy nêu định nghĩa góc nội niếp
	Câu 1.2.1:  Vì sao các góc sau không phải là góc nội tiếp
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	Câu1.3.1: Bằng dụng cụ, hãy so sánh số đo của góc nội tiếp [image: image1058.wmf]·
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với số đo cung bị chắn BC trong các hình sau:
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	2. Định lí
	- Nêu lên được định lí về mối liên hệ giữa góc nội tiếp với số đo cung bị chắn
	- Biết viết giả thiết, kết luận của định lí


	- Biết cách chứng minh để tìm ra được định lí

	
	
	Câu 2.1.1: Hãy phát biểu định lí nói lên mối liên hệ giữa góc nội tiếp với số đo cung bị chắn
	Câu 2.2.1: Hãy viết giả thiết và kết luận của định lí trên
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	Câu 2.3.1: Hãy chứng minh định lí trên trong các trường hợp sau:

- Tâm O nằm trên một cạnh của [image: image1063.wmf]·
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- Tâm O nằm bên trong [image: image1064.wmf]·
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- Tâm O nằm bên ngoài [image: image1065.wmf]·
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	3. Hệ quả
	- Nêu lên được mối liên hệ giữa các góc nội tiếp với các cung bị chắn chắn và ngược lại

- Nêu lên được mối liên hệ giữa các góc nội tiếp với góc ở tâm

- Nêu lên được số đo góc nội tiếp chắn nữa đường tròn
	- Biết minh họa câu 3.1.1, câu 3.1.2, câu 3.1.3 bằng hình vẽ
	- Biết áp dụng được hệ quả vào việc giải bài tập

	
	
	Câu 3.1.1: Hãy nêu mối liên hệ giữa các góc nội tiếp với các cung bị chắn chắn và ngược lại

Câu 3.1.2: Hãy nêu mối liên hệ giữa các góc nội tiếp với góc ở tâm

Câu 3.1.3: Hãy cho biết số đo góc nội tiếp chắn nữa đường tròn
	Câu 3.2.1: Hãy minh họa câu 3.1.1, câu 3.1.2, câu 3.1.3 bằng hình vẽ


	Câu 3.3.1: Các khẳng định sau đúng hay sai?

a. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau

b. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	1. Định nghĩa: (SGK)
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: Góc nội tiếp đường tròn

2. Định lí
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* Trường hợp 1: O thuộc một cạnh của góc.
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* Trường hợp 2: O nằm trong góc

* Trường hợp 3: Tâm O nằm ngoài góc.
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3. Hệ quả: SGK


	HĐ1: (10’)

Nhận xét gì về vị trí điểm A, AB, AC.

Từ đó giáo viên hình thành cho học sinh định nghĩa ở SGK.

Yêu cầu học sinh đọc định nghĩa ở SGK

Cho học sinh làm bài tập ?1 SGK trang 73

Cho học sinh làm bài tập ?2 SGK trang 73

HĐ 2: (15’)

Qua ?2 hãy nêu mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn bởi góc đó.

Yêu cầu học sinh đọc định lí. Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận.

Giáo viên hướng dẫn học sinh chứng minh.

- Xét O [image: image1081.wmf]Î

AB

- Xét O nằm trong [image: image1082.wmf]·
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- Xét O nằm ngoài [image: image1083.wmf]·
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Giáo viên hướng dẫn học sinh chứng minh trường hợp 1, còn trường hợp 2, 3 học sinh về nhà chứng minh.

HĐ 3: Hệ quả (15’)

Giáo viên vẽ hình.

Hãy nêu mối liên hệ giữa [image: image1084.wmf]·
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Hãy nêu mối liên hệ giữa [image: image1086.wmf]¼

¼

,

BaCDbE


[image: image1087.emf]a

b

C

A

B

F

E

D


Nêu mối liên hệ giữa [image: image1088.wmf]·
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HĐ 4: Củng cố (4’)

BT 15 SGK

HĐ 5 Về nhà (1’)

BT 16, 17, 18, 19, 20 SGK
	Nhận xét vị trí của A, AB, AC

Theo dõi giới thiệu của giáo viên.

Đọc định nghĩa SGK

Làm ?1

Làm ?2

Theo dõi.

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Đọc định lí, vẽ hình và viết giả thiết, kết luận.

Học sinh theo dõi chứng minh định lí.

Quan sát hình vẽ.

Trả lời câu hỏi của giáo viên.

Giải thích vì sao có nhận xét như vậy.

Quan sát hình vẽ, trả lời, giải thích.

Quan sát hình vẽ, trả lời, giải thích.

Làm bài tập 15 SGK.

Ghi bài tập về nhà
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 20/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 41




LUYỆN TẬP GÓC NỘI TIẾP

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

-  Nắm được định nghĩa, tính chất góc nội tiếp của đường tròn. Mối liên hệ giữa các góc nội tiếp với các dây, góc nội tiếp với góc ở tâm…

2. Về kĩ năng

 - Biết cách chứng minh mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn. Mối liên hệ giữa các góc nội tiếp với các dây, góc nội tiếp với góc ở tâm…


- Biết vận dụng thành thạo kiến thức về góc nội tiếp trong việc giải bài tập. 

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP GÓC NỘI TIẾP
	1. Kiểm tra bài củ
	- Nêu được định lí về mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn

- Chứng minh được định lí về mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn
	
	
	

	
	
	Câu 1.1.1:  Hãy phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn


	
	
	

	
	2. Bài 19 sgk/75
	
	
	- Vận dụng được kiến thức góc nội tiếp chắn nữa đường tròn

- Vận dụng được tính chất ba đường cao của một tam giác
	

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: (Bài 19): Cho đường tròn (O), đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn, SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M và N. Gọi H là giao điểmvcủa BM và AN. Chứng minh SH vuông góc với AB
	

	
	3. Bài 22 sgk/76
	
	- Vận dụng được kiến thức góc nội tiếp chắn nữa đường tròn

- Vận dụng được hệ thức lượng trong tam giác vuông
	
	

	
	
	
	Câu 3.2.1: Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng ta luôn có: 

MA2 = MB.MC
	
	

	
	4. Bài 26 sgk/76
	
	
	- Vận dụng được kiến thức của góc nội tiếp

- Vận dụng được tính chất của hai cung nằm trong hai đoạn thẳng song song
	

	
	
	
	
	Câu 4.3.1: Cho AB, AC, BC là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa cung AB vẽ dây MN song song với dây BC> Gọi giao điểm của MN và AC là S. Chứng minh SM = SC và SN = SA
	

	
	5. Bài tập nâng cao
	
	
	
	- Vận dụng được kiến thức góc nội tiếp để giải quyết bài tập

	
	
	
	
	
	Câu 5.4.1: Cho 
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. Lấy điểm D, E, F thuộc (O) sao cho AD = AB, BE = BC, CF = CA.

Tính các góc của 
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III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 19 SGK.
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Bài 26 SGK
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Nối AM, NC.
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 MA = NC

Vậy 
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Bài tập thêm:


	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ (7’).

Phát biểu và chứng minh định lí về góc nội tiếp đường tròn.

HĐ 2: Luyện tập (37’)

- Cho học sinh làm bài tập 19 SGK

Gọi học sinh lên bảng trình bày bài giải.

- Cho học sinh lên bảng làm bài tập 22 SGK.

Gọi học sinh lên bảng trình bày bài giải.

- Cho học sinh làm bài tập 26 SGK.

Gọi học sinh đọc đề, vẽ hình.

Gọi học sinh lên bảng trình bày bài giải.

Giáo viên sửa sai (nếu có) để hoàn chỉnh bài giải trên bảng.

- Cho học sinh làm thêm bài tập sau:

Cho 
[image: image1104.wmf]D

ABC nội tiếp trong (O), biết 
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. Lấy điểm D, E, F thuộc (O) sao cho AD = AB, BE = BC, CF = CA.

Tính các góc của 
[image: image1106.wmf]D

DEF.

Cho học sinh thảo luận theo nhóm làm bài tập và kết quả trình bày ở trên bảng.

HĐ 3: Về nhà (1’)

- Bài tập 23, 24, 25 SGK trang 76

- Bài tập 16, 17, 19, 20 SBT.

- Xem trước bài học tiếp theo.
	Một học sinh lên

 bảng để kiểm tra

Làm bài tập 19 SGK

Lên bảng trình bày.

Đọc đề, làm bài tập 22 SKG.

Lên bảng trình bày bài giải.

Đọc đề bài tập 26. Suy nghĩ.

Trình bày bài giải.

Nhận xét, bổ sung đề hoàn chỉnh bài giải trên bảng ( nếu có).

Học sinh ghi đề bài tập.

Vẽ hình vào vở.

Tiến hành thảo luận trong ít phút rồi trình bày bài giải trên bảng.

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải trên bảng.

Lắng nghe dặn dò, ghi bài tập về nhà.


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 20/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 42:


GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là gì?

- Nắm được mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với số đo cung bị chắn

- Nắm được mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với góc nội tiếp cùng chắn một cung

2. Về kĩ năng

- Biết vận dụng kiến thức (khái niệm, định lí, hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung) để giải bài tập.

- Rèn luyện khả năng tư duy phân tích, tổng hợp.

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 


	1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
	- Nêu lên được khái niệm về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
	- Vận dụng được khái niệm về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong việc xác định góc nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
	- Vẽ được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

- Bước đầu xác định mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với số đo cung bị chắn
	

	
	
	Câu 1.1.1: Hãy nêu khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
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	Câu 1.2.1: Hãy giải thích vì sao các góc ở hình 23,24,25,26 không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung


	Câu 1.3.1:

a. Hãy vẽ góc Bax tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong ba trường hợp sau:
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b. Trong mỗi trường hợp câu a), hãy cho biết số đo cung bị chắn
	

	
	2. Định lí
	- Nêu lên được định lí về mối liên hệ giữa góc góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với số đo cung bị chắn
	- Biết viết giả thiết, kết luận của định lí mối liên hệ giữa góc góc tạo bởi tia tiếp tuyến
	- Biết cách chứng minh định lí mối liên hệ giữa góc góc tạo bởi tia tiếp tuyến
	- Vận dụng được định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung và định lí góc nội tiếp để giải bài tập

- Bước đầu tìm được mối liên hệ giữa chúng

	
	
	Câu 2.1.1: Hãy phát biểu định lí nói lên mối liên hệ giữa góc nội tiếp với số đo cung bị chắn
	Câu 2.2.1: Hãy viết giả thiết và kết luận của định lí trên
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	Câu 2.3.1: Hãy chứng minh định lí trên trong các trường hợp sau:

- Tâm đường đường tròn nằm trên cạnh chứa dây cung

- Tâm đường đường tròn nằm bên ngoài góc

- Tâm đường đường tròn nằm bên trong góc
	Câu 2.4.1: Hãy so sánh số đo của góc 
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Câu 2.4.2: Hãy nêu mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với góc nội tiếp cùng chắn một cung

	
	3. Hệ quả
	- Nêu lên được mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với góc nội tiếp cùng chắn một cung
	
	- Vận dụng được mối liên hệ giữa góc ở tâm với góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong bài toán cụ thể
	

	
	
	Câu 3.1.1: Hãy nêu mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với góc nội tiếp cùng chắn một cung
	
	Câu 3.3.1: Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm P khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại B của đường tròn. Chứng minh: 
[image: image1114.wmf]·

·

APO

PBT

=


	


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
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2. Định lí : (SGK)

* Chứng minh:
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* Tâm O nằm ngoài góc
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* Tâm O ở ngoài góc:

3. Hệ quả
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	HĐ 1: (15’)

Cho học sinh đọc phần 1 SGK trang 67

- Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc như thế nào?

- Ở hình vẽ bên, hãy cho biết góc nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

- Cho học sinh làm bài tập ?1

Gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời câu hỏi

- Cho học sinh làm bài tập ?2

Gọi lần lượt ba học sinh lên bảng vẽ câu a

Gọi ba học sinh lần lượt lên bảng làm câu b.

HĐ2: (15’)

Thông qua bài tập ?2, giáo viên hỏi: Hãy nêu mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với số đo cung bị chắn.

Gọi học sinh đọc định lí ở sách giáo khoa.

Giáo viên và học sinh cùng chứng minh định lí.

- Cho học sinh làm bài tập ?3 ở SGK.

Gọi học sinh trả lời câu hỏi.

HĐ 3: (6’)

Thông qua ?3, hãy nêu mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với góc nội tiếp cung chắn cung đó.

HĐ 4: Củng cố (8’)

Cho học sinh làm bài tập 27 ở sách giáo khoa.

HĐ 5: Về nhà (1’)

- Nắm vững lí thuyết đã học.

- Bài tập: 28, 29, 30, 31, 32 SGK trang 79.
	Học sinh đọc SGK trang 67

Suy nghĩ, trả lời câu hỏi của giáo viên

Trả lưòi câu hỏi cảu giáo viên.

Làm bài tập ?1

Làm bài tập ?2

Học sinh lắng nghe, suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của giáo viên.

Đọc định lí ở SGK.

Cùng với giáo viên chứng minh.

Làm ?3 SGK.

Lắng nghe, trả lời câu hỏi của giáo viên.

Làm bài tập 27 SGK.

Lắng nghe dặn dò, ghi bài tập về nhà.
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 27/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 43:

LUYỆN TẬP GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm vững chắc góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là gì?

- Nắm vững chắc mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với số đo cung bị chắn

- Nắm vững chắc mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với góc nội tiếp cùng chắn một cung

2. Về kĩ năng

- Vận dụng thành thạo kiến thức (khái niệm, định lí, hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung) để giải bài tập.

- Rèn luyện khả năng tư duy phân tích, tổng hợp.

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

	1. Kiểm tra kiến thức
	- Nêu được định lí về mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với cung bị chắn

- Chứng minh được định lí về mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với cung bị chắn
	
	- Thành thạo kĩ năng vẽ hình

- Áp dụng được kiến thức về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung để giải bài tập
	

	
	
	Câu 1.1.1:  Hãy phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn

	
	Câu 1.3.1: Cho đường tròn (O), (O’) cắt nhau ở A, B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O’) cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P. Tia PB cắt đường tròn (O’) tại Q. Chứng minh đường AQ song song với tiếp tuyến tại P của đường tròn (O)
	

	
	2. Bài 31 sgk/79
	
	- Vận dụng được định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung để tính góc
	
	

	
	
	
	Câu 2.2.1: Cho đường tròn (O;R) và dây cung BC = R. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt nhau ở A. Tính 
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	3. Bài 32 sgk/80
	
	
	- Vận dụng được định lí góc tạo bởi tia tuyến tuyến và dây cung

- Vận dụng được tính chất của hai góc góc ngoài của tam giác

- Vận dụng được về mối liên hệ giữa góc nội tiếp và góc tạo bở tia tiếp tuyến và dây cung
	

	
	
	
	
	Câu 3.3.1: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Một tiếp tuyến của đường tròn tại P cắt đường thẳng AB tại T (điểm B nằm giữa O và T). Chứng minh: 
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	4. Bài tập thêm
	
	
	
	- Vận dụng được về mối liên hệ giữa góc nội tiếp và góc tạo bở tia tiếp tuyến và dây cung

- Chứng minh được tam giác đồng dạng

- Biết suy ra đại lượng này không phụ thuộc vào đại lượng kia

	
	
	
	
	
	Câu 4.4.1: Từ một điểm M cố định ở bên ngoài đường tròn (O), ta kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB của đường tròn.

a. Chứng minh: MT2 = MA.MB và tích này không phụ thuộc vào cát tuyến MAB.

b. Khi cát tuyến MAB đi qua tâm. Cho MT = 20 cm; MB = 50cm. Tính bán kính của (O).


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 31
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Bài 32

[image: image1134.emf]1

1

B

T

O

P

A



[image: image1135.wmf]APB

D

 vuông tại P


[image: image1136.wmf]µ

µ

0

1

90

AB

ị==


mà 
[image: image1137.wmf]µ

1

B

là góc ngoài của 
[image: image1138.wmf]TPB

D

 nên 
[image: image1139.wmf]µ

µ

µ

11

BPT

=+

 

hay 
[image: image1140.wmf]µ

µ

µ

0

1

90

APT

++=


mà 
[image: image1141.wmf]µ

µ

1

AP

=

(cùng chắn 
[image: image1142.wmf]»

PB

)

nên 
[image: image1143.wmf]µ

µ

0

1

290

PT

+=


Bài tập
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vì cát tuyến MAB kẻ tuỳ ý nên ta luôn có MT2 = MA.MB không phụ thuộc vào vị trí của cát tuyến MAB
	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ (10’)

- Phát biểu và chứng minh định lí góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài tập 28 SGK

HĐ 2: Luyện tập (34’)

- Cho học sinh làm bài tập 31 SGK trang 79.

Gọi học sinh đọc đề, giáo viên vẽ hình.

Gọi học sinh lên bảng làm bài giải.

Gợi ý:
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- Cho học sinh làm bài tập 32 SGK.

Gợi ý:

Tìm mối liên hệ giữa 
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Suy ra điều phải chứng minh.

- Cho học sinh làm bài tập sau:

Từ một điểm M cố định ở bên ngoài đường tròn (O), ta kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB của đường tròn.

a. Chứng minh: MT2 = MA.MB và tích này không phụ thuộc vào cát tuyến MAB.

b. Khi cát tuyến MAB đi qua tâm. Cho MT = 20 cm; MB = 50cm. Tính bán kính của (O).

- Giáo viên và học sinh làm câu a.

- Cho học sinh làm tiếp câu b (Áp dụng kết quả của câu a)

HĐ 3: Về nhà (1’)

- Xem lí thuyết

- Nghiên cứu bài học tiếp theo.

- BTVN: 24, 26, 27 SBT
	Hai học sinh lên bảng để kiểm tra.

Làm bài tập 31 SGK trang 79

Dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải.

Làm bài tập 32 SGK

Dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải.

Học sinh ghi đề, vẽ hình.

Tiến hành làm bài tập a với giáo viên.

Tiến hành làm câu b (sử dụng kết quả của câu a)

Lắng nghe dặn dò, ghi bài tập về nhà.
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 27/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 44:

GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. 

 GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Học sinh biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.

- Học sinh phát biểu và chứng minh định lí về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn
2. Về kĩ năng

- Vận dụng thành thạo kiến thức để giải bài tập.

- Rèn luyện khả năng tư duy phân tích, tổng hợp.

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN
	1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
	- Biết được góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

- Phát biểu được mối liên hệ của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn với cung bị chắn
	- Chứng minh được định lí nói về mối liên hệ giữa góc có đỉnh ở bên trong đường tròn vói cung bị chắn

- Vận dụng thành thạo kiến thức về góc nội tiếp
	

	
	
	Câu 1.1.1: Quan sát hình vẽ, cho biết góc BEC là góc gì?
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Câu 1.1.2: Hãy phát biểu định lí về mối liên hệ giữa góc có đỉnh ở bên trong đường tròn với số đo cung bị chắn?
	Câu 1.2.1: Cho hình vẽ sau:
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Hãy chứng minh
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	2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
	- Biết được góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

- Phát biểu được mối liên hệ của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn với cung bị chắn
	- Chứng minh được định lí nói về mối liên hệ giữa góc có đỉnh ở bên trong đường tròn vói cung bị chắn

- Vận dụng thành thạo kiến thức về góc nội tiếp
	- Vận dụng được định lí về mối liên hệ giữa góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn vói cung bị chắn

- Vận dụng thành thạo kiến thức về góc nội tiếp

	
	
	Câu 2.1.1: Quan sát hình vẽ, cho biết góc BEC là góc gì?
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Câu 2.1.2: Hãy phát biểu định lí về mối liên hệ giữa góc có đỉnh ở bên trong đường tròn với số đo cung bị chắn?
	Câu 1.2.1: Cho hình vẽ sau:
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Hãy chứng minh

[image: image1168.wmf]·

BEC

=

sđ 
[image: image1169.wmf]»

BC

-sđ
[image: image1170.wmf]»

AD

)/2
	Câu 2.3.1: Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Trên cung nhỏ AC lấy một điểm M. Gọi S là giao điểm của AM và BC. Chứng minh: 
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III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt
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1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.
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Chứng minh
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1183.wmf]·
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2. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.
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Bài 37
	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ: (6’)

Giáo viên vẽ hình trên bảng và yêu cầu học sinh xác định góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung; viết cung thức tính số đo góc đó với số đo cung bị chắn.

HĐ 2: (14’)

- Giáo viên vẽ hình và nói: 
[image: image1190.wmf]·
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 là góc có đỉnh E ở bên trong đường tròn. Ta nói 
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 là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Ta quy ước mỗi góc có đỉnh ở bên trong đường tròn chắn hai cung, một cung nằm trong góc đối đỉnh của nó. Vậy 
[image: image1192.wmf]·
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 chắn các cung nào?

- Góc ở tâm có phải là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn hay không?

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc định lí ở SGK.

Viết giả thiết, kết luận của định lí đó.

- Giáo viên cùng học sinh chứng minh định lí đó thông qua ?1

Gợi ý: Hãy tạo góc nội tiếp chắn 
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HĐ 3: (15’)

Cho học sinh đọc SGK trong 3 phút và cho biết những điều hiểu biết về khái niệm góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

Cho học sinh quan sát hình 33, 34, 35 SGK

Đọc định lí ở SGK

Dựa vào hình 33, 34, 35 SGK viết giả thiết, kết luận.

Giáo viên chứng minh trường hợp 1, trường hợp 2, 3 học sinh về nhà chứng minh.

HĐ 4: Củng cố: (8’)

Bài tập 37sách giáo khoa

HĐ 5: Về nhà: (2’)

- Hệ thống các loại góc của đường tròn.

- BT: 37, 39, 40 SGK


	Lắng nghe, trả lời câu hỏi của giáo viên.

Học sinh theo dõi giới thiệu của giáo viên rồi trả lời câu hỏi của giáo viên nêu ra.

Đọc định lí, viết giả thiết, kết luận của định lí đó

Cùng với giáo viên chứng minh định lí.

Đọc sách giáo khoa rồi trả lời câu hỏi của giáo viên.

Quan sát hình

Đọc định lí

Viết giả thiết, kết luận.

Cùng với giáo viên chứng minh trường hợp 1.

Làm bài tập 37

Lắng nghe dặn dò
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 27/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 45:
LUYỆN TẬP GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN.

 GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Học sinh nắm vững được góc góc nào là góc có đỉnh ở bên trong, góc nào là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

- Học sinh nắm vững định lí về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn
2. Về kĩ năng

- Vận dụng thành thạo kiến thức để giải bài tập.

- Rèn luyện khả năng tư duy phân tích, tổng hợp.

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN
	1. Kiểm tra kiến thức củ
	- Phát biểu được định lí về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
	
	- Vận dụng được định lí vào giải bài tập
	

	
	
	Câu 1.1.1: Phát biểu định lí về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
	
	Câu 1.3.1: Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC. Gọi M, N là điểm chính giữa của 
[image: image1194.wmf]»
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, 
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 cắt dây AB tại E và dây cắt dây AC tại H. Chứng minh tam giác AHE là tam giác cân
	

	
	2. Bài 41 sgk/83
	
	- Vận dụng được định lí của góc có đỉnh ở bên trong, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
	
	

	
	
	
	Câu 2.2.1: Qua điểm A ở bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai cát tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và CM cắt nhau tại một điểm S nằm trong hình tròn. Chứng minh: 
[image: image1196.wmf]µ
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	3. Bài 40 sgk/83
	
	- Vận dụng thành thạo kiến thức góc nội tiếp

- Vận dụng thành thạo kiến thức góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
	
	

	
	
	
	Câu 3.2.1: Qua điểm S ở bên ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến SA và cát tuyến SBC của đường tròn. Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D. Chứng minh SA = SD
	
	

	
	4. Bài tập bổ sung
	
	
	
	- Vận dụng được kiến thức góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

- Vận dụng thành thạo kiến thức góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

	
	
	
	
	
	Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến MB, MC. Vẽ đường kính BOD, CD và MB cắt 

nhau tại A.

Chứng minh: M là trung điểm của AB.


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 40

[image: image1614.png]




[image: image1199.wmf]·

»

»

¼

¼

»

»

µ

¶

(

)

»

»

»

»

¼

·

·

12

2

2

sdABsdCE

ADS

sdABE

SAD

BECEAA

sdABsdECsdABsdBE

sdABE

ADSSAD

+

=

=

==

+=+

=

ị=



[image: image1200.wmf]SAD

ÞD

cân


[image: image1201.wmf]SASD

ị=


Bài 41

Bài tập bổ sung


	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ: (10’)

- Phát biểu định lí về góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn.

- Bài tập 36 SGK trang 82.

HĐ 2: Luyện tâp (34’)

- Giáo viên sửa bài tập 40 SGK trang 83

+ Giáo viên vẽ hình

+Trình bày chứng minh 
[image: image1202.wmf]·
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+ Nhận xét 
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Gọi học sinh trình bày bài giải.

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải trên bảng (nếu có)

- Cho học sinh làm bài tập 41 SGK

+ Giáo viên vẽ hình, viết giả thiết, kết luận.

+ Cho học sinh làm ít phút, sau đó gọi học sinh lên bảng trình bày.
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- Cho học sinh làm bài tập: Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến MB, MC. Vẽ đường kính BOD, CD và MB cắt 

nhau tại A.

Chứng minh: M là trung điểm của AB.

HĐ 3: Về nhà (1’)

- Làm bài tập 42, 43 SGK trang 83

- Đọc bài: Cung chứa góc.
	Học sinh lên bảng để kiểm tra.

Học sinh trình bày bài giải dựa vào các hướng dẫn của giáo viên.

Nhận xét

Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận

Làm ít phút, sau đó lên bảng trình bày bài giải.

Ghi đề bài tập, vẽ hình.

Làm bài tập

Lắng nghe dặn dò.
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 27/01/2018
Ngày dạy: 

Tiết 46:




CUNG CHỨA GÓC

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Hiểu bài toán quỹ tích “cung chứa góc”

2. Về kĩ năng

Vận dụng quỹ tích cung chứa góc 
[image: image1206.wmf]a

 vào bài toán quỹ tích và dựng hình đơn giản

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	CUNG CHỨA GÓC
	1. Bài toán quỹ tích “cung chứa góc”
	- Dự đoán được quỹ tích cung chứa góc 900
- Dự đoán được quỹ tích cung chứa góc 
[image: image1207.wmf]a

 khác 900
	- Chứng minh được quỹ tích chứa góc 900 là đường tròn đường kính chứa cạnh huyền của tam giác


	- Kết luận được quỹ tích cung chứa góc

- Vẽ được quỹ tích cung chứa góc

	
	
	Câu 1.1.1: Cho hình vẽ sau:

[image: image1208.emf]B

M

A


Hãy dự đoán quỹ tích các điểm M thỏa mãn 
[image: image1209.wmf]·
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Câu 1.1.2: Cho hình vẽ sau:

[image: image1210.emf]α
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Hãy dự đoán quỹ tích các điểm M thỏa mãn 
[image: image1211.wmf]·
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 khác 900

	Câu 1.2.1: Cho đoạn thẳng CD. Vẽ ba điểm N1, N2, N3 sao cho 
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3

CND

 = 900. Chứng minh rằng ba điểm N1, N2, N3 nằm trên đường tròn đường kính CD


	Câu 1.3.1: Hãy cho biết quỹ tích cung chứa góc là gì?

Câu 1.3.2: Hãy nêu các bước vẽ cung chứa góc 
[image: image1216.wmf]a



	
	2. Cách giải bài toán quỹ tích
	-Nắm được các bước giải bài toán quỹ tích
	
	- Tìm được quỹ tích của một điểm

	
	
	Câu 2.1.1: Hãy nêu các bước giải bài toán quỹ tích
	
	Câu 2.3.1: Cho hình thoi ABCD có cạnh AB cố định. Tìm quỹ tích giao điểm O của hai đường chéo trong các hình thoi đó


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	1. Bài toán quỹ tích cung chứa góc

Bài toán;

[image: image1217.emf]D
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Bài ?2

Kết luận:

Với đoạn thẳng AB và 
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 (00 < 
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 < 1800) thì quỹ tích điểm M thoả mãn 
[image: image1220.wmf]·
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 là hai cung chứa góc 
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 dựng trên đoạn thẳng AB.

* Chú ý:

Cách vẽ cung chứa góc 
[image: image1222.wmf]a

 (Hình 40a, b)

2. Cách giải các bài toán quỹ tích.

Bài 45 sgk/86
	HĐ 1:(24’)

- Cho học sinh đọc đề bài toán.

- Giáo viên vẽ hình bài tập ?1 lên bảng.

- Có 
[image: image1223.wmf]·
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[image: image1224.wmf]Þ

 có nhận xét gì về các đoạn thẳng N1O; N2O; N3O.

Từ đó giáo viên vẽ đường tròn đường kính CD.

Đó là trường hợp 
[image: image1225.wmf]0

90

a

=

. Vậy nếu 
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 thì sao?

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần kết luận.

Giáo viên giới thiệu chú ý SGK.

HĐ 2: (8’)

Để chứng minh quỹ tích các điểm M thoả mãn tính chất T là một hình H nào đó ta làm thế nào?

HĐ 3: Củng cố (12’)

Bài 45 sách giáo khoa.

HĐ 4: Về nhà (1’)

- Xem lại lý thuyết

- BT: 44, 46, 47, 48 sách giáo khoa.
	Đọc đề bài toán

Học sinh vẽ hình lên bảng.

Dựa vào gợi ý của giáo viên để làm ?1

Lắng nghe

Đọc chú ý sách giáo khoa.

Đọc sách giáo khoa, trả lời câu hỏi của giáo viên.

Làm bài 45

Lắng nghe dặn dò.
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

 


VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 03/02/2018
Ngày dạy: 

Tiết 47:




LUYỆN TẬP CUNG CHỨA GÓC

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Hiểu bài toán quỹ tích “cung chứa góc”

2. Về kĩ năng

Vận dụng quỹ tích cung chứa góc 
[image: image1227.wmf]a

 vào bài toán quỹ tích và dựng hình đơn giản

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP CUNG CHỨA GÓC
	1. Bài 48 sgk/87
	
	- Vận dụng được quỹ tích cung chứa góc để tìm quỹ tích của một điểm
	
	

	
	
	
	Câu 1.1.1: Cho hai điểm A, B cố định. Từ A vẽ các tiếp tuyến với các đường tròn tâm B có bán kính không lớn hơn AB. Tìm quỹ tích các tiếp điểm
	
	

	
	2. Bài 50 sgk/87
	
	
	- Vận dụng tỉ số lượng giác để chứng minh một góc không đổi

- Vận dụng quỹ tích cung chứa góc để tìm quỹ tích các điểm
	

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Cho đường tròn đường kính AB cố định, M là một điểm chạy trên đường tròn. Trên tia đối của tia MA lấy điểm I sao cho MI = 2 MB.

a. Chứng minh 
[image: image1228.wmf]·
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không đổi

b. Tìm tập hợp các điểm I nói trên
	

	
	3. Bài 51 sgk/87
	
	
	
	- Vận dụng được quỹ tích cung chứa góc để chứng minh các điểm thuộc cùng một đường tròn

	
	
	
	
	
	Câu 3.4.1: Cho I, O lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp 
[image: image1229.wmf]ABC
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 với 
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= 600. Gọi H là giao điểm của các đường cao BB’ và CC’. Chứng minh các điểm B, C, O, H, I cùng thuộc một đường tròn


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 41
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Vậy quỹ tích điểm I là cung chứa góc 1350 dựng trên BC (trừ 
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Bài 50
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b. Do 
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  26034’. Tập hợp các điểm I là hai cung chứa góc  26034’ dựng trên AB.

Bài 51

Xét tứ giác AB’HC’ ta có:


[image: image1241.wmf]·

·

00

''120120

BHCBHC

=ị=


Trong 
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Như vậy, H và I đều nằm trên cung chứa góc 1200 dựng trên BC

Mặt khác tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O nên góc nội tiếp BAC trong đường tròn có số đo 600 
[image: image1244.wmf]·
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Vậy O cũng nằm trên cung chứa góc 1200 dựng trên BC. Điều này có nghĩa là B, C, O, H, I cùng thuộc một đường tròn
	HĐ 1: Kiểm tra, sữa bài tập (12’)

Phát biểu quỹ tích cung chứa góc.

Nếu 
[image: image1245.wmf]·
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 thì quỹ tích của M là gì?

- Sửa bài tập 41

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm:
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Kết luận

HĐ 2: Luyện tập (32’)

- Bài 50

Gợi ý câu a: 
[image: image1247.wmf]·
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, MI = 2MB, hãy xác định 
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Giáo viên hướng dẫn câu b.

GV: Hãy dự đoán quỹ tích các điểm I

Bài 51

Gợi ý: Tính 
[image: image1249.wmf]·
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. Kết luận.

HĐ 3: Về nhà (1’)

Bài tập: 51, 52 SGK. 35, 36 SBT/78

Đọc bài “Tứ giác nội tiếp”
	Một học sinh lên bảng để kiểm tra.

Dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải.

Đọc đề

Lắng nghe, trả lời câu hỏi của giáo viên.

Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

Lắng nghe dặn dò
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 03/02/2018
Ngày dạy: 

Tiết 48:




TỨ GIÁC NỘI TIẾP

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp , tính chất về góc của tứ giác nội tiếp.

- Biết rằng có những tứ giác nội tiếp được và cũng có những tứ giác không nội tiếp được bất kì đường tròn nào?

- Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp
2. Về kĩ năng

Vận dụng được kiến thức về tứ giác nội tiếp để giải bài tập

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	TỨ GIÁC NỘI TIẾP
	1. Khái niệm tứ giác nội tiếp
	- Nhận biệt được một tứ giác nội tiếp đường tròn

- Phát biểu được khái niệm tứ giác nội tiếp
	
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Cho các hình vẽ sau, hãy nêu nhận xét về vị trí các đỉnh đối với đường tròn

Câu 1.1.2: Hãy nêu khái niệm tứ giác nội tiếp
	[image: image1616.png]
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	[image: image1618.png]




	
	2. Định lí
	- Phát biểu được định lí
	- Viết được giả thiết và kết luận định lí
	- Vận dụng định lí về góc nội tiếp để chứng minh định lí
	- Vận dụng định lí để tính số đo của các góc trong tứ giác nội tiếp

	
	
	Câu 2.1.1: Hãy phát biểu định lí nói lên mối liên hệ giữa các góc đối của tứ giác nội tiếp
	Câu 2.2.1: Hãy viết giả thiết và kết luận của định lí nói lên mối liên hệ giữa các góc đối của tứ giác nội tiếp
	Câu 2.3.1: Hãy chứng minh  định lí nói lên mối liên hệ giữa các góc đối của tứ giác nội tiếp
	Câu 2.4.1: Biết tứ giác ABCD nội tiếp, hãy điền vào ô trống trong bảng (nếu có thể)
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III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
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NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt
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1. Khái niệm tứ giác nội tiếp

[image: image1622.png]


Định nghĩa: (sgk)

Tứ giác ABCD nội tiếp (O)

2. Định lí

gt     ABCD nội tiếp (O)

kl     
[image: image1254.wmf]µ

µ

0

180

AC

+=

; 
[image: image1255.wmf]µ

µ

0

180

DB

+=


3. Định lí đảo

[image: image1256.emf]A
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gt    tứ giác ABCD, 
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kl    ABCD nội tiếp
	HĐ 1: Vào bài (5’)

Giáo viên vẽ hình lên bảng:

Hãy nhận xét vị trí các đỉnh của tứ giác đó với đường tròn.

Như vậy tứ giác ABCD nội tiếp. Vậy tứ giác nội tiếp là gì và làm thế nào để chứng minh một tứ giác nội tiếp đường tròn thì ta đi học bài 7.

HĐ 2: (8’)

Vậy dựa vào đó, hãy cho biết thế nào là tứ giác nội tiếp.

Gọi một vài học sinh nhắc lại định nghĩa.

HĐ 3: (10’)

Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O). Hãy chứng minh 
[image: image1258.wmf]µ

µ

0

180

AC

+=


Qua bài tập này giáo viên hình thành cho học sinh định lí SGK.

[image: image1623.png]


Yêu cầu học sinh phát biểu định lí.

Vẽ hình, viết giả thiết kết luận của định lí.

HĐ 4: (8’)

Như vậy ta biết tứ giác EFGH không nội tiếp đường tròn. Vậy một tứ giác khi nào thì nội tiếp 
[image: image1259.wmf]Þ

yêu cầu học sinh đọc định lí đảo SGK.

Vẽ hình, yêu cầu học sinh viết giả thiết, kết luận.

HĐ 5: Củng cố (10’)

- Cho học sinh làm bài tập 53 trên phiếu học tập.

- Cho học sinh làm bài tập: Cho 
[image: image1260.wmf]ABC

D

 có ba đường cao AH, BK, CF. Hãy tìm các tứ giác nội tiếp.

HĐ 6: Về nhà (2’)

- Nắm vững lí thuyết.

- Làm bài tập ở sách giáo khoa.
	Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên

Lắng nghe giới thiệu vào bài.

Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

Nhắc lại định nghĩa.

Học sinh làm bài tập.

Phát biểu định lí

Viết giả thiết, kết luận.

Đọc định lí ở sách giáo khoa.

Viết giả thiết, kết luận.

Học sinh làm bài tập giáo viên yêu cầu.

Lắng nghe dặn dò.
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 10/02/2018
Ngày dạy: 

Tiết 49:




LUYỆN TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp , tính chất về góc của tứ giác nội tiếp.

- Biết rằng có những tứ giác nội tiếp được và cũng có những tứ giác không nội tiếp được bất kì đường tròn nào?

- Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp
2. Về kĩ năng

Vận dụng được kiến thức về tứ giác nội tiếp để giải bài tập

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP  TỨ GIÁC NỘI TIẾP
	1. Kiểm tra kiến thức
	- Phát biểu được định nghĩa, tính chất về góc của tứ giác nội tiếp.
	
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Phát biểu định nghĩa, tính chất về góc của tứ giác nội tiếp.


	
	
	

	
	2. Bài 58 sgk/89
	
	- Vận dụng được điều kiện tứ giác nội tiếp đường tròn

- Tìm được tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác
	
	

	
	
	
	Câu 2.2.1: Cho tam giác đều ABC. Trên nữa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, lấy điểm D sao cho DB = DC và 
[image: image1261.wmf]·
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=
[image: image1262.wmf]·
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a. Chứng minh tứ giác ABDC nội tiếp

b. Vẽ đường tròn đi qua A, B, C, D
	
	

	
	3. Bài 54 sgk/90
	
	
	- Vận dụng được điều kiện tứ giác nội tiếp đường tròn

- Vận dụng được kiến thức về tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
	

	
	
	
	
	Câu 3.3.1: Tứ giác ABCD có 
[image: image1263.wmf]·

ABC

 + 
[image: image1264.wmf]·

ADC

 = 1800. Chứng minh rằng các đường trung trực của AC, BD, AB cùng đi qua một điểm
	

	
	4. Bài 56 sgk/89
	
	
	
	- Vận dụng được kiến thức về tứ giác nội tiếp

- Vận dụng được kiến thức về góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

	
	
	
	
	
	Câu 4.4.1: Xem hình dưới. Hãy tìm số đo các góc của tứ giác ABCD
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III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	[image: image1624.png]


Bài 54

Tứ giác ABCD có
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[image: image1267.wmf]Þ

Tứ giác ABCD nội tiếp (O).
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OA = OB = OC = OD
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Các đường trung trực của AB, BD, AC cùng đi qua một điểm.

Bài 58
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Theo đề bài ta có: 
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Tương tự: 
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Vậy tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD.

Bài 56
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	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ (7’)

Phát biểu định nghĩa, tính chất về góc của tứ giác nội tiếp.

HĐ 2: Luyện tập (37’)

- Bài 54

Giáo viên vẽ hình, gợi ý học sinh chứng minh:

Tứ giác ABCD có tổng số đo bằng 1800 nên ta kết luận điều gì?

- Bài 58

Gọi học sinh đọc đề

Giáo viên vẽ hình.

Để chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn thì ta chứng minh điều gì?

Giáo viên gọi học sinh lên bảng chứng minh.

Giáo viên sửa sai (nếu có) để hoàn chỉnh bài giải.

Giáo viên gọi học sinh lên bảng làm câu b.

Nhận xét, bổ sung.

- Bài 56

Giáo viên vẽ hình lên bảng

Gợi ý:

Gọi x là sđ
[image: image1278.wmf]¼
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Tìm mối liên hệ giữa 
[image: image1279.wmf]·
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Tính x, sau đó tính các góc.

Gọi học sinh lên bảng làm bài tập

Nhận xét, bổ sung (nếu có) để hoàn chỉnh bài giải trên bảng.

HĐ3: Về nhà (1’)

Bài tập: Cho 
[image: image1280.wmf]ABC

D

 có ba góc nhọn nội tiếp (O;R). Hai đường cao BD và CE.

Chứng minh OA
[image: image1281.wmf]^

DE

- Xem trước bài “Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp”
	Một học sinh lên bảng để kiểm tra.

Học sinh vẽ hình vào vở.

Trả lời câu hỏi của giáo viên.

Đọc đề.

Vẽ hình vào vở.

Dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải

Nhận xét

Làm câu b

Nhận xét

Học sinh vẽ hình vào vở

Dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải.

Lên bảng trình bày

Nhận xét

Lắng nghe dặn dò

Ghi bài tập về nhà.


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 10/02/2018
Ngày dạy: 

Tiết 50:


ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP


I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm vững định nghĩa đa giác nội tiếp, ngoại tiếp đường tròn

- Nắm được tính chất của đa giác đều về sự nội tiếp, ngoại tiếp đường tròn
2. Về kĩ năng

- Biết vẽ tâm của đa giác đều, từ đó vẽ được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một đa giác.
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP
	1. Định nghĩa
	- Nắm được định nghĩa thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác

- Nắm được định nghĩa thế nào là đường tròn nội tiếp đa giác
	
	- Vẽ được các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp đa giác

- Tính được bán kính của đường tròn nội tiếp
	

	
	
	Câu 1.1.1: Thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác?

Câu 1.1.2: Thế nào là đường tròn nội tiếp đa giác?
	
	Câu 1.3.1:

a. Vẽ tam giác đều ABC cạnh a = 3 cm

b. Vẽ đường tròn (O;R) ngoại tiếp 
[image: image1282.wmf]ABC

V

. Tính R

c. Vẽ đường tròn (O;r) nội tiếp 
[image: image1283.wmf]ABC

V

. Tính r

d. Vẽ 
[image: image1284.wmf]IJK
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 đều ngoại tiếp đường tròn (O;R). 
	

	
	2. Định lí
	- Nắm được định lí về tính chất nội tiếp, ngoại tiếp của đa giác đều
	
	
	- Vẽ được đường tròn nội tiếp của của các đa giác đều.

- Tính được cạnh của đa giác đều theo bán kính

	
	
	Câu 2.1.1: Hãy phát biểu định lí về tính chất nội tiếp, ngoại tiếp của đa giác đều
	
	
	Câu 2.4.1: Vẽ hình lục giác đều, hình vuông, tam giác đều cùng nội tiếp đường tròn (O;R) rồi tính các cạnh của các hình đó theo R


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	1. Định nghĩa

[image: image1625.png]



ABCD: nội tiếp (O;R)

ABCD: ngoại tiếp (O;r)

Bài ?

[image: image1626.png]7
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2. Định lí

Bài 62

[image: image1285.emf]I
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Bài 63
	HĐ 1: (15’)

- Giáo viên vẽ hình 49 lên bảng và giới thiêu: Hình vuôngABCD nội tiếp (O;R) và ngoại tiếp (O;r).

Vậy thế nào là đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp đa giác.

- Cho học sinh đọc định nghĩa sách giáo khoa trang 91

- Giáo viên lần lượt gọi học sinh lên bảng thực hiện yêu cầu mà bài tập ? đã nêu.

Giáo viên sửa sai để hoàn chỉnh bài giải trên bảng (nếu có)

HĐ 2: (8’)

Giáo viên: Bất kì đa giác đều nào cũng có đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp?

Cho học sinh đọc định lí sách giáo khoa (Thừa nhận định lí, không chứng minh)

HĐ 3: Luyện tập (21’)

Bài 62 sách giáo khoa trang 91

Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ hình và tính R và r theo a.

- Làm thế nào để vẽ đường tròn ngoại tiếp 
[image: image1286.wmf]ABC
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- Nêu cách tính R

- Nêu cách tính r = OH

- Để vẽ đường tròn ngoại tiếp 
[image: image1287.wmf]IJK

D

 ngoại tiếp (O;R) ta làm thế nào?

- Bài 63

HĐ 3: Về nhà (1’)

- Nắm vững lí thuyết

- Bài tập 61, 64 sách giáo khoa.

- Bài tập 44, 46, 50 sách bài tập trang 81
	Quan sát hình vẽ

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Đọc định nghĩa

Làm ?

Theo dõi

Đọc định lí

Làm bài tập 62

Làm bài tập 63

Lắng nghe dặn dò


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 20/02/2018
Ngày dạy: 

Tiết 51:


ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN


I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm vững các công thức tính độ dàii đường tròn 
[image: image1288.wmf]2
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2. Về kĩ năng

- Biết cách tính độ dài đường tròn, cung tròn.

- Biết vận dụng công thức 
[image: image1290.wmf]2
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 để tính
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN
	1. Công thức tính độ dài đường tròn
	- Nắm được công thức tính độ dài đường tròn dựa vào bán kính, đường kính
	- Vận dụng được công thức để tính chu vi đường tròn
	
	- Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn để làm bài toán thực tế

	
	
	Câu 1.1.1: Hãy nêu công thức tính độ dài đường tròn
	Câu 1.2.1: Hãy tính chu vi đường tròn, biết bán kính 5cm
	
	Câu 1.4.1 : Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh sau có đường kính là 1,672 m và bánh trước có đường kính là 88 cm. Hỏi khi bánh sau lăn được 10 vòng thì bánh trước lăn được mấy vòng ?

	
	2. Công thức tính độ dài cung tròn
	
	- Xây dựng được công thức tính độ dài cung tròn

- Phát biểu được công thức tính độ dài 
	
	

	
	
	
	Câu 2.1.1: Hãy điển biểu thức thích hợp vào chỗ trồng (…) trong dãy lập luận sau:

- Đường tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có độ dài là ……

- Vậy cung 10, bán kính R có độ dài 
[image: image1292.wmf]0
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Suy ra cung n0, bán kính R có độ dài là

Câu 2.2.2: Qua câu 2.2.1, hãy nêu công thức tính độ dài cung tròn
	
	


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	[image: image1627.png]
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1. Công thức tính độ dài đường tròn
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Ví dụ: Hãy tính chu vi đường tròn, biết bán kính 5cm

2. Cung thức tính độ dài cung tròn
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Bài 69

Chu vi bánh sau: 
[image: image1296.wmf]1
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Chu vi bánh trước: 
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Quãng đường xe đi:
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Số vòng lăn của bánh trước là
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	HĐ 1: (10’): Kiểm tra bài cũ

Làm bài tập 61 sách giáo khoa.

HĐ 2: (12’)

Giáo viên nêu công thức tính chu vi của đường tròn đã học ở lớp 5

Giáo viên yêu cầu học sinh làm ví dụ 

HĐ 3: (12’)

Giáo viên hướng dẫn học sinh lập luận để xác định công thức:

+ Đường tròn bán kính R có độ dài là.................

+ Cung 10 có độ dài như thế nào?

+ Cung n0 có độ dài như thế nào?

HĐ 4: (6’): Tìm hiểu về số 
[image: image1300.wmf]p


Giáo viên yêu cầu học sinh đọc “Có thể em chưa biết” ở sách giáo khoa trang 94

HĐ 5: Củng cố (6’)

- Nêu công thức tính độ dài cung tròn, độ dài đường tròn.

- Cho học sinh làm bài tập 69 sách giáo khoa trang 95.

+ Bánh sau: d1 = 1,672m

+ Bánh trước: d2 = 0,88m

Bánh sau lăn 10 vòng thì bánh trước lăn mấy vòng?

Ta cần tính điều gì?

Giáo viên yêu cầu học sinh làm.

HĐ 6: Về nhà (1’)

- Nắm công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn.

- Bài tập: 68, 70, 73, 75 sách giáo khoa trang 95

bài 52, 53 sách bài tập trang 81.
	Một học sinh lên bảng để kiểm tra

Lắng nghe

Làm ví dụ

Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. Từ đó xác định công thức tính độ dài cung tròn

Đọc “Có thể em chưa biết”

Trả lời các câu hỏi của giáo viên

Làm bài tập 69 sách giáo khoa

Suy nghĩ trả lời câu hỏi của giáo viên

Lắng nghe dặn dò


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 20/02/2018
Ngày dạy: 

Tiết 52:


LUYỆN TẬP ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN


I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm vững các công thức tính độ dàii đường tròn 
[image: image1301.wmf]2
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2. Về kĩ năng

- Biết cách tính độ dài đường tròn, cung tròn.

- Biết vận dụng công thức 
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 để tính
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	LUYỆN TẬP ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN
	1. Bài 68 sgk/95
	
	- Viết được công thức tính độ dài đường tròn

- Tìm được mối liên hệ giữa độ dài của các đường tròn có các đường kính được tạo từ ba điểm thẳng hàng
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa A và C. Chứng mình rằng độ dài của nữa đường tròn có đường kính AC bằng tổng các độ dài của hai nữa đường tròn đường kính AB và BC
	

	
	2. Bài 75 sgk/ 96
	
	
	- Vận dụng được công thức tính độ dài cung tròn, mối liên hệ giữa góc ở tâm và góc nội tiếp cungd chắn một cung để chứng minh độ dài hai cung bằng nhau

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Cho đường tròn (O), bán kính OM. Vẽ đường tròn tâm O’, đường kính OM. Một bán kính OA của đường tròn (O) cắt đường tròn (O’) ở B. Chứng minh: 
[image: image1305.wmf]»
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	3. Bài 62 sbt/
	
	- Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn để giải bài toán thực tế
	

	
	
	
	Câu 3.2.1: Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn. Giả thiết quỹ đạo này tròn và có bán kính 150 triệu km. Cứ hết một năm thì Trái Đất quay được một vòng quanh Mặt Trời. Biết một năm có 365 ngày, hãy tính quãng đường đi được của Trái Đất sau 1 ngày (làm tròn đến 10000 km)
	


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 68
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Độ dài nữa (O1): 
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Độ dài nữa (O2): 
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Độ dài nữa (O3): 
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Mà AC = AB + BC
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Bài 62 SBT

Quãng đường đi được của Trái Đất sau 1 ngày là


[image: image1318.wmf]2.3,14.150000000

2580822

365

2580000()

km

»

»


	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ: (8’)

Làm bài tập 70 sách giáo khoa

Làm bài tập 71 sách giáo khoa

HĐ 2: Luyện tập (36’)

- Bài tập 68 sách giáo khoa

Giáo viên vẽ hình lên bảng và yêu cầu: Tính độ dài nữa cung tròn đường kính AC, AB, BC

+ Độ dài nữa đường tròn (O1)?

+ Độ dài nữa đường tròn (O2)?

+ Độ dài nữa đường tròn (O3)?

Nêu mối liên hệ giữa AB, BC, AC

- Bài 75 sách giáo khoa

Giáo viên vẽ hình lên bảng

Gợi ý:

Gọi 
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- Cho học sinh làm bài tập 62 sách bài tập

Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn. Giả thiết quỹ đạo này tròn và 
[image: image1321.wmf]150
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 triệu km. Cứ hết một năm quay được một vòng quanh Mặt Trời. Biết 1 năm có 365 ngày, hãy tính quãng đường đi được của  Trái Đất sau 1 ngày (làm tròn đến 10000 km)

HĐ 3: Về nhà (1’)

Xem trước bài học tiếp theo
	Hai học sinh lên bảng để kiểm tra

Học sinh vẽ hình vào vở

Tính toán những phần giáo viên gợi ý

Trình bày bài giải

Học sinh vẽ hình vào vở

Dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải

Học sinh ghi đề bài tập vào vở

Suy nghĩ, trình bày bài giải

Lắng nghe dặn dò
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 27/02/2018
Ngày dạy: 

Tiết 53:


DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN. HÌNH QUẠT TRÒN


I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm vững các công thức tính diện tích hình tròn 
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2. Về kĩ năng

- Biết cách tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn

- Biết vận dụng công thức 
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3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN. HÌNH QUẠT TRÒN
	1. Công thức tính diện tích hình tròn
	- Nắm được công thức tính diện tích hình tròn dựa vào bán kính, đường kính
	
	- Áp dụng được công thức tính diện tích hình tròn để tính diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông
	- Nắm được mối liên hệ giữa diện tích và bán kính khi có 1 đại lượng thay đổi

	
	
	Câu 1.1.1: Hãy nêu công thức tính diện tích hình tròn
	
	Câu 1.3.1: Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông có cạnh là 4 cm
	Câu 1.4.1 : Diện tích hình tròn thay đổi thế nào khi bán kính tăng gấp đôi

	
	2. Công thức tính diện tích hình quạt tròn
	
	- Xây dựng được công thức tính diện tích hình quạt tròn 

- Phát biểu được công thức diện tích hình quạt tròn

- Áp dụng được công thức để tính diện tích hình quạt tròn
	
	

	
	
	
	Câu 2.1.1: Hãy điển biểu thức thích hợp vào chỗ trồng (…) trong dãy lập luận sau:

- Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có diện tích là ……

- Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 10 có diện tích là …

Hình quạt tròn bán kính R, cung 0 có diện tích S =  …

Câu 2.2.2: Qua câu 2.2.1, hãy nêu công thức tính diện tích hình quạt tròn

Câu 2.2.3 : Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6 cm, số đo cung 360
	
	


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết 

trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	1. Công thức tính diện tích hình tròn
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2. Cách tính diện tích hình quạt tròn


Hình quạt tròn AOB tâm O, bán kính R, cung n0 là
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Bài 81a

Bài 82
	HĐ 1: (12’)

Muốn tính diện tích hình tròn, ta làm như thế nào?

- Cho học sinh làm bài tập 77 sách giáo khoa trang 98

+ Bán kính của đường tròn (O) bằng bao nhiêu?

+ Tính S = ?

Gọi học sinh lên bảng tính

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải trên bảng (nếu có)

HĐ 2: (15’)

Giáo viên giới thiệu hình quạt tròn như sách giáo khoa

Để xây dựng công thức tính diện tích hình quạt tròn ta làm ? sách giáo khoa

Cho học sinh làm bài tập ? sách giáo khoa

Giáo viên ghi công thức lên trên bảng

- Cho học sinh làm bài tập 79 sách giáo khoa trang 79

HĐ 3: Củng cố ((17’)

- Cho học sinh làm bài tập 81a sách giáo khoa trang 99

Cho học sinh làm trong ít phút, sau đó yêu cầu học sinh trả lời

- Cho học sinh làm bài tập 82 sách giáo khoa trang 99

Cho học sinh lần lượt lên bảng điền kết quả vào bảng

HĐ 4: Về nhà (1’)

- Nắm vững các công thức đã học

- Bài tập 78, 80, 83 sách giáo khoa trang 98, 99

- Bài tập: 63, 64, 65, 66 sách bài tập trang 82, 83

- Chuẩn bị tiết sau luyện tập.
	Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên

Làm bài tập 77 sách giáo khoa trang 98

Lên bảng trình bày bài giải

Nhận xét, bổ sung

Đọc sách giáo khoa

Lắng nghe giới thiệu của giáo viên

Làm bài tập ? sách giáo khoa

Ghi công thức vào vở

Làm bài tập 79 sách giáo khoa

Làm bài tập 81 sách giáo khoa

Làm bài tập 82 sách giáo khoa

Lần lượt lên bảng điền

Lắng nghe dặn dò của giáo viên
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 27/02/2018
Ngày dạy: 

Tiết 54:


LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN


I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm vững chắc các công thức tính diện tích hình tròn 
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2. Về kĩ năng

- Biết cách tính độ dài đường tròn, cung tròn.

- Biết vận dụng công thức 
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3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
	1. Bài 83 sgk/99
	
	
	- Vận dụng được công thức tính diện tích hình tròn
	

	
	
	
	
	Câu 1.3.1:

a. Hình vẽ (tạo bởi cung tròn) với HI = 10 cm, HO = BI = 2cm. Nêu cách vẽ

[image: image1339.emf]Hình 62
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b. Tính diện tích hình HOABINH (miền gạch sọc)

c. Chứng tỏ rằng hình tròn đường kính NA có cùng diện tích với hình HOABINH đó
	

	
	2. Bài 85 sgk/100
	
	
	
	- Vận dụng được công thức tính diện tích hình quạt tròn, diện tích tam giác để tính được diện tích hình viên phân

	
	
	
	
	
	Câu 2.4.1: Hình viên phân là phần hình tròn giới hạn bởi một cung và dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích hình viên phân AmB, biết góc ở tâm 
[image: image1340.wmf]·
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	3. Bài 86 sgk/100
	
	- Vận dụng được công thức tính diện tích hình tròn để tính được diện tích hình vành khăn
	
	

	
	
	
	Câu 3.2.1: Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm.

[image: image1342.emf]O
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a. Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1 và R2 (giả sử R1 > R2)

b. Tính diện tích hình vành khăn khi R1 = 10,5 cm và R2 = 7,8 cm
	
	

	
	4. Bài 72 sbt/84
	
	
	
	Vận dụng được các kiến thức về diện tích (hình tròn, hình quạt tròn…) để tính

	
	
	
	
	
	Câu 4.4.1: Cho tam giác ABC vuông tại A và đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB. Biết BH = 2 cm, HC = 6 cm. Tính

a. Tính S(O) 

b. Tính tổng diện tích hai hình viên phân AmH  và BmH

c. Tính diện tích hình quạt AOH


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 83

S[image: image1343.emf]Hình 62

I

B O H

A

N

HOABINH = 
[image: image1344.wmf]22

11

5316

22

pppp

+-=


c. NA = 5 + 3 = 8

Diện tích của hình tròn đường kính NA là 
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	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ (10’)

HS 1: Làm bài tập 78 sách giáo khoa trang 98

HS 2: Làm bài tập 66 sách bài tập trang 83

HĐ 2: Luyện tập (34’)

- Cho học sinh làm bài tập 83 sách giáo khoa

Giáo viên cho học sinh nêu cách vẽ

Giáo viên vẽ hình lên bảng.

Hãy nêu cách tính diện tích của hình HOABINH

Gọi học sinh lên bảng tính

Cho học sinh làm câu c

Gọi học sinh lên bảng trình bày. Nếu học sinh không tính được thì giáo viên gợi ý: Tính NA, tính bán kính, tính diện tích, Kết luận

-  Giáo viên cho học sinh làm bài tập 85 sách giáo khoa

Giáo viên vẽ hình lên bảng.

Giới thiệu khái niệm hình viên phân.

Làm thế nào để tính diện tích hình viên phân.

Tính Sq = ?

Tính SAOB = ?

Tính Shvp = ?

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 86 sách giáo khoa

Giáo viên giới thiệu khái niệm hình vành khăn

Cho học sinh làm, sau đó gọi học sinh lên bảng trình bày

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 72 sách bài tập.

Cho học sinh vẽ hình

a. Tính S(O) 

b. Tính tổng diện tích hai hình viên phân AmH  và BmH

c. Tính diện tích hình quạt AOH

HĐ 3: Về nhà (1’)

Trả lời các câu hỏi ở ôn tập chương

Làm bài tập ở phần ôn tập chương
	Hai học sinh lên bảng để kiểm tra

Nêu cách vẽ hình.

Vẽ hình vào vở

Trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải

Lắng nghe giới thiệu của giáo viên

Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi của giáo viên

Lắng nghe giới thiệu của học sinh về hình vành khăn

Lên bảng trình bày bài giải

Làm bài tập 72 sách bài tập

Lắng nghe dặn dò của giáo viên
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Hoạt động giải toán.

- Hoạt động giải toán.




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 04/03/2018
Ngày dạy: 

Tiết 55:


ÔN TẬP CHƯƠNG III


I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Ôn tập, hệ thống các kiến thức của chương về số đo cung, liên hệ giữa cung và dây, dây và đường kính, các loại góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp, cách tính độ dại đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn
2. Về kĩ năng

- Rèn kĩ năng đọc hình, làm bài tập
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	ÔN TẬP CHƯƠNG III
	1. Ôn tập lí thuyết
	- Phát biểu được các loại góc với đường tròn và mối liên hệ giữa các góc đó với cung bị chắn

- Phát biểu được định nghĩa đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp đa giác

- Nắm được công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn
	- So sánh được hai cung
	- Nắm được dây vuông góc với đường kính để suy ra hai cung bị chắn

- Nắm được định lí hai cung chắn giữa hai dây song song.

	
	
	Câu 1.1.1: Góc ở tâm là gì? Hãy nêu định lí nói lên mối liên hệ giữa góc ở tâm với cung bị chắn?

Câu 1.1.2: Góc nội tiếp là gì? Hãy nêu định lí nói lên mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn?

Câu 1.1.3: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là gì? Hãy nêu định lí nói lên mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với cung bị chắn?

Câu 1.1.4: Hãy nêu định lí nói lên mối liên hệ giữa góc có đỉnh ở bên trong đường tròn với cung bị chắn?

Câu 1.1.5: Hãy nêu định lí nói lên mối liên hệ giữa góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn với cung bị chắn?

Câu 1.1.6: Thế nào là đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp đa giác

Câu 1.1.7: Đúng hay sai?

Tứ giác nội tiếp đường tròn khi có một trong các điều kiện sau:

+ A, B, C, D cách đều tâm
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+ Góc ngoài tại đỉnh B bằng góc A

Câu 1.1.8: Nêu công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn
	Câu 1.2.1: Cho hình vẽ 
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c. 
[image: image1357.wmf]»

sdAB

nhỏ > 
[image: image1358.wmf]»

sdCD

 nhỏ khi nào?

d. Cho E là một điểm trên cung AB. Điền vào dấu (...) để được khẳng định đúng 
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	Câu 1.3.1: Cho  hình vẽ
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Cho (O), đường kính AB, dây CD không đi qua tâm và cắt đường kính AB tại H. Hãy điền mũi tên (
[image: image1362.wmf],

ÞÜ

) để được suy luận đúng. Phát biểu định lí thể hiện trên sơ đồ.

Câu 1.3.2: Phát biểu định lí hai cung chắn giữa hai dây song song.

	
	2. Bài tập
	
	- Tính được độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn
	- Vẽ được các loại góc: góc nội tiếp, góc ở tâm, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn. Đồng thời tính được các góc đó

	
	
	
	Câu 2.2.1 : Cho hình vẽ sau
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b. Tính độ dài hai cung AqB và ApB

c. Tính diện tích hình quạt tròn OAqB
	Câu 2.3.1 : Cho hình vẽ [image: image1365.emf]Hình 67
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Cung AmB có số đo 600. Hãy

a. Vẽ góc ở tâm chắn cung AmB. Tính góc AOB

b. Vẽ góc nội tiếp đỉnh C chắn cung AmB. Tính góc ACB

c. Vẽ góc tạo bởi tia tiếp tuyến Bt và dây cung BA. Tính góc Abt

d. Vẽ góc ADB có đỉnh D ở bên trong đường tròn. So sánh 
[image: image1366.wmf]·
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e. Vẽ góc AEB có đỉnh E ở bên ngoài đường tròn (E và C nằm cùng phía đối với AB) So sánh 
[image: image1368.wmf]·
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III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Ôn tập lí thuyết
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Ôn tập về góc với đường tròn

Bài 89
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Ôn tập về tứ giác nội tiếp

Ôn tập về đường tròn ngoại tiếp, đường trong nội tiếp

Ôn tập về độ dài đường tròn, diện tích hình tròn

Bài 91


	HĐ 1: Ôn tập lí thuyết (14’)

Giáo viên đưa bài tập: Cho (O), 
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d. Cho E là một điểm trên cung AB. Điền vào dấu (...) để được khẳng định đúng 
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Bài 2: Cho hình vẽ. Hãy điền mũi tên (
[image: image1386.wmf],

ÞÜ

) để được suy luận đúng. 

Giáo viên vẽ EF//AB, phát biểu định lí hai cung chắn giữa hai dây song song.

HĐ 2: (12’)

Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 89 sách giáo khoa.

Gọi học sinh lần lượt lên bảng trình bày bài giải

HĐ3: (7’)

Thế nào là tứ giác nội tiếp, tứ giác nội tiếp có tính chất gì?

Bài tập: Đúng hay sai?

Tứ giác nội tiếp đường tròn khi có một trong các điều kiện sau:

+ A, B, C, D cách đều tâm
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+ Góc ngoài tại đỉnh B bằng góc A

HĐ 4: (5’)

Thế nào là đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp đa giác đều

Phát biểu định lí về đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác đều.

HĐ 5

Bài tập 91 sách giáo khoa

Cho học sinh làm, gọi học sinh lên bảng trình bày

HĐ 6: Về nhà (2’)

Tiếp tục ôn tập lí thuyết

Hoàn thành các bài tập còn lại
	Học sinh ghi đề, làm bài tập giáo viên yêu cầu

Trả lời các câu hỏi của giáo viên

Làm bài tập giáo viên yêu cầu

Phát biểu định lí

Học sinh làm bài tập giáo viên yêu cầu

Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên

Làm bài tập giáo viên yêu cầu

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Làm bài tập 91

Lắng nghe dặn dò
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 04/03/2018
Ngày dạy: 

Tiết 56:




ÔN TẬP CHƯƠNG III (TT)


I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Ôn tập, hệ thống các kiến thức của chương về số đo cung, liên hệ giữa cung và dây, dây và đường kính, các loại góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp, cách tính độ dại đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn
2. Về kĩ năng

-  Vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập về tính toán các đại lượng liên quan tới đường tròn, hình tròn để giải bài tập
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ÔN TẬP CHƯƠNG III (TT)
	1. Bài 91 sgk/104
	
	- Tính được bán kính của đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp đa giác đều
	
	

	
	
	
	Câu 1.3.1: 

a. Vẽ hình vuông cạnh 4 cm

b. Vẽ đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó. Tính bán kính R của đường tròn này

c. Vẽ đường tròn nội tiếp hình vuông đó. Tính bán kính r của đường tròn này
	
	

	
	2. Bài 93 sgk.104
	
	
	- Tính được chu vi, bán kính của đường tròn
	

	
	
	
	
	Câu 2.3.1 : Có ba bánh răng cưa A, B, C cùng chuyển động ăn khớp nhau. Khi một bánh quay  thì hai bánh xe còn lại cũng quay theo. Bánh A có 60 răng, bánh B có 40 răng, bánh C có 20 răng. Biết bán kính bánh C là 1 cm. Hỏi

a. Khi bánh xe C quay 60 vòng thì bánh xe B quay mấy vòng ?

b. Khi bánh xe A quay 80 vòng thì bánh xe B quay mấy vòng ?

c. Bán kính của bánh xe A và B là bao nhiêu ?
	

	
	3. Bài 95 sgk/105
	
	
	
	- Vận dụng được các kiến thức về tứ giác nội tiếp, kiến thức về các loại góc và cung bị chắn để giải bài tập

	
	
	
	
	
	Câu 3.4.1 : Các đường cao hạ từ A và B của tam giác A, B, C cắt nhau tại H ( góc C khác 900) và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại C và D. Chứng minh rằng:

a. CD = CE

b. 
[image: image1388.wmf]BHD

V

 cân

c. CD = CH

	
	4. Bài 98 sgk/105
	
	
	
	- Tìm được quỹ tích các điểm

	
	
	
	
	
	Câu 4.4.1: Cho đường tròn tâm O và một điểm A cố định trên đường tròn. Tìm quỹ tích các trung điểm M của dây AB khi điểm B di động trên đường tròn


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt
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b.
	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ: (8’)

Giáo viên vẽ hình, yêu cầu học sinh tính x và y

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải

HĐ 2: Luyện tập (36’)

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 90 sách giáo khoa trang 104

Giáo viên quy ước 1 cm trên bảng

Giáo viên bổ sung câu d, e

d. Tính diện tích miền tô ở hình vẽ giới hạn bởi hình vuông và đường tròn

e. Tính diện tích hình viên phân BmC

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 93 sách giáo khoa

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề

Gọi học sinh lần lượt lên bnảg làm câu a, b, c

Nhận xét, sửa sai (nếu có) để hoàn chỉnh

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 95 sách giáo khoa trang 104

Giáo viên vẽ hình lên bảng

Cho học sinh làm bài tập, lần lượt gọi học sinh lên bảng trình bày bài giải

Bổ sung: Vẽ đường cao thứ ba (CC’) cắt (O) tại F. Chứng minh tứ giác A’HB’C; AC’B’C nội tiếp

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 98 sách giáo khoa

HĐ 3: Về nhà (1’)

Ôn tập lại lý thuyết

Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết
	Học sinh lên bảng để kiểm tra

Học sinh làm bài tập 90 sách giáo khoa

Làm tiếp câu d, e mà giáo viên bổ sung

Đọc đề

Lần lượt lên bảng để trình bày bài giải

Học sinh vẽ hình vào vở

Lần lượt lên bảng trình bày bài giải

Làm bài tập bổ sung

Làm bài tập 98 sách giáo khoa

Lắng nghe dặn dò
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 11/03/2018
Ngày dạy: 

TIẾT 57:                   
                       KIỂM TRA CHƯƠNG 3 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

Câu 1: (3 điểm). Trong hình vẽ sau (Hình 1), 

cho đường tròn tâm O, bán kính R = OA = 5,4cm 

và 
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1.1) Tính số đo cung lớn AnB.

1.2) Tính độ dài hai cung AmB và AnB.



1.3) Tính diện tích hình quạt tròn OAmB. 

          Hình 1


Câu 2: (2 điểm) 


Hãy tính diện tích miền gạch sọc trong các hình vẽ sau (đơn vị độ dài: cm)


2.1)   Hình 2





2.2)  Hình 3

       
[image: image1395]                                      

Câu 3: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A và một điểm D nằm giữa A và B. Qua B kẻ đường thẳng d ( CD. Đường thẳng d cắt các đường thẳng CD và AC theo thứ tự tại 2 điểm M và N.


3.1) Chứng minh các tứ giác ACBM, ADMN nội tiếp.


3.2) So sánh 
[image: image1396.wmf]·
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ACB vaø NDA 



3.3) Chứng minh rằng: NA.NC = NB.NM
Câu 4: (1 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC = 2R. A là điểm di động trên nửa đường tròn đó. Gọi D và E theo thứ tự là trung điểm của các dây AC và AB. Tìm quỹ tích các giao điểm M của BD và CE.

---HẾT---

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (4đ)
	1.1
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	1.2
	Độ dài cung 
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Độ dài cung 
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	1.3
	Diện tích hình quạt tròn OAmB là: 
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	1đ

	Câu 2 (3đ)
	2.1
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Diện tích hình tròn bán kính R=3cm là 
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Diện tích hình tròn bán kính r=2cm là 
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Diện tích miền gạch sọc là:
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12

SSS94515,7(cm)

=-=p-p=p»

 
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	
	2.2
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Diện tích hình quạt tròn bán kính R=3,5cm số đo cung 70o là 
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 Diện tích hình quạt tròn bán kính r=2,5cm số đo cung 70o là 
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Diện tích miền gạch sọc là:
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	Câu 3 (4đ)
	
	[image: image1416.emf]d

N

M

B

A

C

D


	0,5đ

	
	3.1
	(ABC vuông tại A
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Điểm A thuộc đường tròn đường kính BC (1)

Ta có d ( DC tại M nên 
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[image: image1420.wmf]Þ

Điểm M thuộc đường tròn đường kính BC (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image1421.wmf]Þ

t/g BMAC nt đường tròn đường kính BC

Ta có: 
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Điểm A thuộc đường tròn đường kính ND (3)

Ta có d ( DC tại M nên 
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[image: image1425.wmf]Þ

Điểm M thuộc đường tròn đường kính ND (4)

Từ (3) và (4) 
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	3.2
	t/g BMAC nt 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1428.wmf]·
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ACBNMA

=

(cùng bù với góc BMA) (5)

t/g ADMN nt đường tròn đường kính ND 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1430.wmf]·
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Từ (3) và (4) 
[image: image1431.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1432.wmf]·
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	3.3
	Xét 
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	Câu 4 (1đ)
	4
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Nên M luôn chuyển động trên đường tròn đường kính OA khi B di động trên đường tròn.
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Ngày soạn: 11/03/2018
Ngày dạy: 

Chương IV   


HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

Tiết 58:

HÌNH TRỤ - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ
I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Qua mô hình, nhận biết được hình trụ và đặc biệt là các yếu tố: đường sinh, chiều cao, bán kính có liên quan tới việc tính toán và thể tích hình trụ
2. Về kĩ năng

-  Biết các công thức diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, từ đó vận dụng vào việc tính toán diện tích, thể tích của hình trụ
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	HÌNH TRỤ - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ)
	1. Hình trụ
	- Nắm được các kiến thức về hình trụ: Đáy của hình trụ, mặt xung quanh, đường sinh của hình trụ
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Lọ gốm ở hình sau có dạng hình trụ

[image: image1441.jpg]



Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình trụ
	
	

	
	2. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng
	- Nắm được kiến thức về hình tạo thành khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng
	
	

	
	
	Câu 2.1.1 : Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy thì phần mặt phẳng nằm trong hình trụ (mặt cắt) là hình gì ?

Câu 2.1.2 : Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục thì mặt cắt là hình gì ?
	
	

	
	3. Diện tích xung quanh của hình trụ
	- Nắm được công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ
	
	- Vận dụng được công thức từ đó suy ra được chiều cao của hình trụ

	
	
	Câu 3.1.1 : Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ

Câu 3.1.2 : Hãy nêu công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ
	
	Câu 3.3.1 : Một hình trụ có bán kính đáy là 7 cm, diện tích xung quanh là 352 cm2. Khi đó, chiều cao của hình trụ là bao nhiêu ?

	
	4. Thể tích của hình trụ
	- Nắm được công thức tính thể thể tích của hình trụ
	- Tính được thể tích của hình trụ
	- Tính được thể tích của hình trụ khi biết diện tích xung quanh

	
	
	Câu 4.1.1 : Hãy nêu công thức tính thể tích của hình trụ
	Câu 1.2.1: Tính thể tích hình trụ biết bán kính đáy 5cm, chiều cao là 11 cm


	Câu 4.3.1 : Chiều cao của hình trụ bằng bán kính đáy của đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314 cm2. Tính bán kính của đường tròn đáy và thể tích của hình trụ.


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	1. Hình trụ: (sgk)


2. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng: (sgk)



3. Diện tích xung quanh của hình trụ


[image: image1442]
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4. Thể tích của hình trụ

V = S.h = 
[image: image1446.wmf]p

r2h

Ví dụ: Tính thể tích hình trụ biết bán kính đáy 5cm, chiều cao là 11 cm


	HĐ 1: (10’)

Cho học sinh đọc sách giáo khoa, trả lời câu hỏi : Mặt xung quanh là gì? Đáy của hình trụ là gì? Đường sinh, chiều cao, trục của hình trụ là gì?

- Cho học sinh làm bài tập ?1 sách giáo khoa trang 107

HĐ 2: (8’)

Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy thì mặt cắt đó là hình gì?

Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục DC thì mặt cắt là hình gì?

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập ?2 sách giáo khoa

HĐ 3: (8’)

- Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ đã được học ở tiểu học

Qua đó giáo viên giới thiệu công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ

HĐ 5: (5’)

Giáo viên nêu công thức tính thể tích của hình trụ

- Cho học sinh làm bài tập áp dụng

HĐ 6: (13’)

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 4 sách giáo khoa

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 6 sách giáo khoa

HĐ 6: (1’)

- Nắm vững kiến thức đã học

- Làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa
	Học sinh đọc sách giáo khoa

Trả lời các câu hỏi của giáo viên

Làm bài tập ?1 sách giáo khoa trang 107

Học sinh đọc sách giáo khoa

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Làm bài tập ?2 sách giáo khoa

Suy nghĩ, trả lời câu hỏi của giáo viên

Ghi công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần

Ghi công thức tính thể tích hình trụ

Làm bài tập 4 sách giáo khoa

Làm bài tập 6 sách giáo khoa

Lắng nghe dặn dò


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 18/03/2018
Ngày dạy: 

Tiết 59:  LUYỆN TẬP HÌNH TRỤ - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ
I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm vững chắc  nhận biết được hình trụ và đặc biệt là các yếu tố: đường sinh, chiều cao, bán kính có liên quan tới việc tính toán và thể tích hình trụ
2. Về kĩ năng

-  Áp dụng các công thức diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, từ đó vận dụng vào việc tính toán diện tích, thể tích của hình trụ
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP HÌNH TRỤ - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ)
	1. Bài 11 sgk/112
	
	
	- Biết được mối liên hệ giữa thể tích của vật bỏ vào với lượng nước dâng lên

- Áp dụng được công thức tính thể tích của hình trụ để tính thể tích
	

	
	
	
	
	Câu 1.3.1: Người ta nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ. Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8 cm2. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5 mm. Hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?
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	2. Bài 12 sgk/ 112
	
	
	- Vận dụng được công thức tính diện tích xung quanh, thể tích hình trụ, đồng thời qua đó, suy ra được chiều cao hoặc bán kính của hình trụ
	

	
	
	Câu 3.1.1 : Điền đầy đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau :

Hình

Bán kính đáy

Đường kính đáy

Chiều cao

Chu vi đáy

Diện tích đáy

Diện tích xung quanh

Thể tích
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	3. Bài 13 sgk/112
	
	
	- Vận dụng được công thức tính thể tích hình trụ, công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật
	

	
	
	
	
	Câu 3.3.1 : Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình sau (lỗ khoan dạng hình trụ), tấm kim loại dày 2 cm, đáy của nó là hình vuông có cạnh 5 cm. Đường kính mũi khoan là 8 mm. Hỏi thể tích phần còn lại của tấm kim loại là bao nhiêu ?
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III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 11

Thể tích tượng đá chính là thể tích cột nước hình trụ có:

Sđáy = 12,8 cm2 

Chiều cao h = 8,5mm = 0,85 cm

Vậy:

V = 12,8.0,85 = 10,88 cm3
Bài 12

Bài 13

Vkl = 5.5.2 = 50 cm3
Vlỗ khoan = 42.2.3,14 = 1,005 cm3
Vcòn lại = 50 – 4.1,005 = 45,98 cm3
	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ: (8’)

HS1: Làm bài tập 7 sách giáo khoa 

HS 2: Làm bài tập 10 sách giáo khoa

HĐ 2: Luyện tập (36’)

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 11 sách giáo khoa trang 112

Đọc đề

Khi nhấn chìm ta thấy nước dâng lên. Vậy hãy cho biết phần nước dâng lên chính là gì?

- Cho học sinh làm bài tập 12 sách giáo khoa trang 112

Cho học sinh làm việc cá nhân rồi lên bảng điền kết quả vào bảng

Nhận xét

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 13 sách giáo khoa trang 113

Muốn tính thể tích phần còn lại của tấm kim loại ta làm thế nào?

Hãy tính cụ thể

HĐ 3: Về nhà (1’)

- Nắm công thức tính diện tích và thể tích của hình trụ

- Làm bài tập 5, 6, 7, 8 sách bài tập

- Đọc bài: Hình nón – Hình nón cụt
	Hai học sinh lên bảng để kiểm tra

làm bài tập 11 sách giáo khoa

Đọc đề

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Trình bày bài giải

Làm bài tập 12 sách giáo khoa

Lần lượt lên bảng điền

Nhận xét

Làm bài tập 13 sách giáo khoa

Trả lưòi câu hỏi của giáo viên

Lắng nghe dặn dò
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 18/03/2018
Ngày dạy: 

Tiết 60:
HÌNH NÓN – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Hiểu và ghi nhớ các khái niệm về hình nón

- Nắm chắc và biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình nón, hình nón cụt
2. Về kĩ năng

-  Biết các công thức diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt, từ đó vận dụng vào việc tính toán diện tích, thể tích của hình nón, hình nón cụt
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	HÌNH NÓN – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH

HÌNH NÓN


	1. Hình nón
	- Nắm được các kiến thức về hình nón: Đáy của hình nón, mặt xung quanh, đường sinh của hình nón
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Cho hình vẽ
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Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình nón
	
	

	
	2. Diện tích xung quanh của hình nón
	- Nắm được công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón
	
	- Vận dụng được công thức tính diện tích của hình nón

	
	
	Câu 2.1.1 : Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình nón

Câu 2.1.2 : Hãy nêu công thức tính diện tích toàn phần của hình nón
	
	Câu 2.3.1 : Cái mũ của chú hề có các kích thước theo hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ (không kể riềm, mép, phần thừa)
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	3. Thể tích của hình nón
	- Nắm được công thức tính thể thể tích của hình nón
	- Nắm được mối liên hệ giữa hình nón với hình trụ có cùng đáy và chiều cao

- Áp dụng được công thức tính diện tích hình nón
	

	
	
	Câu 3.1.1 : Hãy nêu công thức tính thể tích của hình nón
	Câu 3.2.1 : Hãy nêu công thức thể hiện mối liên hệ giữa hình nón, hình trụ có cùng bán kình đáy và chiều cao

Câu 3.2.2 : Tính thể tích của hình nón, biết r  = 5cm, h = 10 cm
	


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	1. Hình nón
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2. Diện tích xung quanh của hình nón
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[image: image1453.wmf].
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Ví dụ: Tính thể tích của hình nón, biết r  = 5cm, h = 10 cm

Câu 2.3.1 : Cái mũ của chú hề có các kích thước theo hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ (không kể riềm, mép, phần thừa)
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	HĐ 1: (12’)

Cho học sinh đọc sách giáo khoa

- Đáy của hình nón , đường sinh, đỉnh, đường cao?

- Cho học sinh làm ?1 sách giáo khoa

HĐ 2: (14’)

Giáo viên thực hành cắt dán mặt xung quanh của hình nón rồi trải ra. Khi đó mặt xung quanh của hình nón là hình gì?

Nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình quạt tròn SAA’A 

Độ dài cung tròn AA’A tính thế nào?

Suy ra diện tích hình quạt tròn SAA’A = ?

Đó là diện tích xung quanh của hình nón

- Cho học sinh hình thành công thức tính Stp 

HĐ 3: (9’)

Giáo viên nêu công thức tính thể tích của hình nón

Nêu ví dụ

HĐ 4: Củng cố (9’)

Giáo viên cho học sinh làm bài tập 21 sách giáo khoa

HĐ 5: Về nhà (1’)

- Nắm vững kiến thức đã học

- Bài tập: 16, 17, 18, 19, 20, 22 sách giáo khoa trang 117, 118
	Đọc sách giáo khoa

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Làm ?1

Theo dõi

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Nắm công thức

Ghi công thứcvào vở

Lắng nghe giới thiệu của giáo viên

Làm bài tập 21 sách giáo khoa

Lắng nghe dặn dò


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 27/03/2018
Ngày dạy: 

Tiết 61:
HÌNH NÓN CỤT – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH

HÌNH NÓN CỤT

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Hiểu và ghi nhớ các khái niệm về hình nón

- Nắm chắc và biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình nón, hình nón cụt
2. Về kĩ năng

-  Biết các công thức diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt, từ đó vận dụng vào việc tính toán diện tích, thể tích của hình nón, hình nón cụt
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	HÌNH NÓN CỤT – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH, HÌNH NÓN CỤT


	4. Hình nón cụt
	- Nắm được các kiến thức về hình nón cụt: Đáy của hình nón cụt, mặt xung quanh, đường sinh của hình nón cụt
	- Nắm được sự khác biệt cơ bản của hình nón, hình nón cụt
	

	
	
	Câu 4.1.1: Cho hình vẽ
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Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình nón cụt
	Câu 4.2.1: Hãy nêu sự khác biệt cơ bản của hình nón, hình nón cụt
	

	
	5. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt
	- Nắm được công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón cụt

- Nắm được công thức tính thể thể tích của hình nón
	
	- Vận dụng được công thức tính thể tích hình nón cụt

	
	
	Câu 5.1.1 : Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình nón cụt

Câu 5.1.2 : Hãy nêu công thức tính diện tích toàn phần của hình nón cụt

Câu 5.1.3 : Hãy nêu công thức tính thể tích của hình cụt
	
	Câu 5.3.1 : Cho hình vẽ sau, biết đường kình đáy lớn là 0,2 m, đường kính đáy nhỏ là 0,1 m. Tính thể tích hình nón cụt
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III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	4. Hình nón cụt
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5. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt
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Câu 5.3.1 : Cho hình vẽ sau, biết đường kình đáy lớn là 0,2 m, đường kính đáy nhỏ là 0,1 m. Tính thể tích hình nón cụt
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	HĐ 4: (9’)

Giáo viên giới thiệu: Khi cắt hình nón bởi một mặt phẳng song song với đáy thì phần mặt phẳng thì phần mặt phẳng nằm trong hình nón gọi là hình nón cụt

HĐ 5: (11’)

Giáo viên nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình nón cụt, nêu công thức tính thể tích của hình nón cụt

HĐ 6: Củng cố (9’)

Giáo viên cho học sinh làm bài tập 15 sách giáo khoa

HĐ 7: Về nhà (1’)

- Nắm vững kiến thức đã học

- Bài tập: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sách giáo khoa trang 117, 118
	
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 27/03/2018
Ngày dạy: 

Tiết 62:
LUYỆN TẬP HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ 

THỂ TÍCH HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Nắm vững chắc và sử dụng công  thành thạo thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình nón, hình nón cụt
2. Về kĩ năng

-  Vận dụng được công thức tính diện tích, thể tích của hình nón, hình nón cụt
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	LUYỆN TẬP HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ 

THỂ TÍCH HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT


	1. Bài 17 sgk/ 117
	
	
	- Vận dụng được công thức tính diện tích xung quanh của hình nón

- Vận dụng được công thức tính diện tích hình quạt tròn

	
	
	
	
	Câu 1.3.1: Khi quay một tam giác vuông để tạo ra một hình nón như hình sau thì góc CAO gọi là nữa góc ở đỉnh của hình nón. Biết nữa góc ở đỉnh của một hình nón là 300, độ dài đường sinh là a. Tính số đo cung hình quạt khi triển khai mặt xung quanh của hình nón
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	2. Bài 23 sgk/119
	
	
	- Vận dụng được công thức tính diện tích xung quanh của hình nón

	
	
	
	
	Câu 2.3.1 : Viết công thức tính nữa góc ở đỉnh của một hình nón ( góc [image: image1466.wmf]a

 của tam giác vuông AOS) sao cho diện tích mặt triển khai của mặt nón bằng một phần tư diện tích hình tròn (bán kính SA)

	
	2. Bài 28

sgk/119
	
	- Vận dụng được công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt
	

	
	
	
	Câu 3.2.1 : Một cái xô bằng inốc có dạng hình nón cụt đựng hóa chất có kích thước cho ở hình vẽ

a. Hãy tính diện tích xung quanh của cái xô

b. Khi xô chứa đầy hóa chất thì dung tích của nó bao nhiêu

[image: image1467.jpg]



	

	
	3. Bài 27

sgk/120
	
	
	- Vận dụng được công thức tính thể tích, diện tích xung quanh của hình trụ, của hình nón

	
	
	
	
	Câu 4.3.1 : Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho trên hình. Hãy tính :

a. Thể tích của dụng cụ này

b. Diện tích mặt ngoài của dụng cụ ( không tính nắp đậy)

[image: image1468.jpg]





III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 17
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Mà độ dài cung hình quạt là:
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Diện tích hình tròn tâm S, bán kính l: 
[image: image1479.wmf]p

l2 
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Diện tích hình quạt tròn khi khai triển hay diện tích xung quanh của hình nón là:

Sq = Sxq = 
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Bài 27

Bài 28
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	HĐ 1: Kiểm tra bài củ: (10’)

HS 1: Làm bài tập 20

HĐ 2: Luyện tập (34’)

- Cho học sinh làm bài tập 17 sách giáo khoa

Độ dài cung n0 của hình quạt?

Độ dài cung đó chính là độ dài đường tròn đáy, từ đó suy ra điều gì? 
[image: image1488.wmf]Þ

 r =?

Thay số, kết luận

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 23 sách giáo khoa

+ Diện tích hình quạt tròn khai triển có mối liên hệ như thế nào với Sxq của hình nón

S(S;l) = ?

Sxq hình nón?


[image: image1489.wmf]r

l

ị

 từ đó tính 
[image: image1490.wmf]a

dựa vào tỉ số lượng giác

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 27 sách giáo khoa trang 119

Gọi học sinh lần lượt tính

Gợi ý: V​hình = Vtrụ + Vnón
Câu b

S​mặt ngoài = Sxqtrụ + Sxq nón
- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 28 sách giáo khoa

Giáo viên gọi học sinh đọc đề

Gọi học sinh lên bảng làm câu a

Giáo viên gợi ý câu b:

Tính SO, SO’ 
[image: image1491.wmf]Þ

OO’

Tính Vhình nón cụt
HĐ 3: Về nhà (1’)

Bài tập: 24, 26, 29 sách giáo khoa

Bài tập 23, 24, 25 sách bài tập

Xem bài : Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
	Hai học sinh lên bảng để kiểm tra

Đọc đề bài tập 17 sách giáo khoa

Trả lời các câu hỏi của giáo viên

Đọc đề

Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi của giáo viên

Học sinh dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải

Làm bài tập 27 sách giáo khoa

Dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải

Làm bài tập 28 sách giáo khoa

Lắng nghe dặn dò về nhà
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 01/04/2018
Ngày dạy: 

Tiết 63:

HÌNH CẦU - DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU
I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Học sinh nắm vững khái niệm hình cầu: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn, mặt cầu

- Hiểu mặt cắt của hình cầu bởi một mặt phẳng là một hình tròn

- Nắm vững công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu

- Thấy được ứng dụng thực tế của hình cầu
2. Về kĩ năng

-  Vận dụng được công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	HÌNH CẦU - DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU
	1. Hình cầu
	- Nắm được các kiến thức về hình cầu: Mặt cầu, tâm, bán kính của hình cầu
	- Cho được ví dụ về các đồ vật trong thực tế có dạng hình cầu
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Mặt cầu là gì?

Câu 1.1.2 : Cho biết tâm và bán kính của hình cầu sau :


[image: image1492.png]



	Câu 1.2.1 : Hãy nêu một vài đồ vật trong thực tế có dạng hình cầu
	
	

	
	2. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng
	- Nắm được kiến thức về hình tạo thành khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng
	- Vận dụng được kiến thức cắt hình trụ, hình cầu bởi một mặt phẳng để giải bài tập
	
	

	
	
	Câu 2.1.1 : Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì phần mặt phẳng nằm trong hình đó (mặt cắt) là hình gì ?
	Câu 2.2.1 : Cắt hình trụ hoặc hình cầu bởi một mặt phẳng vuông góc với trục, ta được hình gì ? Hãy điền vào bảng (chỉ với các từ « có » hoặc « không »)

Hình trụ

Hình cầu

Hình chữ nhật

Hình tròn bán kính R

Hình tròn bán kính nhỏ hơn R



	
	3. Diện tích mặt cầu
	- Nắm được công thức tính diện tích mặt cầu
	- Vận dụng được công thức tính diện tích mặt cầu
	
	

	
	
	Câu 3.1.1 : Hãy nêu công thức tính diện tích mặt cầu
	Câu 3.2.1 : Diện tích một mặt cầu là 36 cm2. Tính đường kính của mặt cầu thứ hai có diện tích gấp ba lần diện tích mặt cầu này
	
	

	
	4. Thể tích của hình cầu
	- Nắm được công thức tính thể thể tích của hình cầu
	- Vận dụng được công thức tính thể tích hình cầu
	
	

	
	
	Câu 4.1.1 : Hãy nêu công thức tính thể tích của hình cầu
	Câu 4.2.1 : Cần phải có ít nhất bao nhiêu lít nước để thay nước ở liễn nuôi cá cảnh. Liễn được xem như là một phần mặt cầu. Lượng nước đổ vào liễn chiếm 
[image: image1493.wmf]2

3

 thể tích hình cầu
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III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	1. Hình cầu


[image: image1495.png]



2. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng


Bài ?1

3. Diện tích mặt cầu


[image: image1496.wmf]22
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Ví dụ: Cho Smc = 36 cm2. Tính đường kính của mặt cầu thứ hai có diện tích gấp 3 lần diện tích mặt cầu này

4. Thể tích hình cầu
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Ví dụ: (sgk)

Thể tích hình cầu được tính theo công thức:
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	HĐ 1: (10’)

- Giáo viên cho học sinh đọc sách giáo khoa. Sau đó yêu cầu học sinh xác định tâm, bán kính của hình cầu

- Cho học sinh quan sát hình 103 sách giáo khoa trang 121

- Giáo viên yêu cầu học sinh lấy ví dụ về hình cầu, mặt cầu

HĐ 2: (13’)

- Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng, ta được hình gì?

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập ?1 sách giáo khoa

Giáo viên nêu ví dụ ở sách giáo khoa

HĐ 3: (10’)

- Hãy nêu công thức tính diện tích mặt cầu đã học ở lớp dưới

- Giáo viên nêu ví dụ

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm ví dụ này

HĐ 4: (11’)

- Giáo viên cho học sinh đọc sách giáo khoa, sau đó trình bày thực hành như sách giáo khoa.

Vậy công thức tính thể tích hình cầu là gì?

- Giáo viên chốt lại công thức tính thể tích hình cầu

- Giáo viên nêu ví dụ sách giáo khoa trang 124

Cho học sinh đọc đề, tóm tắt đề

Hãy nêu cách tính

Giáo viên giới thiệu công thức tính thể tích hình cầu theo đường kính

HĐ 5: Về nhà (1’)

- Nắm vững kiến thức đã học

- Bài tập: 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37 sách giáo khoa
	Học sinh đọc sách giáo khoa, sau đó trả lời câu hỏi của giáo viên

Quan sát hình 103 sách giáo khoa trang 121

Cho ví dụ

Suy nghĩ, trả lời câu hỏi của giáo viên

Làm bài tập ?1 sách giáo khoa

Ghi ví dụ

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Cùng với giáo viên làm ví dụ

Học sinh đọc sách giáo khoa, thực hành

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Làm ví dụ ở sách giáo khoa

Lắng nghe dặn dò
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 01/04/2018
Ngày dạy: 

Tiết 64:
LUYỆN TẬP HÌNH CẦU - DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU
I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Học sinh nắm vững khái niệm hình cầu: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn, mặt cầu

- Nắm vững công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu

- Thấy được ứng dụng thực tế của hình cầu
2. Về kĩ năng

-  Vận dụng được công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	LUYỆN TẬP HÌNH CẦU - DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU
	1. Bài 35 sgk/126
	
	- Vận dụng được công thức tính thể tích hình cầu, thể tích hình trụ
	
	

	
	
	
	Câu 1.2.1: Một cái bồn chứa xăng gồm hai nữa hình cầu và một hình trụ. Hãy tính thể tích của bồn

[image: image1500.jpg]



	
	

	
	2. Bài 36 sgk/126
	
	
	- Vận dụng được công thức tính thể tích, diện tích của hình trụ, hình cầu
	

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Một chi tiết máy gồm một hình trụ và hai nữa hình cầu với các kích thước đã cho trên hình

a. Tìm một hệ thức giữa x và h khi AA’ có độ dài không đổi và bằng 2a

b. Với điều kiện ở câu a, hãy tính diện tích bề mặt và thể tích của chi tiết máy theo a và x
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	3. Bài 33 sbt/130
	
	
	
	- Vận dụng được các kiến thức về hình cầu (diện tích, thể tích) và các kiến thức về hình lập phương (diện tích, thể tích)

	
	
	
	
	
	Câu 3.4.1: Một quả bóng hình cầu bên trong hình lập phương như hình vẽ

a. Tính tỉ số giữa diện tích toàn phần của hình lập phương với diện tích mặt cầu

b. Nếu diện tích mặt cầu là 7
[image: image1502.wmf]p

 (cm2) thì diện tích toàn phần của hình lập phương là bao nhiêu

c. Nếu bán kính của hình cầu là 4 cm thì thể tích phần trống (trong  hình hộp và ngoài hình cầu)là bao nhiêu

[image: image1503.emf]R




III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 35

[image: image1504.jpg]



Bài 36

[image: image1505.jpg]



a. AA’ = AO + OO’ + A’O’
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b. h = 2a – 2x

Diện tích hình trụ: 
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Diện tích hai nữa mặt cầu: 
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Diện tích chi tiết máy: 
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Thể tích chi tiết máy
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Bài 33
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b. Stp = 42 (cm2)
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	HĐ 1: Kiểm tra bài củ: (10’)

- Làm bài tập 35 sách giáo khoa trang 126

HĐ 2: Luyện tập (34’)

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 36 sách giáo khoa

Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ hình

Giáo viên cho học sinh làm câu a

Gợi ý: AA’ = ?

Giáo viên cho học sinh làm câu b

Gợi ý: Từ hệ thức ở câu a 2a = 2x + h 
[image: image1515.wmf]Þ

h = 2a – 2x

Sau đó gọi học sinh lên bảng giải tiếp

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải trên bảng (nếu có)

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 33 sách bài tập

Gọi bán kính của hình cầu là R thì cạnh của hình lập phương là bao nhiêu?

Diện tích mặt cầu?

a. Tìm diện tích toàn phần của hình lập phương

Lập tỉ số

b. Nếu diện tích mặt cầu là 7
[image: image1516.wmf]p

 (cm2) thì diện tích toàn phần của hình lập phương là bao nhiêu?

c. Nếu bán kính của hình cầu là 4 cm thì thể tích phần trống (trong hình hộp, ngoài hình cầu) là bao nhiêu?

HĐ 3: Về nhà (1’)

- Làm câu hỏi ở phần ôn tập chương IV

- Làm bài tập 38, 39, 40 sách giáo khoa
	Học sinh lên bảng kiểm tra

Học sinh vẽ hình vào vở

Làm câu a dựa vào gợi ý của giáo viên

Dựa vào gợi ý của giáo viên để làm câu b

Trình bày

Nhận xét, bổ sung

Học sinh dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày câu 33a sách bài tập

Làm câu b

Nhận xét, bổ sung

Làm câu c

Nhận xét, bổ sung

Lắng nghe dặn dò của giáo viên
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 08/04/2018
Ngày dạy: 

Tiết 65:




ÔN TẬP CHƯƠNG IV

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Hệ thống hoá các khái niệm về hình trụ, hình nón, hình cầu (đáy, chiều cao, đường sinh)

- Hệ thống hoá công thức tính chu vi, diện tích, thể tích của hình nón, hình trụ, hình cầu
2. Về kĩ năng

-  Vận dụng được kiến thức để giải bài tập
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ÔN TẬP CHƯƠNG IV
	1. Ôn tập lý thuyết
	- Nắm vững chắc các công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần, thể tích của hình trụ, hình nón, hình nón cụt

- Nắm vững chắc công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
	
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ

Câu 1.1.2: Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Câu 1.1.3: Hãy nêu công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích của hình cầu
	
	
	

	
	2. Bài tập
	
	- Vận dụng được công thức tính diện tích, thể tích hình trụ

- Vận dụng được công thức tính diện tích toàn phần của hình nón
	- Vận dụng được các kiến thức của hình trụ (cách tạo thành hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
	- Vận dụng được công thức tính thể tích của hình trụ, hình cầu

	
	
	
	Câu 2.2.1: Hãy tính thể tích, diện tích bề mặt của một chi tiết máy trong hình sau:
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Câu 2.2.2: Tính diện tích toàn phần của hình vẽ sau:


[image: image1518.png]



	Câu 2.3.1: Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là 2a2 và 6a. Cho hình vẽ quay quanh cạnh AB, ta được một hình trụ. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ này
	Câu 2.4.1: Hình 120 mô tả một hình cầu đặt khít trong một hình trụ, các kích thước cho trên hình vẽ. Hãy tính:

a. Thể tích hình cầu

b. Thể tích hình trụ

c. Hiệu thể tích hình trụ và hình cầu

d. Thể tích của hình nón có bán kính đường tròn đáy là r và chiều cao 2r cm

e. Từ câu a, b, c, d hãy tìm mối liên hệ giữa chúng

[image: image1519.jpg]Hinh 120






III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 38: Hình 114 sgk/129
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r1 = 5,5 cm; h1 = 2 cm

r2 = 3 cm; h2 = 7 cm

Thể tích chi tiết máy:
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Bài 39
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Gọi x là cạnh của hình chữ nhật

Cạnh còn lại là 3a – x

Diện tích là 2a2 nên ta có

2a2 = x(3a – x)


[image: image1523.wmf](

)

(

)

20

xaxa

Û--=



[image: image1524.wmf]2

xa

xa

=

=

é

Û

ở

mà AB > AD nên

AB = 2a; AD = a

Sxq = ...................; V = ..............

Bài 40
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Bài 45: Hình 120 sgk

a. Vcầu = 
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b. Vtrụ = 
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c. Vtrụ - Vcầu = 
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	HĐ 1: Ôn tập lí thuyết (10’)

- Cho học sinh trả lời câu hỏi 1

- Cho học sinh trả lời câu hỏi 2

HĐ 2: Bài tập (34’)

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 38 sách giáo khoa trang 129

Chi tiết máy này được cấu tạo như thế nào?

Gọi hai học sinh lên bảng tính diện tích bề mặt và thể tích chi tiết máy

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 39 sách giáo khoa

Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ hình

SABCD = 2a2; CABC = 6a

Hãy tính các cạnh của hình chữ nhật biết AB > AD

Tính Sxq; Tính V

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 40 sách giáo khoa

Lên bảng trình bày bài giải sau đó nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 45 sách giáo khoa

Gọi học sinh đọc đề

Giáo viên vẽ hình lên bảng

Hãy tính thể tích hình cầu

Tính thể tích hình trụ

Gọi học sinh lên bảng làm câu c

Cho học sinh làm tiếp câu d

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm câu e

HĐ 3: Về nhà (1’)

Bài tập: 41, 42, 43 sách giáo khoa

Ôn lại các công thức đã học
	Học sinh trả lời câu hỏi 1

Học sinh trả lời câu hỏi 2

Học sinh làm, lên bảng thực hiện yêu cầu của giáo viên

Học sinh vẽ hình

Dựa vào gợi ý của giáo viên để trình bày bài giải

Học sinh thực hiện yêu cầu của giáo viên

Lên bảng trình bày bài làm

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải

Học sinh thực hiện yêu cầu của giáo viên

Lên bảng trình bày bài làm

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải

Làm bài tập 45 sách giáo khoa


	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 08/04/2018
Ngày dạy: 

Tiết 66:




ÔN TẬP CHƯƠNG IV (TT)

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Hệ thống hoá các khái niệm về hình trụ, hình nón, hình cầu

- Hệ thống hoá công thức tính chu vi, diện tích, thể tích của hình nón, hình trụ, hình cầu
2. Về kĩ năng

-  Vận dụng được kiến thức để giải bài tập
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ÔN TẬP CHƯƠNG IV (TT)
	1. Ôn tập lý thuyết
	- Nắm vững chắc các công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần, thể tích của hình trụ, hình nón, hình nón cụt, hình lăng trụ đứng, hình chóp đều, chóp cụt đều
	
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ, hình lăng trụ đứng

Câu 1.1.2: Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón, hình nón cụt, hình chóp đều, chóp cụt đều
	
	
	

	
	2. Bài tập
	
	- Vận dụng được công thức tính thể tích của hình nón, hình nón cụt, hình trụ, hình cầu
	
	- Vận dụng được các kiến thức về tam giác đồng dạng, thể tích hình cầu

	
	
	
	- Câu 2.2.1: Hãy tính thể tích cảu các hình dưới đây theo kích thước có sẵn


[image: image1530.png]
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	Câu 2.4.1: Cho nữa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R, Ax và By là hai tiếp tuyến với nữa đường tròn tại A và B. Lấy trên tia Ax điểm M rồi vẽ tiếp tuyến MP cắt By tai N.

a. Chứng minh MON và APB là hai tam giác vuông đồng dạng

b. Chứng minh AM.BN = R2
c. Tính 
[image: image1533.wmf]MON
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d. Tính thể tích của hình do nữa hình tròn APB quay quanh AB sinh ra


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 1: Tính thể tích của các hình sau:


Bài 37
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 là hai tam giác vuông đồng dạng


	HĐ 1: Lý thuyết (10’)

- Giáo viên vẽ hình trụ, lăng trụ đứng, yêu cầu học sinh viết công thức tính diện tích xung quanh và thể tích

- Giáo viên vẽ hình chóp đều, hình nón, yêu cầu học sinh viết công thức tính diện tích xung quanh và thể tích

HĐ 2: Bài tập (34’)

- Cho học sinh làm bài tập 1 

Giáo viên yêu cầu học sinh phân tích các yếu tố từng hình và nêu công thức tính

Gọi học sinh lên bảng trình bày

Nhận xét, bổ sung

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 37 sách giáo khoa trang 126

a. Chứng minh MON và APB là hai tam giác vuông đồng dạng

b. Chứng minh AM.BN = R2
c. Tính 
[image: image1541.wmf]MON
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d. Tính thể tích của hình do nữa hình tròn APB quay quanh AB sinh ra

HĐ 3: Về nhà (1’)

- Ôn tập các kiến thức của phần hình học

- Bài tập 1, 3 sách bài tập 150

Bài tập 2, 3, 4 sách giáo khoa tập 1 trang 34
	Học sinh thực hiện yêu cầu của giáo viên

Học sinh thực hiện yêu cầu của giáo viên

Học sinh làm bài tập 42 sách giáo khoa trang 130

Lên bảng trình bày

Học sinh vẽ hình vào vở

Ghi đề

Làm bài tập

Lần lượt lên bảng trình bày bài giải

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 15/04/2018
Ngày dạy: 

Tiết 67:




ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Ôn tập kiến thức của chương I về hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc nhọn
2. Về kĩ năng

-  Vận dụng được kiến thức để giải bài tập
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ÔN TẬP CUỐI NĂM
	1. Ôn tập về hệ thức lượng trong tam giác vuông
	
	- Nắm được các hệ thức lượng trong tam giác
	- Vận dụng được các hệ thức lượng trong tam giác vuông
	- Vận dụng được các kiến thức về định lí Pitago

	
	
	
	Câu 1.2.1: Các khẳng định sau đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại
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a. b2 + c2 = a      b. h2 = b.c’

c. c2 = ac’          d. bc = ha

e. 
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	Câu 1.3.1: Cho tam giác ABC vuông tại C có đường trung tuyến BN vuông góc với đường trung tuyến CM, cạnh BC = a. Tính độ dài đường trung tuyến BN
	Câu 1.4.1: Chu vi hình chữ nhật ABCD là 20 cm. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đường chéo AC

	
	2. Ôn tập về tỉ số lượng giác của góc nhọn
	
	- Nắm được các định nghĩa về tỉ số lượng giác của góc nhọn
	- Vận dụng được tỉ số lượng giác của góc nhọn
	

	
	
	
	Câu 2.2.1: 1: Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng

a.
[image: image1545.wmf].

sin
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c
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 b.
[image: image1546.wmf]..........

cos

..........

a

=


c. 
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tan

cos

a

a

=


d. 
[image: image1548.wmf]1

cot
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a

=


e. sin2
[image: image1549.wmf]a

 + ........ = 1

f. Với 
[image: image1550.wmf]a

 góc nhọn thì....<1
	Câu 2.3.1: Tính sin, cos, tan các góc của tam giác ABC vuông ở C, biết:

a. BC = 8; AB = 17

b. BC = 21; AC = 20

c. AC = 24; AB = 25
	


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	Bài 2: Các khẳng định sau đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại
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a. b2 + c2 = a      b. h2 = b.c’

c. c2 = ac’          d. bc = ha

e. 
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    f. b = a.cosB

g. sinB = cos(900 - 
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h. c = btanC

Bài 3
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AC2 = 2 (x – 5)2 + 50
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Vậy giá trị nhỏ nhất của AC là 
[image: image1561.wmf]555

x
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. Khi đó hình chữ nhật trở thành hình vuông
	HĐ 1: Bài tập trắc nghiệm (10’)

Bài 1: Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng

a.
[image: image1562.wmf].

sin

..........

cdoi

a
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 b.
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c. 
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tan

cos

a
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d. 
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cot

..........

a

=


e. sin2
[image: image1566.wmf]a

 + ........ = 1

f. Với 
[image: image1567.wmf]a

 góc nhọn thì....<1

HĐ 2: Luyện tập (34’)

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 3 sách giáo khoa trang 134


[image: image1568.wmf]v

CBN

D

 có CG là đường cao, BC  = a nên BN và BC có quan hệ gì?

G là trọng tâm của 
[image: image1569.wmf]CBA

D

 nên ta có điều gì?

Tính BN

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 4 sách bài tập trang 151

Sau đó yêu cầu học sinh lên bảng trình bày

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 1 sách giáo khoa trang 134

Gợi ý: Chu vi của hình chữ nhật là 20 cm nên nữa chu vi là 10 cm.

Gọi độ dai cạnh AB là x 
[image: image1570.wmf]Þ

BC = 10 – x

Hãy tính AC. Từ đó tìm giá trị nhỏ nhất của AC

HĐ 3: Về nhà (1’)

Ôn tập kiến thức môn hình học

Bài tập2, 5, 6 sách giáo khoa

Bài tập 3 sách bài tập
	Học sinh thảo luận theo nhóm làm bài tập.

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Học sinh dựa vào gợi ý của giáo viên, cùng giải bài tập này với giáo viên

Làm bài tập 4 sbt/151

Dựa vào gợi ý của giáo viên, trình bày bài giải

Sau đó lên bảng trình bày bài giải

Lắng nghe dặn dò
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 15/04/2018
Ngày dạy: 

Tiết 68:




ÔN TẬP CUỐI NĂM (TT)

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Ôn tập kiến thức của chương II về đường tròn
2. Về kĩ năng

-  Vận dụng được kiến thức để giải bài tập
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ÔN TẬP CUỐI NĂM (TT)
	1. Ôn tập về lý thuyết
	- Nắm được các kiến thức về đường tròn
	
	
	

	
	
	Câu 1.1.1. Nêu định nghĩa đường tròn (O; R)

- Nêu các cách xác định đường tròn.

- Phát biểu các định lí liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Câu 1.1.2. 

- Giữa đường thẳng và đường tròn có những vị trí tương đối nào? Nêu hệ thức?

- Thế nào là tiếp tuyến của đường tròn?

- Tiếp tuyến của đường tròn có những tính chất gì?

- Phát biểu định lí hai tiếp tuyến cắt nhau một đường tròn.

- Nêu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.

Câu 1.1.3: Nêu vị trí tương đối của hai đường tròn.
	
	
	

	
	2. Bài tập
	
	
	- Chứng minh được tiếp tuyến của đường tròn

- Vận dụng được tính chất ba đường cao của tam giác
	- Vận dụng được các kiến thức về đường tròn (tiếp tuyến của đường tròn...)

	
	
	
	
	Câu 2.3.1: Cho (O), đường kính AB, M là điểm thuộc đường tròn. Vẽ điểm N đối xứng với A qua M, BN cắt đường tròn tại C. Gọi E là giao điểm của AC và BM

a. Chứng minh 
[image: image1571.wmf]NEAB

^


b. Chứng minh FA là tiếp tuyến của (O)

c. Chứng minh FN là tiếp tuyến của đường tròn (B; BA)
	Câu 2.4.1: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R, M là một điểm tuỳ ý trên nửa đường tròn (M (A; B)

Kẻ hai tiếp tuyến Ax và By với nửa đường tròn.

Qua M kẻ tiếp tuyến thứ ba lần lượt cắt Ax và By tại C và D.

a) Chứng minh CD = AC + BD và

COD = 900
b) Chứng minh AC. BD = R2
c) OC cắt AM tại E, OD cắt BM tại F. Chứng minh EF = R.

d) Tìm vị trí của M để CD có độ dài nhỏ nhất.


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt
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Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R, M là một điểm tuỳ ý trên nửa đường tròn (M (A; B)

Kẻ hai tiếp tuyến Ax và By với nửa đường tròn.

Qua M kẻ tiếp tuyến thứ ba lần lượt cắt Ax và By tại C và D.

a) Chứng minh CD = AC + BD và

COD = 900
b) Chứng minh AC. BD = R2
c) OC cắt AM tại E, OD cắt BM tại F. Chứng minh EF = R.

d) Tìm vị trí của M để CD có độ dài nhỏ nhất.
	HĐ 1:Ôn tập lý thuyết (15 phót)

1. Nêu định nghĩa đường tròn (O; R)

- Nêu các cách xác định đường tròn.

- Phát biểu các định lí liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

2. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.

- Giữa đường thẳng và đường tròn có những vị trí tương đối nào? Nêu hệ thức?

- Thế nào là tiếp tuyến của đường tròn?

- Tiếp tuyến của đường tròn có những tính chất gì?

- Phát biểu định lí hai tiếp tuyến cắt nhau một đường tròn.

GV đưa hình vẽ và giả thiết, kết luận của định lí để minh hoạ.

- Nêu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.

3.  Vị trí tương đối của hai đường tròn.

GV đưa bảng chuẩn bị sẵn và HS điền vào ô hệ thức

HĐ 2: Bài tập ( 29 phút)

*Bµi 85 tr141 SBT 
GV vẽ hình trên bảng, hướng dẫn HS vẽ hình vào vở.

a) Chứng minh NE ( AB

GV lưu ý: Có thể chứng minh (AMB và (ACB vuông do có trung tuyến thuộc cạnh AB bằng nửa AB

b) Chứng minh FA là tiếp tuyến của (O)

- Muốn chứng minh FA là tiếp tuyến của (O) ta cần chứng minh điều gì?

- Hãy chứng minh điều đó.

c) Chứng minh FN là tiếp tuyến của đường tròn (B; BA)

- Cần chứng minh điều gì?

GV yêu cầu HS trình bày lại vào vở câu c. Sau đó GV nêu thâm câu hỏi

GV kiểm tra các nhóm hoạt động

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 2 trong ít phút.

Lần lượt gọi học sinh lên bảng trình bày bài giải

Nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải trên bảng


	HS1 trả lời

HS2 trả lời

- Trong một đường tròn, hai dây bằng nhau thì cách đều tâm và ngược lại.

- Trong hai dây của một đường tròn, dây nào lớn hơn thì gần tâm hơn và ngược lại.

HS vẽ hình, ghi vào vở

- HS nêu ba vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.

- HS nêu hai dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến (theo định nghĩa và theo tính chất

Một HS lên bảng điền

a) HS nêu cách chứng minh

- HS: Ta cần chứng minh FA ( AO

Một HS khác lên trình bày bài.

c) HS trả lời miệng

HS lần lượt trình bày các câu a, b, c

Câu d về nhà.
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 18/04/2018
Ngày dạy: 
Tiết 69:




ÔN TẬP CUỐI NĂM (TT)

I. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

 1. Về kiến thức:

- Ôn tập kiến thức của chương III về góc với đường tròn
2. Về kĩ năng

-  Vận dụng được kiến thức để giải bài tập
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.

II. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ÔN TẬP CUỐI NĂM (TT)
	1. Ôn tập lý thuyết
	- Nắm được các kiến thức về góc với đường tròn

- nắm được các công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn
	
	
	

	
	
	Câu 1.1.1: Góc ở tâm là gì? Mối liên hệ giữa góc ở tâm với số đo cung bị chắn là gì?

Câu 1.1.2:  Góc ở nội tiếp là gì? Mối liên hệ giữa góc nội tiếp với số đo cung bị chắn là gì?

Câu 1.1.3:  Góc ở tâm là gì? Mối liên hệ giữa góc ở tâm với số đo cung bị chắn là gì?

Câu 1.1.4:   Mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến với số đo cung bị chắn là gì?

Câu 1.1.5:  Phát biểu định lí về tứ giác nội tiếp?

Câu 1.1.6:  Nêu cách tính độ dài cung n0 của hình quạt tròn có bán kính R?

Câu 1.1.7:  Nêu cách tính độ diện tích cung n0 của hình quạt tròn có bán kính R, cung n0?
	
	
	

	
	2. Bài tập
	
	
	- Vận dụng được các công thức tính số đo cung, độ dài cung, diện tích hình quạt
	- Vận dụng được mối liên hệ giữa dây và cung, góc với cung ....

	
	
	
	
	Câu 2.3.1:

Cho tam giác ABC có Â = 600 nội tiếp trong (O ; R)

a/ Tính số đo cung BC

b/ Tính độ dài dây BC và độ dài cung BC theo R

c/ Tính diện tích hình quạt ứng với góc ở tâm BOC theo R
	Câu 2.4.1:Cho tam giác ABC có 3 góc đều nhọn, AB < AC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại S

a/ Chứng minh : SA2 = SB.SC

b/ Tia phân giác của BAC cắt dây cung và cung nhỏ BC tại D và E.  Chứng minh : SA = SD

c/ Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Chứng tỏ : OE
[image: image1575.wmf]^

BC và AE là phân giác của góc AHO


III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.

- Ngoài ra cần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Phương pháp chủ yếu là dạy học tích cực, hoạt động nhóm, ….

- Phối hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	NỘI DUNG GHI BẢNG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	Kỹ năng cần đạt

	I. Ôn tập lí thuyết

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

II. Bài tập

Bài 1 : Cho tam giác ABC có Â = 600 nội tiếp trong (O ; R)

a/ Tính số đo cung BC

b/ Tính độ dài dây BC và độ dài cung BC theo R

c/ Tính diện tích hình quạt ứng với góc ở tâm BOC theo R

Bài 2 : Cho tam giác ABC có 3 góc đều nhọn, AB < AC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại S

a/ Chứng minh : SA2 = SB.SC

b/ Tia phân giác của BAC cắt dây cung và cung nhỏ BC tại D và E. 

    Chứng minh : SA = SD

c/ Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Chứng tỏ : OE
[image: image1576.wmf]^

BC và AE là phân giác của góc AHO
	HĐ 1: Ôn tập lí thuyết (14’)

Câu 1: Góc ở tâm là gì? Mối liên hệ giữa góc ở tâm với số đo cung bị chắn là gì?

Câu 2:  Góc ở nội tiếp là gì? Mối liên hệ giữa góc nội tiếp với số đo cung bị chắn là gì?

Câu 3:  Góc ở tâm là gì? Mối liên hệ giữa góc ở tâm với số đo cung bị chắn là gì?

Câu 4:   Mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến với số đo cung bị chắn là gì?

Câu 5:  Phát biểu định lí về tứ giác nội tiếp?

Câu 6:  Nêu cách tính độ dài cung n0 của hình quạt tròn có bán kính R?

Câu 7:  Nêu cách tính độ diện tích cung n0 của hình quạt tròn có bán kính R, cung n0?

HĐ 2: Luyện tập (30’)

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 1

+ Gọi học sinh đọc đề bài

+ Gọi học sinh lên bảng vẽ hình

+ Gọi học sinh lên bảng làm bài tập a

+ Gọi học sinh lên bảng làm bài tập b

+ Gọi học sinh lên bảng làm bài tập c

Gọi học sinh nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh bài giải trên bảng sau khi học sinh trình bày xong

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 2

+ Gọi học sinh đọc đề bài

+ Gọi học sinh lên bảng vẽ hình

+ Gọi học sinh lên bảng làm bài tập a

+ Gọi học sinh lên bảng làm bài tập b

+ Giáo viên cùng với học sinh làm bài tập c

HĐ 3: Về nhà (1’)

Hướng dẫn về nhà (1’)

- Ôn tập kiến thức tốt chuẩn bị kiểm tra học kì 2
	Học sinh trả lời câu hỏi 1

Học sinh trả lời câu hỏi 2

Học sinh trả lời câu hỏi 3

Học sinh trả lời câu hỏi 4

Học sinh trả lời câu hỏi 5

Học sinh trả lời câu hỏi 6

Học sinh trả lời câu hỏi 7

Học sinh ghi đề bài tập

Đọc to đề bài

Một học sinh lên bảng vẽ hình

Làm câu a trên bảng

Lên bảng làm câu b

Nhận xét

Lên bảng làm câu c

Nhận xét

Học sinh ghi đề bài tập

Đọc to đề bài

Một học sinh lên bảng vẽ hình

Làm câu a trên bảng

Nhận xét

Lên bảng làm câu b

Nhận xét

Cùng với giáo viên giải bài tập c
	- Quan sát, nhận biết, dự đoán và suy đoán

- Nắm vững khái niệm

- Tư duy logic

- Hoạt động giải toán.

- Nắm vững định lí và tính chất




VI. RÚT KINH NGHIỆM:
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